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Chương 1 

Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 
 

Tài chính doanh nghiệp là gì và vai trò của quản lý tài chính trong 
doanh nghiệp quan trọng như thế nào? Mục tiêu của quản lý tài chính là gì? 
Hoạt động tài chính doanh nghiệp không thể tách rời các quan hệ trao đổi 
tồn tại giữa các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế, do đó, không thể xem xét 
tài chính của các doanh nghiệp nếu không đặt chúng trong một môi trường 
nhất định. Đó là những vấn đề trọng tâm cần được làm rõ trước khi nghiên 
cứu tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính doanh nghiệp. Đây cũng 
chính là những nội dung chủ yếu được đề cập trong chương này. 

1.1.  Doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm và phân loại 

 Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt 
động kinh doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu. 

 Doanh nghiệp là một cách thức tổ chức hoạt động kinh tế của nhiều 
cá nhân. Có nhiều hoạt động kinh tế chỉ có thể thực hiện được bởi các doanh 
nghiệp chứ không phải các cá nhân. 

ở Việt Nam, theo Luật doanh nghiệp: doanh nghiệp là tổ chức kinh tế 
có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh 
doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động 
kinh doanh - tức là thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá 
trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên 
thị trường nhằm mục đích sinh lợi.  

Các doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước, 
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty 
liên doanh, doanh nghiệp tư nhân.  

 Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp bao gồm các chủ thể 
kinh doanh sau đây: 

- Kinh doanh cá thể (sole proprietorship)  

- Kinh doanh góp vốn (parnership) 



Giáo trình Tài chính doanh nghiệp  
 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 8 

- Công ty (corporation) 

Kinh doanh cá thể 

1. Là loại hình được thành lập đơn giản nhất, không cần phải có điều 
lệ chính thức và ít chịu sự quản lý của Nhà nước. 

2. Không phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp, tất cả lợi nhuận bị tính 
thuế thu nhập cá nhân. 

3. Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ và 
các khoản nợ, không có sự tách biệt giữa tài sản cá nhân và tài sản của 
doanh nghiệp. 

4. Thời gian hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc vào tuổi thọ của 
người chủ. 

5. Khả năng thu hút vốn bị hạn chế bởi khả năng của người chủ. 

Kinh doanh góp vốn: 

1. Việc thành lập doanh nghiệp này dễ dàng và chi phí thành lập thấp. 
Đối với các hợp đồng phức tạp cần phải được viết tay. Một số trường hợp 
cần có giấy phép kinh doanh. 

2. Các thành viên chính thức (general partners) có trách nhiệm vô hạn 
với các khoản nợ. Mỗi thành viên có trách nhiệm đối với phần tương ứng với 
phần vốn góp. Nếu như một thành viên không hoàn thành trách nhiệm trả nợ 
của mình, phần còn lại sẽ do các thành viên khác hoàn trả. 

3. Doanh nghiệp tan vỡ khi một trong các thành viên chính thức chết 
hay rút vốn. 

4. Khả năng về vốn hạn chế. 

5. Lãi từ hoạt động kinh doanh của các thành viên phải chịu thuế thu 
nhập cá nhân. 

Công ty 

Công ty là loại hình doanh nghiệp mà ở đó có sự kết hợp ba loại lợi 
ích: các cổ đông (chủ sở hữu), của hội đồng quản trị và của các nhà quản lý. 
Theo truyền thống, cổ đông kiểm soát toàn bộ phương hướng, chính sách và 
hoạt động của công ty. Cổ đông bầu nên hội đồng quản trị, sau đó hội đồng 
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quản trị lựa chọn ban quản lý. Các nhà quản lý quản lý hoạt động của công 
ty theo cách thức mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông. Việc tách rời quyền 

sở hữu khỏi các nhà quản lý mang lại cho công ty các ưu thế so với kinh 
doanh cá thể và góp vốn: 

1. Quyền sở hữu có thể dễ dàng chuyển cho cổ đông mới. 

2. Sự tồn tại của công ty không phụ thuộc vào sự thay đổi số lượng cổ 
đông. 

3. Trách nhiệm của cổ đông chỉ giới hạn ở phần vốn mà cổ đông góp 
vào công ty (trách nhiệm hữu hạn). 

Mỗi loại hình doanh nghiệp có những ưu, nhược điểm riêng và phù 
hợp với quy mô và trình độ phát triển nhất định. Hầu hết các doanh nghiệp 
lớn hoạt động với tư cách là các công ty. Đây là loại hình phát triển nhất của 
doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu, có thể coi tất cả các loại hình đó 
là doanh nghiệp. Về nguyên tắc, nội dung quản lý tài chính doanh nghiệp là 
như nhau. 

1.1.2. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp 

Để đạt được mức doanh lợi mong muốn, doanh nghiệp cần phải có 
những quyết định về tổ chức hoạt động sản xuất và vận hành quá trình trao 
đổi. Mọi quyết định đều phải gắn kết với môi trường xung quanh. Bao quanh 
doanh nghiệp là một môi trường kinh tế - xã hội phức tạp và luôn biến động. 
Có thể kể đến một số yếu tố khách quan tác động trực tiếp tới hoạt động của 
doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp luôn phải đối đầu với công nghệ. Sự phát triển của công 
nghệ là một yếu tố góp phần thay đổi phương thức sản xuất, tạo ra nhiều kỹ 
thuật mới dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong quản lý tài chính doanh 
nghiệp. 

Doanh nghiệp là đối tượng quản lý của Nhà nước. Sự thắt chặt hay nới 
lỏng hoạt động của doanh nghiệp được điều chỉnh bằng luật và các văn bản 
quy phạm pháp luật, bằng cơ chế quản lý tài chính. 

Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phải dự tính được khả năng 
xảy ra rủi ro, đặc biệt là rủi ro tài chính để có cách ứng phó kịp thời và đúng 
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đắn. Doanh nghiệp, với sức ép của thị trường cạnh tranh, phải chuyển dần từ 
chiến lược trọng cung cổ điển sang chiến lược trọng cầu hiện đại. Những đòi 
hỏi về chất lượng, mẫu mã, giá cả hàng hoá, về chất lượng dịch vụ ngày 
càng cao hơn, tinh tế hơn của khách hàng buộc các doanh nghiệp phải 
thường xuyên thay đổi chính sách sản phẩm, đảm bảo sản xuất - kinh doanh 
có hiệu quả và chất lượng cao. 

Doanh nghiệp thường phải đáp ứng được đòi hỏi của các đối tác về 
mức vốn chủ sở hữu trong cơ cấu vốn. Sự tăng, giảm vốn chủ sở hữu có tác 
động đáng kể tới hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong các điều kiện 
kinh tế khác nhau. 

Muốn phát triển bền vững, các doanh nghiệp phải làm chủ và dự đoán 
trước được sự thay đổi của môi trường để sẵn sàng thích nghi với nó. Trong 
môi trường đó, quan hệ tài chính của doanh nghiệp được thể hiện rất phong 
phú và đa dạng. 

1.2. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 

Tài chính doanh nghiệp được hiểu là những quan hệ giá trị giữa doanh 
nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế. Các quan hệ tài chính doanh 
nghiệp chủ yếu bao gồm: 

Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước 

Đây là mối quan hệ phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ 
thuế đối với Nhà nước, khi Nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp. 

Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính 

Quan hệ này được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp tìm kiếm các 
nguồn tài trợ. Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp có thể vay ngắn hạn để 
đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, có thể phát hành cổ phiếu và trái phiếu để 
đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn. Ngược lại, doanh nghiệp phải trả lãi vay và 
vốn vay, trả lãi cổ phần cho các nhà tài trợ. Doanh nghiệp cũng có thể gửi 
tiền vào ngân hàng, đầu tư chứng khoán bằng số tiền tạm thời chưa sử dụng. 

Quan hệ giữa doanh nghiệp với các thị trường khác 

Trong nền kinh tế, doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với các doanh 
nghiệp khác trên thị trường hàng hoá, dịch vụ, thị trường sức lao động. Đây 
là những thị trường mà tại đó doanh nghiệp tiến hành mua sắm máy móc 
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thiết bị, nhà xưởng, tìm kiếm lao động v.v... Điều quan trọng là thông qua 
thị trường, doanh nghiệp có thể xác định được nhu cầu hàng hoá và dịch vụ 
cần thiết cung ứng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu 
tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm thoả mãn nhu cầu thị trường. 

Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp 

Đây là quan hệ giữa các bộ phận sản xuất - kinh doanh, giữa cổ đông 
và người quản lý, giữa cổ đông và chủ nợ, giữa quyền sử dụng vốn và quyền 
sở hữu vốn. Các mối quan hệ này được thể hiện thông qua hàng loạt chính 
sách của doanh nghiệp như: chính sách cổ tức (phân phối thu nhập), chính 
sách đầu tư, chính sách về cơ cấu vốn, chi phí v.v... 

1.3. Cơ sở tài chính doanh nghiệp và các dòng tiền 

Một doanh nghiệp, muốn tiến hành hoạt động sản xuất - kinh doanh, 
cần phải có một lượng tài sản phản ánh bên tài sản của Bảng cân đối kế toán. 
Nếu như toàn bộ tài sản do doanh nghiệp nắm giữ được đánh giá tại một thời 
điểm nhất định thì sự vận động của chúng - kết quả của quá trình trao đổi - 
chỉ có thể được xác định cho một thời kỳ nhất định và được phản ánh trên 
Báo cáo kết quả kinh doanh. Quá trình hoạt động của các doanh nghiệp có 
sự khác biệt đáng kể về quy trình công nghệ và tính chất hoạt động. Sự khác 
biệt này phần lớn do đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của từng doanh nghiệp quyết 
định. Cho dù có sự khác biệt này, người ta vẫn có thể khái quát những nét 
chung nhất của các doanh nghiệp bằng hàng hoá dịch vụ đầu vào và hàng 
hoá dịch vụ đầu ra. 

Một hàng hoá dịch vụ đầu vào hay một yếu tố sản xuất là một hàng 
hóa hay dịch vụ mà các nhà doanh nghiệp mua sắm để sử dụng trong quá 
trình sản xuất - kinh doanh của họ. Các hàng hoá dịch vụ đầu vào được kết 
hợp với nhau để tạo ra các hàng hoá dịch vụ đầu ra - đó là hàng loạt các 
hàng hóa, dịch vụ có ích được tiêu dùng hoặc được sử dụng cho quá trình 
sản xuất - kinh doanh khác. Như vậy, trong một thời kỳ nhất định, các doanh 
nghiệp đã chuyển hóa các hàng hoá dịch vụ đầu vào thành các hàng hoá dịch 
vụ đầu ra để trao đổi (bán). Mối quan hệ giữa tài sản hiện có và hàng hoá 
dịch vụ đầu vào, hàng hoá dịch vụ đầu ra (tức là quan hệ giữa bảng Cân đối 
kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh) có thể được mô tả như sau: 
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   Hàng hóa và dịch vụ (mua vào) 

    ↓ ↓ 

   Sản xuất - chuyển hóa 

    ↓ ↓ 

   Hàng hóa và dịch vụ (bán ra) 

Trong số các tài sản mà doanh nghiệp nắm giữ có một loại tài sản đặc 
biệt - đó là tiền. Chính dự trữ tiền cho phép doanh nghiệp mua các hàng hóa, 
dịch vụ cần thiết để tạo ra những hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho mục đích 
trao đổi. Mọi quá trình trao đổi đều được thực hiện thông qua trung gian là 
tiền và khái niệm dòng vật chất và dòng tiền phát sinh từ đó, tức là sự dịch 
chuyển hàng hóa, dịch vụ và sự dịch chuyển tiền giữa các đơn vị, tổ chức 
kinh tế. 

Như vậy, tương ứng với dòng vật chất đi vào (hàng hóa, dịch vụ đầu 
vào) là dòng tiền đi ra; ngược lại, tương ứng với dòng vật chất đi ra (hàng 
hóa, dịch vụ đầu ra) là dòng tiền đi vào. Quy trình này được mô tả qua sơ đồ 
sau: 

 
 
    
      
       
 
  
 
                 
    
 
 

Sản xuất, chuyển hóa là một quá trình công nghệ. Một mặt, nó được 
đặc trưng bởi thời gian chuyển hóa hàng hóa và dịch vụ, mặt khác, nó được 
đặc trưng bởi các yếu tố cần thiết cho sự vận hành - đó là tư liệu lao động và 
sức lao động. Quá trình công nghệ này có tác dụng quyết định tới cơ cấu vốn 
và hoạt động trao đổi của doanh nghiệp. 

Sản xuất          
chuyển hóa 

Dòng vật chất 
 đi vào 

Dòng tiền   
đi ra (xuất quỹ) 

Dòng  vật  
chất đi ra 

Dòng tiền     
đi vào (nhập quỹ) 
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Doanh nghiệp thực hiện hoạt động trao đổi hoặc với thị trường cung 
cấp hàng hoá dịch vụ đầu vào hoặc với thị trường phân phối, tiêu thụ hàng 
hoá dịch vụ đầu ra và tùy thuộc vào tính chất  hoạt động sản xuất - kinh 
doanh của doanh nghiệp. Các quan hệ tài chính của doanh nghiệp được phát 
sinh từ chính quá trình trao đổi đó. Quá trình này quyết định sự vận hành 
của sản xuất và làm thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Phân tích các 
quan hệ tài chính của doanh nghiệp cần dựa trên hai khái niệm căn bản là 
dòng và dự trữ. Dòng chỉ xuất hiện trên cơ sở tích lũy ban đầu những hàng 
hóa, dịch vụ hoặc tiền trong mỗi doanh nghiệp và nó sẽ làm thay đổi khối 
lượng tài sản tích lũy của doanh nghiệp. Một khối lượng tài sản, hàng hóa 
hoặc tiền được đo tại một thời điểm là một khoản dự trữ. Trong khi một 
khoản dự trữ chỉ có ý nghĩa tại một thời điểm nhất định thì các dòng chỉ 
được đo trong một thời kỳ nhất định. Quan hệ giữa dòng và dự trữ là cơ sở 
nền tảng của tài chính doanh nghiệp. Tùy thuộc vào bản chất khác nhau của 
các dòng và dự trữ, người ta phân biệt dòng tiền đối trọng và dòng tiền độc 
lập.  

- Dòng tiền đối trọng 

Dòng tiền đối trọng trực tiếp: là dòng tiền chỉ xuất hiện đối trọng với 
dòng hàng hóa, dịch vụ. Đây là trường hợp đơn giản nhất trong doanh 
nghiệp - thanh toán ngay. Tại thời điểm to mỗi doanh nghiệp có trong tay 
những tài sản thực và tiền. Giả sử hoạt động trao đổi diễn ra giữa hai doanh 
nghiệp A và B tại thời điểm t1: Tại thời điểm này, doanh nghiệp A trao đổi 
tài sản thực cho doanh nghiệp B (bán hàng cho doanh nghiệp B) để lấy tiền 
(một dòng vật chất đi từ doanh nghiệp A sang doanh nghiệp B), còn doanh 
nghiệp B chuyển tiền cho A (mua hàng của doanh nghiệp A) để lấy hàng 
(một dòng tiền đi từ doanh nghiệp B sang doanh nghiệp A). 

Dòng tiền đối trọng có kỳ hạn: đây là trường hợp phổ biến nhất trong 
hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp A bán hàng hoá dịch vụ cho 
doanh nghiệp B ở thời điểm t1, doanh nghiệp B trả tiền cho doanh nghiệp A 
ở thời điểm t2. Dòng tiền ở thời điểm t2 tương ứng với dòng hàng hóa, dịch 
vụ ở thời điểm t1. Trong thời kỳ t1, t2, trạng thái cân bằng dự trữ của mỗi 
doanh nghiệp bị phá vỡ. Trạng thái cân bằng này được lập lại thông qua việc 
tạo ra một tài sản tài chính tức là quyền sử dụng hợp pháp một trái quyền 
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(quyền đòi nợ) hoặc một khoản nợ. Trong trường hợp này, dự trữ tài sản thực 
của doanh nghiệp A bị giảm đi, nhưng đổi lại, doanh nghiệp A có một trái 
quyền đối với doanh nghiệp B trong thời gian t1 - t2 cho tới lúc dòng tiền xuất 
hiện ở thời điểm t2. Đối với doanh nghiệp B, việc nắm giữ một tài sản thực 
đã làm phát sinh một khoản nợ cho đến khi dòng tiền xuất hiện ở thời điểm 
t2, cặp Trái quyền - Nợ được giải quyết một cách trọn vẹn. 

Dòng tiền đối trọng đa dạng: để khắc phục sự mất cân đối ngân quỹ, 
đảm bảo khả năng chi trả thông qua thiết lập ngân quỹ tối ưu, doanh nghiệp 
có thể chiết khấu, nhượng bán trái quyền cho một tổ chức tài chính trung 
gian hoặc dùng trái quyền như một tài sản thế chấp cho một món vay tùy 
theo những điều kiện cụ thể. Như vậy, tài sản tài chính - trái quyền - có thể 
làm đối tượng giao dịch. Đây là một hiện tượng quan trọng và phổ biến 
trong nền kinh tế thị trường. 

- Dòng tiền độc lập 

Đây là dòng tiền phát sinh từ các nghiệp vụ tài chính thuần túy: kinh 
doanh tiền, kinh doanh chứng khoán. 

 Như vậy, sự ra đời, vận hành và phát triển của doanh nghiệp làm phát 
sinh một hệ thống các dòng hàng hoá, dịch vụ và các dòng tiền, chúng 
thường xuyên làm thay đổi khối lượng, cơ cấu tài sản thực và tài sản tài 
chính (trái quyền và nợ) của doanh nghiệp. 

1.4. Các nội dung cơ bản về quản lý tài chính doanh nghiệp 

Các quan hệ tài chính doanh nghiệp được thể hiện trong cả quá trình 
sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. 

Để tiến hành sản xuất - kinh doanh, nhà doanh nghiệp phải xử lý các 
quan hệ tài chính thông qua phương thức giải quyết ba vấn đề quan trọng 
sau đây: 

 Thứ nhất: nên đầu tư dài hạn vào đâu và bao nhiêu cho phù hợp với 
loại hình sản xuất kinh doanh lựa chọn. Đây chính là chiến lược đầu tư dài 
hạn của doanh nghiệp và là cơ sở để dự toán vốn đầu tư. 

 Thứ hai: nguồn vốn đầu tư mà nhà doanh nghiệp có thể khai thác là 
nguồn nào? 
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Thứ ba: nhà doanh nghiệp sẽ quản lý hoạt động tài chính hàng ngày 
như thế nào? Chẳng hạn, việc thu tiền từ khách hàng và trả tiền cho nhà cung 
cấp? Đây là các quyết định tài chính ngắn hạn và chúng liên quan chặt chẽ 
tới quản lý tài sản lưu động của doanh nghiệp. 

 Ba vấn đề trên không phải là tất cả mọi vấn đề về tài chính doanh 
nghiệp, nhưng đó là ba vấn đề lớn nhất và quan trọng nhất. Nghiên cứu tài 
chính doanh nghiệp thực chất là nghiên cứu cách thức giải quyết ba vấn đề đó.  

 Đối với một doanh nghiệp, chủ sở hữu (cổ đông) thường không trực 
tiếp đưa ra các quyết định kinh doanh, mà doanh nghiệp thường thuê các nhà 
quản lý đại diện cho lợi ích của chủ sở hữu và thay mặt họ đưa ra các quyết 
định. Trong trường hợp này, nhà quản lý tài chính có trách nhiệm đưa ra lời 
giải cho ba vấn đề nêu trên. Chẳng hạn, để sản xuất, tiêu thụ một hàng hóa 
nào đó, doanh nghiệp thuê nhà quản lý mua sắm các yếu tố vật chất cần thiết 
như máy móc, thiết bị, dự trữ, đất đai và lao động. Điều đó có nghĩa là 
doanh nghiệp đã đầu tư vào các tài sản. Tài sản của một doanh nghiệp được 
phản ánh bên trái của Bảng cân đối kế toán và được cấu thành từ tài sản lưu 
động và tài sản cố định. Tài sản cố định là những tài sản có thời gian sử 
dụng dài và thường bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Tài sản lưu 
động thường có thời gian sử dụng ngắn, thành phần chủ yếu của nó là dự trữ, 
các khoản phải thu (tín dụng khách hàng) và tiền. 

Để đầu tư vào các tài sản, doanh nghiệp phải có vốn, có nghĩa là phải 
có tiền để đầu tư. Một doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng cách phát 
hành cổ phiếu hoặc vay nợ dài hạn, ngắn hạn. Nợ ngắn hạn có thời hạn dưới 
một năm. Nợ dài hạn là khoản nợ có thời hạn trên một năm. Vốn chủ sở hữu 
(vốn tự có) là khoản chênh lệch giữa giá trị của toàn bộ tài sản và nợ của 
doanh nghiệp. Các nguồn vốn của một doanh nghiệp được phản ánh bên phải 
của Bảng cân đối kế toán. 

Như vậy, một doanh nghiệp nên đầu tư dài hạn vào những tài sản nào? 
Câu hỏi này liên quan đến bên trái bảng Cân đối kế toán. Giải đáp cho vấn 
đề này là dự toán vốn đầu tư - đó là quá trình kế hoạch hóa và quản lý đầu tư 
dài hạn của doanh nghiệp. Trong quá trình này, nhà quản lý tài chính phải 
tìm kiếm cơ hội đầu tư sao cho thu nhập do đầu tư đem lại lớn hơn chi phí 
đầu tư. Điều đó có nghĩa là, giá trị hiện tại các dòng tiền do các tài sản tạo ra 
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phải lớn hơn giá trị hiện tại các khoản chi phí hình thành các tài sản đó. Tất 
nhiên, việc lựa chọn loại tài sản và cơ cấu tài sản hoàn toàn tùy thuộc vào 
đặc điểm của từng loại hình kinh doanh. 

Nhà quản lý tài chính không phải chỉ quan tâm tới việc sẽ nhận được 
bao nhiêu tiền mà còn phải quan tâm tới việc khi nào nhận được và nhận 
được như thế nào. Đánh giá quy mô, thời hạn và rủi ro của các dòng tiền 
trong tương lai là vấn đề cốt lõi của quá trình dự toán vốn đầu tư. Nội dung 
cụ thể sẽ được đề cập trong một chương của cuốn sách này. 

Doanh nghiệp có thể có được vốn bằng cách nào để đầu tư dài hạn? 
Vấn đề này liên quan đến bên phải bảng Cân đối kế toán, liên quan đến cơ 
cấu vốn của doanh nghiệp. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp thể hiện tỷ trọng 
của nợ và vốn của chủ (Vốn tự có) do chủ nợ và cổ đông cung ứng. Nhà 
quản lý tài chính phải cân nhắc, tính toán để quyết định doanh nghiệp nên 
vay bao nhiêu? Một cơ cấu giữa nợ và vốn của chủ như thế nào là tốt nhất? 
Nguồn vốn nào là thích hợp đối với doanh nghiệp? 

Vấn đề thứ ba liên quan tới quản lý tài sản lưu động, tức là quản lý các 
tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính ngắn hạn gắn liền 
với các dòng tiền nhập quỹ và dòng tiền xuất quỹ. Nhà quản lý tài chính cần 
phải xử lý sự lệch pha của các dòng tiền. Quản lý ngắn hạn các dòng tiền 
không thể tách rời với vốn lưu động ròng của doanh nghiệp. Vốn lưu động 
ròng được xác định là khoản chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ ngắn 
hạn. Một số vấn đề về quản lý tài sản lưu động sẽ được làm rõ như: doanh 
nghiệp nên nắm giữ bao nhiêu tiền và dự trữ? Doanh nghiệp có nên bán chịu 
không? Nếu bán chịu thì nên bán với thời hạn nào? Doanh nghiệp sẽ tài trợ 
ngắn hạn bằng cách nào? Mua chịu hay vay ngắn hạn và trả tiền ngay? Nếu 
vay ngắn hạn thì doanh nghiệp nên vay ở đâu và vay như thế nào? 

Ba vấn đề về quản lý tài chính doanh nghiệp: dự toán vốn đầu tư dài 
hạn, cơ cấu vốn và quản lý tài sản lưu động là những vấn đề bao trùm nhất. 
Mỗi vấn đề trên lại bao gồm nhiều nội dung, nhiều khía cạnh. Trong các 
chương sau này, những nội dung cơ bản của từng vấn đề sẽ được đề cập một 
cách cụ thể. 

1.5. Mục tiêu quản lý tài chính doanh nghiệp 
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Một doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì nhiều mục tiêu khác nhau 
như: tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá doanh thu trong ràng buộc tối đa hoá 
lợi nhuận, tối đa hoá hoạt động hữu ích của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp 
v.v..., song tất cả các mục tiêu cụ thể đó đều nhằm mục tiêu bao trùm nhất là 
tối đa hoá giá trị tài sản cho các chủ sở hữu. Bởi lẽ, một doanh nghiệp phải 
thuộc về các chủ sở hữu nhất định; chính họ phải nhận thấy giá trị đầu tư của 
họ tăng lên; khi doanh nghiệp đặt ra mục tiêu là tăng giá trị tài sản cho chủ 
sở hữu, doanh nghiệp đã tính tới sự biến động của thị trường, các  rủi ro 
trong hoạt động kinh doanh. Quản lý tài chính doanh nghiệp chính là nhằm 
thực hiện được mục tiêu đó. 

Các quyết định tài chính trong doanh nghiệp: Quyết định đầu tư, quyết 
định huy động vốn, quyết định về phân phối, ngân quỹ có mối liên hệ chặt 
chẽ với nhau. Trong quản lý tài chính, nhà quản lý phải cân nhắc các yếu tố 
bên trong và các yếu tố bên ngoài để đưa ra các quyết định làm tăng giá trị 
tài sản của chủ sở hữu, phù hợp với lợi ích của chủ sở hữu. 

1.6. Vai trò quản lý tài chính doanh nghiệp 

Quản lý tài chính luôn luôn giữ một vị trí trọng yếu trong hoạt động 
quản lý của doanh nghiệp, nó quyết định tính độc lập, sự thành bại của 
doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Đặc biệt trong xu thế hội nhập 
khu vực và quốc tế, trong điều kiện cạnh tranh đang diễn ra khốc liệt trên 
phạm vi toàn thế giới, quản lý tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 
Bất kỳ ai liên kết, hợp tác với doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng lợi nếu như 
quản lý tài chính của doanh nghiệp có hiệu quả, ngược lại, họ sẽ bị thua thiệt 
khi quản lý tài chính kém hiệu quả. 

Quản lý tài chính là sự tác động của nhà quản lý tới các hoạt động tài 
chính của doanh nghiệp. Nó được thực hiện thông qua một cơ chế. Đó là cơ 
chế quản lý tài chính doanh nghiệp. Cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp 
được hiểu là một tổng thể các phương pháp, các hình thức và công cụ được 
vận dụng để quản lý các hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong những 
điều kiện cụ thể nhằm đạt được những mục tiêu nhất định.    

Nội dung chủ yếu của cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp bao gồm: 
cơ chế quản lý tài sản; cơ chế huy động vốn; cơ chế quản lý doanh thu, chi 
phí và lợi nhuận; cơ chế kiểm soát tài chính của doanh nghiệp. 
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Trong các quyết định của doanh nghiệp, vấn đề cần được quan tâm 
giải quyết không chỉ là lợi ích của cổ đông và nhà quản lý mà còn cả lợi ích 
của người làm công, khách hàng, nhà cung cấp và Chính phủ. Đó là nhóm 
người có nhu cầu tiềm năng về các dòng tiền của doanh nghiệp. Giải quyết 
vấn đề này liên quan tới các quyết định đối với bộ phận trong doanh nghiệp 
và các quyết định giữa doanh nghiệp với các đối tác ngoài doanh nghiệp. Do 
vậy, nhà quản lý tài chính, mặc dù có trách nhiệm nặng nề về hoạt động nội 
bộ của doanh nghiệp vẫn phải lưu ý đến sự nhìn nhận, đánh giá của người 
ngoài doanh nghiệp như cổ đông, chủ nợ, khách hàng, Nhà nước vv,... 

Do quản lý tài chính có thể được nhìn nhận trên giác độ của nhà quản 
lý bên ngoài đối với doanh nghiệp và trên giác độ của nhà quản lý trong 
doanh nghiệp nên có hai cách tiếp cận về cơ chế quản lý tài chính doanh 
nghiệp: cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp và cơ chế quản lý tài 
chính trong doanh nghiệp.  

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, xuất phát từ cơ sở đó, được viết 
theo quan điểm của người trong doanh nghiệp và người ngoài doanh nghiệp. 
Lẽ đương nhiên, vì nhà quản lý tài chính chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi 
hoạt động tài chính của doanh nghiệp nên quan điểm của người trong doanh 
nghiệp cần được nhấn mạnh hơn. 

Quản lý tài chính là một hoạt động có mối liên hệ chặt chẽ với mọi 
hoạt động khác của doanh nghiệp. Quản lý tài chính tốt có thể khắc phục 
được những khiếm khuyết trong trong các lĩnh vực khác. Một quyết định tài 
chính không được cân nhắc, hoạch định kỹ lưỡng có thể gây nên tổn thất 
khôn lường cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế. Hơn nữa, do doanh nghiệp 
hoạt động trong một môi trường nhất định nên các doanh nghiệp hoạt động 
có hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Bởi vậy, quản lý tài 
chính doanh nghiệp tốt có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả 
quản lý tài chính quốc gia. 

1.7. Nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp 

Hoạt động tài chính của doanh nghiệp dù nhỏ hay lớn căn bản là giống 
nhau nên nguyên tắc quản lý tài chính đều có thể áp dụng chung cho các 
loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, giữa các doanh nghiệp khác nhau cũng 
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có sự khác biệt nhất định nên khi áp dụng nguyên tắc quản lý tài chính phải 
gắn với những điều kiện cụ thể.  

 

* Nguyên tắc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận 

Quản lý tài chính phải được dựa trên quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận. 
Nhà đầu tư có thể lựa chọn những đầu tư khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ 
rủi ro mà họ chấp nhận và lợi nhuận kỳ vọng mà họ mong muốn. Khi họ bỏ 
tiền vào những dự án có mức độ rủi ro cao, họ hy vọng dự án đem lại lợi 
nhuận kỳ vọng cao.  

* Nguyên tắc giá trị thời gian của tiền 

Để đo lường giá trị tài sản của chủ sở hữu, cần sử dụng khái niệm giá 
trị thời gian của tiền, tức là phải đưa lợi ích và chi phí của dự án về một thời 
điểm, thường là thời điểm hiện tại. Theo quan điểm của nhà đầu tư, dự án 
được chấp nhận khi lợi ích lớn hơn chi phí. Trong trường hợp này, chi phí cơ 
hội của vốn được đề cập như là tỷ lệ chiết khấu. 

* Nguyên tắc chi trả 

Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần bảo đảm mức ngân 
quỹ tối thiểu để thực hiện chi trả. Do vậy, điều đáng quan tâm ở các doanh 
nghiệp là các dòng tiền chứ không phải lợi nhuận kế toán. Dòng tiền ra và 
dòng tiền vào được tái đầu tư phản ánh tính chất thời gian của lợi nhuận và 
chi phí. Không những thế, khi đưa ra các quyết định kinh doanh, nhà doanh 
nghiệp cần tính đến dòng tiền tăng thêm, đặc biệt cần tính đến các dòng tiền 
sau thuế. 

* Nguyên tắc sinh lợi 

Nguyên tắc quan trọng đối với nhà quản lý tài chính không chỉ là đánh 
giá các dòng tiền mà dự án đem lại mà còn là tạo ra các dòng tiền, tức là tìm 
kiếm các dự án sinh lợi. Trong thị trường cạnh tranh, nhà đầu tư khó có thể 
kiếm được nhiều lợi nhuận trong một thời gian dài, khó có thể tìm kiếm 
được nhiều dự án tốt. Muốn vậy, cần phải biết các dự án sinh lợi tồn tại như 
thế nào và ở đâu trong môi trường cạnh tranh. Tiếp đến, khi đầu tư, nhà đầu 
tư phải biết làm giảm tính cạnh tranh của thị trường thông qua việc tạo ra 
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những sản phẩm khác biệt với sản phẩm cạnh tranh và bằng cách đảm bảo 
mức chi phí thấp hơn mức chi phí cạnh tranh. 

 

 

* Nguyên tắc thị trường có hiệu quả 

Trong kinh doanh, những quyết định nhằm tối đa hoá giá trị tài sản 
của các chủ sở hữu làm thị giá cổ phiếu tăng. Như vậy, khi đưa ra các quyết 
định tài chính hoặc định giá chứng khoán, cần hiểu rõ khái niệm thị trường 
có hiệu quả. Thị trường có hiệu quả là thị trường mà ở đó giá trị của các tài 
sản tại bất kỳ một thời điểm nào đều phản ánh đầy đủ các thông tin một 
cách công khai. Trong thị trường có hiệu quả, giá cả được xác định chính 
xác. Thị giá cổ phiếu phản ánh tất cả những thông tin sẵn có và công khai về 
giá trị của một doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là mục tiêu tối đa hoá giá trị 
tài sản của các cổ đông có thể đạt được trong những điều kiện nhất định 
bằng cách nghiên cứu tác động của các quyết định tới thị giá cổ phiếu.  

* Gắn kết lợi ích của người quản lý với lợi ích của cổ đông 

Nhà quản lý tài chính chịu trách nhiệm phân tích, kế hoạch hóa tài 
chính, quản lý ngân quỹ, chi tiêu cho đầu tư và kiểm soát. Do đó, nhà quản 
lý tài chính thường giữ địa vị cao trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp và 
thẩm quyền tài chính ít khi được phân quyền hoặc uỷ quyền cho cấp dưới. 

Nhà quản lý tài chính chịu trách nhiệm điều hành hoạt động tài chính 
và thường đưa ra các quyết định tài chính trên cơ sở các nghiệp vụ tài chính 
thường ngày do các nhân viên cấp thấp hơn phụ trách. Các quyết định và 
hoạt động của nhà quản lý tài chính đều nhằm vào các mục tiêu của doanh 
nghiệp: đó là sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, tránh được sự căng 
thẳng về tài chính và phá sản, có khả năng cạnh tranh và chiếm được thị 
phần tối đa trên thương trường, tối thiểu hóa chi phí, và tăng thu nhập của 
chủ sở hữu một cách vững chắc. Nhà quản lý tài chính đưa ra các quyết định 
vì lợi ích của các cổ đông của doanh nghiệp. Vì vậy, để làm rõ mục tiêu 
quản lý tài chính, cần phải trả lời một câu hỏi cơ bản hơn: theo quan điểm 
của cổ đông, một quyết định quản lý tài chính tốt là gì?  

Nếu giả sử các cổ đông mua cổ phiếu vì họ tìm kiếm lợi ích tài chính 
thì khi đó, câu trả lời hiển nhiên là: quyết định tốt là quyết định làm tăng giá 
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trị thị trường của cổ phiếu, còn quyết định yếu kém là quyết định làm giảm 
giá trị thị trường của cổ phiếu. Như vậy, nhà quản lý tài chính hành động vì 
lợi ích tốt nhất của cổ đông bằng các quyết định làm tăng giá trị thị trường 
cổ phiếu. Mục tiêu của quản lý tài chính là tối đa hóa giá trị hiện hành trên 
một cổ phiếu, là tăng giá trị của doanh nghiệp. Do đó, phải xác định được kế 
hoạch đầu tư và tài trợ sao cho giá trị cổ phiếu có thể được tăng lên. Trên 
thực tế, hành động của nhà quản lý vì lợi ích tốt nhất của cổ đông phụ thuộc 
vào hai yếu tố. Thứ nhất, mục tiêu quản lý có sát với mục tiêu của cổ đông 
không? Điều này liên quan tới cách khen thưởng, trợ cấp quản lý. Thứ hai, 
nhà quản lý có thể bị thay thế nếu họ không theo đuổi mục tiêu của cổ 
đông? Vấn đề này liên quan tới hoạt động kiểm soát của doanh nghiệp. Như 
vậy, dù thế nào, nhà quản lý cũng không thể hành động khác được, họ có 
đầy đủ lý do để đem lại lợi ích cho các cổ đông. 

* Tác động của thuế 

Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định tài chính nào, nhà quản lý tài 
chính luôn tính tới tác động của thuế, đặc biệt là thuế thu nhập doanh 
nghiệp.  Khi xem xét một quyết định đầu tư, doanh nghiệp phải tính tới lợi 
ích thu được trên cơ sở dòng tiền sau thuế do dự án tạo ra. Hơn nữa, tác động 
của thuế cần được phân tích kỹ lưỡng khi thiết lập cơ cấu vốn của doanh 
nghiệp. Bởi lẽ, khoản nợ có một lợi thế nhất định về chi phí so với vốn chủ 
sở hữu. Đối với doanh nghiệp, chi phí trả lãi là chi phí giảm thuế. Vì thuế là 
một công cụ quản lý vĩ mô của Chính phủ nên thông qua thuế, Chính phủ có 
thể khuyến khích hoặc hạn chế tiêu dùng và đầu tư. Các doanh nghiệp cần 
cân nhắc, tính toán để điều chỉnh các quyết định tài chính cho phù hợp, đảm 
bảo được lợi ích của các cổ đông. 

Ngoài ra, trong quản lý tài chính nói chung và quản lý tài chính doanh 
nghiệp nói riêng, nguyên tắc hành vi đạo đức và trách nhiệm đối với xã hội 
có vị trí tối quan trọng. Hành vi đạo đức có nghĩa là việc làm đúng đắn. Mặc 
dù khó có thể định nghĩa được “việc làm đúng đắn”, nhưng mỗi người có 
một thước đo giá trị để làm nền tảng cho hành vi của mình, điều gì đúng để 
làm. Trong một chừng mực nào đó, có thể coi luật lệ, quy tắc phản ánh tiêu 
chuẩn xử sự trong xã hội mà nhà quản lý tài chính phải tuân theo. Những 
hành vi vô đạo đức sẽ làm mất niềm tin, mà thiếu niềm tin thì doanh nghiệp 
không thể thực hiện được hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, nhà quản lý 
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tài chính doanh nghiệp cũng cần có trách nhiệm đối với xã hội ngoài việc tối 
đa giá trị tài sản cho các cổ đông. 

 

1.8. Bộ máy quản lý tài chính 

Quản lý tài chính là hoạt động có tầm quan trọng số một trong hoạt 
động của doanh nghiệp. Quản lý tài chính thường thuộc về nhà lãnh đạo cấp 
cao của doanh nghiệp như phó tổng giám đốc thứ nhất hoặc giám đốc tài 
chính. Đôi khi chính tổng giám đốc làm nhiệm vụ của nhà quản lý tài chính. 
Trong các doanh nghiệp lớn, các quyết định quan trọng về tài chính thường 
do một uỷ ban tài chính đưa ra. Trong các doanh nghiệp nhỏ, chính chủ nhân 
- tổng giám đốc đảm nhận quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó là cả một bộ máy - Phòng, ban tài chính với kế toán 
trưởng, kế toán viên, thủ quỹ - phục vụ nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho 
quá trình ra quyết định một cách chính xác và kịp thời và giúp giám đốc tài 
chính điều hành chung hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 

Phòng, ban tài chính có nhiệm vụ: 

Trên cơ sở luật và chế độ quản lý tài chính của Nhà nước, xây dựng 
chế độ quản lý tài chính thích hợp với doanh nghiệp cụ thể. 

Lập kế hoạch tài chính đồng thời và thống nhất với kết quả sản xuất - 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

Lựa chọn các phương thức huy động vốn và đầu tư có hiệu quả nhất. 

Tổ chức thanh toán kịp thời, đầy đủ, đúng hạn và đúng chế độ các 
khoản nợ và đôn đốc thu nợ. 

Tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp và kiểm tra tài chính. 

Tham gia xây dựng giá bán và thiết lập các hợp đồng kinh tế với khách 
hàng. 

Trong giáo trình này, các tác giả đề cập tới các vấn đề cơ bản nhất, 
chung nhất về quản lý tài chính của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị 
trường và chú trọng nhiều hơn tới hình thái tổ chức kinh doanh khá quan 
trọng và phổ biến hiện nay - đó là công ty cổ phần. Hoạt động quản lý tài 
chính doanh nghiệp cần được tuân theo những nguyên tắc nhất định và 
thường hướng vào những khía cạnh chủ yếu như: tầm vóc, quy mô phát triển 
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doanh nghiệp, các hình thức nắm giữ tài sản của doanh nghiệp, thành phần 
và kết cấu nguồn tài trợ của doanh nghiệp v.v...   

Đây chính là các nội dung sẽ được đề cập trong từng chương cụ thể 
của giáo trình. 

 

 
Câu hỏi ôn tập 

 
 

1. Vị trí của doanh nghiệp trong hệ thống tài chính? 

2. Cơ sở nền tảng của hoạt động tài chính doanh nghiệp? 

3. Mục tiêu nghiên cứu tài chính doanh nghiệp? 

4. Khái niệm tài chính doanh nghiệp và các quan hệ tài chính doanh 

nghiệp? 

5. Nội dung cơ bản về quản lý tài chính doanh nghiệp? 

6. Nhận xét về cơ chế quan lý tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam 

hiện nay. 

7. Nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp? Liên hệ thực tiễn Việt Nam. 
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chương 2 
 Phân tích tài chính doanh nghiệp 

 
 

 

Phân tích tài chính được các nhà quản lý bắt đầu chú ý từ cuối thế kỷ 
IXX. Từ đầu thế kỷ XX đến nay, phân tích tài chính thực sự được phát triển 
và được chú trọng hơn bao giờ hết bởi nhu cầu quản lý doanh nghiệp có hiệu 
quả ngày càng tăng, sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống tài chính, sự phát 
triển của các tập đoàn kinh doanh và khả năng sử dụng rộng rãi công nghệ 
thông tin. Nghiên cứu phân tích tài chính là khâu quan trọng trong quản lý 
doanh nghiệp. Vậy, phân tích tài chính là gì? Chủ thể nào cần phân tích tài 
chính? Nội dung phân tích và sử dụng phương pháp phân tích như thế nào? 
Đó là những nội dung cơ bản được đề cập trong chương này.  

2.1. Mục tiêu phân tích tài chính   

Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp 
và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về 
quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá 
rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Quy 
trình thực hiện phân tích tài chính ngày càng được áp dụng rộng rãi trong 
mọi đơn vị kinh tế được tự chủ nhất định về tài chính như các doanh nghiệp 
thuộc mọi hình thức, được áp dụng trong các tổ chức xã hội, tập thể và các 
cơ quan quản lý, tổ chức công cộng. Đặc biệt, sự phát triển của các doanh 
nghiệp, của các ngân hàng và của thị trường vốn đã tạo nhiều cơ hội để phân 
tích tài chính chứng tỏ thực sự là có ích và vô cùng cần thiết. 

Những người phân tích tài chính ở những cương vị khác nhau nhằm 
các mục tiêu khác nhau. 

2.1.1. Phân tích tài chính đối với nhà quản trị  
Nhà quản trị phân tích tài chính nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp, xác định điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Đó là 
cơ sở để định hướng các quyết định của Ban Tổng giám đốc, Giám đốc tài 
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chính, dự báo tài chính: kế hoạch đầu tư, ngân quỹ và kiểm soát các hoạt 
động quản lý. 

2.1.2. Phân tích tài chính đối với nhà đầu tư  
Nhà đầu tư cần biết tình hình thu nhập của chủ sở hữu - lợi tức cổ phần 

và giá trị tăng thêm của vốn đầu tư. Họ quan tâm tới phân tích tài chính để 
nhận biết khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Đó là một trong những căn cứ 
giúp họ ra quyết định bỏ vốn vào doanh nghiệp hay không? 

2.1.3. Phân tích tài chính đối với người cho vay 
Người cho vay phân tích tài chính để nhận biết khả năng vay và trả nợ 

của khách hàng. Chẳng hạn, để quyết định cho vay, một trong những vấn đề 
mà người cho vay cần xem xét là doanh nghiệp thực sự có nhu cầu vay hay 
không? Khả năng trả nợ của doanh nghiệp như thế nào? 

Ngoài ra, phân tích tài chính cũng rất cần thiết đối với người hưởng 
lương trong doanh nghiệp, đối với cán bộ thuế, thanh tra, cảnh sát kinh tế, 
luật sư...Dù họ công tác ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng họ đều muốn hiểu 
biết về hoạt động của doanh nghiệp để thực hiện tốt hơn công việc của họ. 

Như vậy, mối quan tâm hàng đầu của các nhà phân tích tài chính là 
đánh giá khả năng xảy ra rủi ro phá sản tác động tới các doanh nghiệp mà 
biểu hiện của nó là khả năng thanh toán, khả năng cân đối vốn, khả năng 
hoạt động cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các 
nhà phân tích tài chính tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những dự đoán về kết 
quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong 
tương lai. Nói cách khác, phân tích tài chính là cơ sở để dự đoán tài chính. 
Phân tích tài chính có thể được ứng dụng theo nhiều hướng khác nhau: với 
mục đích tác nghiệp (chuẩn bị các quyết định nội bộ), với mục đích nghiên 
cứu, thông tin hoặc theo vị trí của nhà phân tích (trong doanh nghiệp hoặc 
ngoài doanh nghiệp ). Tuy nhiên, trình tự phân tích và dự đoán tài chính đều 
phải tuân theo các nghiệp vụ phân tích thích ứng với từng giai đoạn dự đoán. 
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Giai đoạn dự đoán 

 
Nghiệp vụ phân tích 

Chuẩn bị và xử lý các nguồn 
thông tin: 

áp dụng các công cụ phân tích 
tài chính 

+Thông tin kế toán nội bộ 
+Thông tin khác từ bên ngoài 

+Xử lý thông tin kế toán 
+Tính toán các chỉ số 

 +Tập hợp các bảng biểu 
                    ↓                        ↓ 
Xác định biểu hiện đặc trưng Giải thích và đánh giá các 

chỉ số và bảng biểu, các kết 
quả 

- Triệu chứng hoặc hội chứng -
những khó khăn. 

- Cân bằng tài chính 

- Điểm mạnh và điểm yếu - Năng lực hoạt động tài chính 
 - Cơ cấu vốn và chi phí vốn 
 - Cơ cấu đầu tư và doanh lợi 

           ↓          ↓     
Phân tích thuyết minh  

- Nguyên nhân khó khăn Tổng hợp quan sát 
- Nguyên nhân thành công    

           ↓       ↓ 
       
 
 
 
 
  

2.2. Thu thập thông tin sử dụng trong phân tích tài chính 
Trong phân tích tài chính, nhà phân tích phải thu thập, sử dụng mọi 

nguồn thông tin: từ những thông tin nội bộ doanh nghiệp đến những thông 
tin bên ngoài doanh nghiệp, từ thông tin số lượng đến thông tin giá trị. 
Những thông tin đó đều giúp cho nhà phân tích có thể đưa ra được những 
nhận xét, kết luận tinh tế và thích đáng.  

Trong những thông tin bên ngoài, cần lưu ý thu thập những thông tin 
chung (thông tin liên quan đến trạng thái nền kinh tế, cơ hội kinh doanh, 

Tiên lượng 
và chỉ dẫn 

           Xác định:     
- Hướng phát triển 
- Giải pháp tài chính hoặc 
    giải pháp khác 
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chính sách thuế, lãi suất), thông tin về ngành kinh doanh (thông tin liên 
quan đến vị trí của ngành trong nền kinh tế, cơ cấu ngành, các sản phẩm của 
ngành, tình trạng công nghệ, thị phần ...) và các thông tin về pháp lý, kinh tế 
đối với doanh nghiệp (các thông tin mà các doanh nghiệp phải báo cáo cho 
các cơ quan quản lý như: tình hình quản lý, kiểm toán, kế hoạch sử dụng kết 
quả kinh doanh của doanh nghiệp...). 

Tuy nhiên, để đánh giá một cách cơ bản tình hình tài chính của doanh 
nghiệp, có thể sử dụng thông tin kế toán trong nội bộ doanh nghiệp như là 
một nguồn thông tin quan trọng bậc nhất. Với những đặc trưng hệ thống, 
đồng nhất và phong phú, kế toán hoạt động như một nhà cung cấp quan 
trọng những thông tin đáng giá cho phân tích tài chính. Vả lại, các doanh 
nghiệp cũng có nghĩa vụ cung cấp những thông tin kế toán cho các đối tác 
bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Thông tin kế toán được phản ánh khá 
đầy đủ trong các báo cáo kế toán. Phân tích tài chính được thực hiện trên cơ 
sở các báo cáo tài chính - được hình thành thông qua việc xử  lý các báo cáo 
kế toán chủ yếu: đó là Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, 
Ngân quỹ (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ). 

2.2.1. Bảng cân đối kế toán 
Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính mô tả tình trạng tài 

chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định nào đó. Đây là một 
báo cáo tài chính có ý nghĩa rất quan trọng đối với mọi đối tượng có quan hệ 
sở hữu, quan hệ kinh doanh và quan hệ quản lý với doanh nghiệp. Thông 
thường, Bảng cân đối kế toán được trình bày dưới dạng bảng cân đối số dư 
các tài khoản kế toán: một bên phản ánh tài sản và một bên phản ánh nguồn 
vốn của doanh nghiệp. 

Bên tài sản của Bảng cân đối kế toán phản ánh giá trị của toàn bộ tài 
sản hiện có đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của 
doanh nghiệp: đó là tài sản cố định, tài sản lưu động. Bên nguồn vốn phản 
ánh số vốn để hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp đến thời điểm lập 
báo cáo: Đó là vốn của chủ (vốn tự có) và các khoản nợ. 

Các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán được sắp xếp theo khả năng 
chuyển hoá thành tiền giảm dần từ trên xuống. 
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Bên tài sản  

Tài sản lưu động (tiền và chứng khoán ngắn hạn dễ bán, các khoản 
phải thu, dự trữ); tài sản tài chính; tài sản cố định hữu hình và vô hình. 

Bên nguồn vốn  

Nợ ngắn hạn (nợ phải trả nhà cung cấp, các khoản phải nộp, phải trả 
khác, nợ ngắn hạn ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác); nợ 
dài hạn (nợ vay dài hạn ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác, 
vay bằng cách phát hành trái phiếu); vốn chủ sở hữu  (thường bao gồm: vốn 
góp ban đầu, lợi nhuận không chia, phát hành cổ phiếu mới) 

Về mặt kinh tế, bên tài sản phản ánh quy mô và kết cấu các loại tài 
sản; bên nguồn vốn phản ánh cơ cấu tài trợ, cơ cấu vốn cũng như khả năng 
độc lập về tài chính của doanh nghiệp. 

Bên tài sản và bên nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán đều có các cột 
chỉ tiêu: số đầu kỳ, số cuối kỳ. Ngoài các khoản mục trong nội bảng còn có 
một số khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán như:  một số tài sản thuê 
ngoài, vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công, hàng hoá nhận bán hộ, 
ngoại tệ các loại v.v... 

 Nhìn vào Bảng cân đối kế toán, nhà phân tích có thể nhận biết được 
loại hình doanh nghiệp, quy mô, mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp. 
Bảng cân đối kế toán là một tư liệu quan trọng bậc nhất giúp cho các nhà 
phân tích đánh giá được khả năng cân bằng tài chính, khả năng thanh toán 
và khả năng cân đối vốn của doanh nghiệp. 

2.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh 

Một thông tin không kém phần quan trọng được sử dụng trong phân 
tích tài chính là thông tin phản ánh trong báo cáo Kết quả kinh doanh. Khác 
với bảng cân đối kế toán, báo cáo Kết quả kinh doanh cho biết sự dịch 
chuyển của tiền trong quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và 
cho phép dự tính khả năng hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai. Báo 
cáo Kết quả kinh doanh cũng giúp nhà phân tích so sánh doanh thu với số 
tiền thực nhập quỹ khi bán hàng hóa, dịch vụ; so sánh tổng chi phí phát sinh 
với số tiền thực xuất quỹ để vận hành doanh nghiệp. Trên cơ sở doanh thu và 
chi phí, có thể xác định được kết quả sản xuất - kinh doanh: lãi hay lỗ trong 
năm. Như vậy, báo cáo Kết quả kinh doanh phản ánh kết quả hoạt động sản 
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xuất - kinh doanh, phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một 
thời kỳ nhất định. Nó cung cấp những thông tin tổng hợp về tình hình và kết 
quả sử dụng các tiềm năng về vốn, lao động, kỹ thuật và trình độ quản lý sản 
xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. 

Những khoản mục chủ yếu được phản ánh trên báo cáo Kết quả kinh 
doanh: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh thu từ hoạt động 
tài chính; doanh thu từ hoạt động bất thường và  chi phí tương ứng với từng 
hoat động đó. 

Những loại thuế như: VAT, Thuế tiêu thụ đặc biệt, về bản chất, không 
phải là doanh thu và không phải là chi phí của doanh nghiệp nên không được 
phản ánh trên báo cáo Kết quả kinh doanh. Toàn bộ các khoản thuế đối với 
doanh nghiệp và các khoản phải nộp khác được phản ánh trong phần: Tình 
hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. 

2.2.3. Ngân quỹ (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) 

Để đánh giá một doanh nghiệp có đảm bảo được chi trả hay không, 
cần tìm hiểu tình hình Ngân quỹ của doanh nghiệp. Ngân quỹ thường được 
xác định cho thời hạn ngắn (thường là từng tháng) 

Xác định hoặc dự báo dòng tiền thực nhập quỹ (thu Ngân quỹ), bao 
gồm: dòng tiền nhập quỹ từ hoạt động kinh doanh (từ bán hàng hoá hoặc 
dịch vụ);  dòng tiền nhập quỹ từ hoạt động đầu tư, tài chính; dòng tiền nhập 
quỹ từ hoạt động bất thường. 

Xác định hoặc dự báo dòng tiền thực xuất quỹ (chi Ngân quỹ), bao 
gồm: dòng tiền xuất quỹ thực hiện sản xuất kinh doanh; dòng tiền xuất quỹ 
thực hiện hoạt động đầu tư, tài chính; dòng tiền xuất quỹ thực hiện hoạt 
động bất thường. 

Trên cơ sở dòng tiền nhập quỹ và dòng tiền xuất quỹ, nhà phân tích 
thực hiện cân đối ngân quỹ với số dư ngân quỹ đầu kỳ để xác định số dư 
ngân quỹ cuối kỳ. Từ đó, có thể thiết lập mức ngân quỹ dự phòng tối thiểu 
cho doanh nghiệp nhằm mục tiêu đảm bảo chi trả.   

Tóm lại, để phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp, các 
nhà phân tích cần phải đọc và hiểu được các báo cáo tài chính, qua đó, họ 
nhận biết được và tập trung vào các chỉ tiêu tài chính liên quan trực tiếp tới 
mục tiêu phân tích của họ. Tất nhiên, muốn được như vậy, các nhà phân tích 
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cần tìm hiểu thêm nội dung chi tiết các khoản mục của các báo cáo tài chính 
trong một số môn học liên quan. 

2.3. Phương pháp và nội dung phân tích tài chính 

2.3.1. Phương pháp phân tích tài chính    

Phương pháp truyền thống được áp dụng phổ biến trong phân tích tài 
chính là phương pháp tỷ số. Phương pháp tỷ số là phương pháp trong đó các 
tỷ số được sử dụng để phân tích. Đó là các tỷ số đơn được thiết lập bởi chỉ 
tiêu này so với chỉ tiêu khác. Đây là phương pháp có tính hiện thực cao với 
các điều kiện áp dụng ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Bởi lẽ, thứ 
nhất: nguồn thông tin kế toán và tài chính được cải tiến và được cung cấp 
đầy đủ hơn. Đó là cơ sở để hình thành những tỷ lệ tham chiếu tin cậy cho 
việc đánh giá một tỷ số của một doanh nghiệp hay một nhóm doanh nghiệp; 
thứ hai, việc áp dụng công nghệ tin học cho phép tích lũy dữ liệu và thúc 
đẩy nhanh quá trình tính toán hàng loạt các tỷ số; thứ ba, phương pháp phân 
tích này giúp nhà phân tích khai thác có hiệu quả những số liệu và phân tích 
một cách hệ thống hàng loạt tỷ số theo chuỗi thời gian liên tục hoặc theo 
từng giai đoạn. 

Về nguyên tắc, với phương pháp tỷ số, cần xác định được các ngưỡng, 
các tỷ số tham chiếu. Để đánh giá tình trạng tài chính của một doanh nghiệp 
cần so sánh các tỷ số của doanh nghiệp với các tỷ số tham chiếu. Như vậy, 
phương pháp so sánh luôn được sử dụng kết hợp với các phương pháp phân 
tích tài chính khác. Khi phân tích, nhà phân tích thường so sánh theo thời 
gian (so sánh kỳ này với kỳ trước) để nhận biết xu hướng thay đổi tình hình 
tài chính của doanh nghiệp, theo không gian (so sánh với mức trung bình 
ngành) để đánh giá vị thế của doanh nghiệp trong ngành. 

Bên cạnh đó, các nhà phân tích còn sử dụng phương pháp phân 
tích tài chính DUPONT. Với phương pháp này, các nhà phân tích sẽ nhận 
biết được các nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng tốt, xấu trong hoạt động 
của doanh nghiệp. Bản chất của phương pháp này là tách một tỷ số tổng hợp 
phản ánh sức sinh lợi của doanh nghiệp như thu nhập trên tài sản (ROA), thu 
nhập sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) thành tích số của chuỗi các tỷ số 
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có mối quan hệ nhân quả với nhau. Điều đó cho phép phân tích ảnh hưởng 
của các tỷ số đó đối với tỷ số tổng hợp.  

2.3.2.  Nội dung phân tích tài chính 

2.3.2.1. Phân tích các tỷ số tài chính 

Trong phân tích tài chính, các tỷ số tài chính chủ yếu thường được 
phân thành 4 nhóm chính: 

* Tỷ số về khả năng thanh toán: đây là nhóm chỉ tiêu được sử dụng 
để đánh giá khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. 

* Tỷ số về khả năng cân đối vốn hoặc cơ cấu vốn: nhóm chỉ tiêu này 
phản ánh mức độ ổn định và tự chủ tài chính cũng như khả năng sử dụng nợ 
vay của doanh nghiệp. 

* Tỷ số về khả năng hoạt động: đây là nhóm chỉ tiêu đặc trưng cho 
việc sử dụng tài nguyên, nguồn lực của doanh nghiệp. 

* Tỷ số về khả năng sinh lãi: nhóm chỉ tiêu  này phản ánh hiệu quả 
sản xuất - kinh doanh tổng hợp nhất của một doanh nghiệp.  

Tuỳ theo mục tiêu phân tích tài chính mà nhà phân tích chú trọng 
nhiều hơn tới nhóm tỷ số này hay nhóm tỷ số khác. Chẳng hạn, các chủ nợ 
ngắn hạn đặc biệt quan tâm tới tình hình khả năng thanh toán của người vay. 
Trong khi đó, các nhà đầu tư dài hạn quan tâm nhiều hơn đến khả năng hoạt 
động và hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Họ cũng cần nghiên cứu tình hình 
về khả năng thanh toán để đánh giá khả năng của doanh nghiệp đáp ứng nhu 
cầu thanh toán hiện tại và xem xét lợi nhuận để dự tính khả năng trả nợ cuối 
cùng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, họ cũng chú trọng tới tỷ số về cơ cấu 
vốn vì sự thay đổi tỷ số này sẽ ảnh hưởng đáng kể tới lợi ích của họ. 

Mỗi nhóm tỷ số trên bao gồm nhiều tỷ số và trong từng trường hợp các 
tỷ số được lựa chọn sẽ phụ thuộc vào bản chất, quy mô của hoạt động phân 
tích. Phần tiếp theo sẽ đề cập tới những tỷ số chủ yếu nhất, phổ biến nhất 
được dùng trong phân tích, đánh giá tình hình tài chính của một doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, việc phân tích các tỷ số sẽ có ý nghĩa hơn nếu sử dụng số 
liệu trong các báo cáo tài chính để minh họa bản chất, cách tính toán và ý 
nghĩa của các tỷ số. Vì lẽ đó, một loạt các số liệu minh họa được cung cấp 
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trong các bảng 2.1; 2.2. Đó là Bảng cân đối kế toán và báo cáo Kết quả kinh 
doanh. Hình thức các báo cáo tài chính được trình bày ở đây là chung nhất 
cho mọi trường hợp. 

doanh nghiệp X 
                                          Bảng 2.1. Bảng cân đối kế toán 

                 Ngày 31 tháng 12 năm N-1 và N 
                                       Đơn vị: 100 đơn vị tiền 

Tài sản N-1 N Nguồn vốn N-1 N 

Tiền và chứng  

khoán dễ bán 

4,0 3,9 Vay ngân hàng 5,1 18,2

Các khoản phải thu 18,5 29,5 Các khoản phải trả 10,3 20,0

Dự trữ  33,1 46,7 Các khoản phải nộp 5,1 7,3 

   Tổng nợ ngắn hạn 20,5 45,5

   Vay dài hạn 12,2 11,9

Tổng TS lưu động 55,6 80,1 Cổ phiếu thường 23,3 23,3

Tàisản cố định (NG) 20,1 22,9 Lợi nhuận không chia 15,0 15,6

KhÊu hao TSC§ 4,7 6,7    

Tài sản cố định (theo 
giá còn lại) 

15,4 16,2    

Tổng tài sản 71,0 96,3 Tổng nguồn vốn 71,0 96,3
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doanh nghiệp X 
                                Bảng 2.2  Báo cáo Kết quả kinh doanh 

đến ngày 31/12 năm N - 1, N 
      Đơn vị: 100 đơn vị tiền 

 
Chỉ tiêu N - 1 N 
1. Doanh thu   184,7 195,7 
2. Giá vốn hàng bán 151,8 166,8 
3. Lãi gộp 32,9 28,9 
* Chi phí điều hành   
       - Chi phí tiêu thụ 15,3 16,9 
       - Chi phí thuê  3,6 5,7 
* Khấu hao tài sản cố định 1,7 2,0 
4. Lợi nhuận trước thuế và lãi 12,3 4,3 
5. Lãi vay 1,75 2,97 
6. Lợi nhuận trước thuế (TNTT) 10,55 1,33 
7. Thuế thu nhập doanh nghiệp 4,2 0,53 
8. Lợi nhuận sau thuế (TNST) 6,35 0,8 
9. Trả lãi cổ phần 1,6 0,2 
10. Lợi nhuận không chia 4,75 0,6 

 

2.3.2.1.1.  Các tỷ số về khả năng thanh toán  

    

 

  

Tài sản lưu động thông thường bao gồm tiền, các chứng khoán ngắn 
hạn dễ chuyển nhượng (tương đương tiền), các khoản phải thu và dự trữ (tồn 
kho); còn nợ ngắn hạn thường bao gồm các khoản vay ngắn hạn ngân hàng 
thương mại và các tổ chức tín dụng khác, các khoản phải trả nhà cung cấp, 
các khoản phải trả, phải nộp khác vv... Cả tài sản lưu động và nợ ngắn hạn 
đều có thời hạn nhất định - tới một năm. Tỷ số khả năng thanh toán hiện 
hành là thước đo khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp, nó cho 
biết mức độ các khoản nợ của các chủ nợ ngắn hạn được trang trải bằng các 

Tài sản lưu động 

Nợ ngắn hạn 

Khả năng thanh 
toán hiện hành = 
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tài sản có thể chuyển thành tiền trong một giai đoạn tương đương với thời 
hạn của các khoản nợ đó. 

Từ số liệu trên Bảng cân đối kế toán ta có: 
Tỷ số thanh toán hiện hành: 

 

       55,6 

Năm N - 1 =             = 2,71 

       20,5  

           80,1   

Năm N      =                     = 1,76 

          45,5   

Tỷ số trung bình của ngành là  2,5. 

Tỷ số thanh toán hiện hành năm nay thấp hơn so với năm trước và thấp 
hơn so với mức trung bình của ngành. Điều này cho thấy: mức dự trữ năm 
nay cao hơn so với năm trước có thể là do sản xuất tăng hoặc do hàng không 
bán được. Trong khi đó, mức nợ ngắn hạn của doanh nghiệp cũng tăng 
nhưng với tốc độ lớn hơn so với tốc độ tăng dự trữ. Nếu với mức trung bình 
của ngành thì doanh nghiệp chỉ cần 40% giá trị tài sản lưu động để trang trải 
đủ các khoản nợ đến hạn. Song, doanh nghiệp đã phải dùng tới 56,8% giá trị 
tài sản lưu động mới đủ để thanh toán các khoản nợ. Tỷ số khả năng thanh 
toán hiện hành của doanh nghiệp thấp hơn nhiều so với mức trung bình của 
ngành. Đây là một vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý trong thời gian tới. 

Để đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn, 
các nhà phân tích còn quan tâm đến chỉ tiêu vốn lưu động ròng (net working 
capital) hay vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này 
cũng là một yếu tố quan trọng và cần thiết cho việc đánh giá điều kiện cân 
bằng tài chính của một doanh nghiệp. Nó được xác định là phần chênh lệch 
giữa tổng tài sản lưu động và tổng nợ ngắn hạn, hoặc là phần chênh lệch 
giữa vốn thường xuyên ổn định với tài sản cố định ròng. Khả năng đáp ứng 
nghĩa vụ thanh toán, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và khả năng nắm 
bắt thời cơ thuận lợi của nhiều doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào vốn lưu 
động ròng. Do vậy, sự phát triển của không ít doanh nghiệp còn được thể 
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hiện ở sự tăng trưởng vốn lưu động ròng. Trong khi đó, chỉ tiêu này của 
doanh nghiệp X năm N (34,6) bị giảm sút so với năm N - 1 (35,1). 

Tỷ số khả năng thanh toán nhanh: là tỷ số giữa các tài sản quay 
vòng nhanh với nợ ngắn hạn. Tài sản quay vòng nhanh là những tài sản có 
thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền, bao gồm: tiền, chứng khoán ngắn 
hạn, các khoản phải thu. Tài sản dự trữ (tồn kho) là các tài sản khó chuyển 
thành tiền hơn trong tổng tài sản lưu động và dễ bị lỗ nhất nếu được bán. Do 
vậy, tỷ số khả năng thanh toán nhanh cho biết khả năng hoàn trả các khoản 
nợ ngắn hạn không phụ thuộc vào việc bán tài sản dự trữ (tồn kho) và được 
xác định bằng cách lấy tài sản lưu động trừ phần dự trữ (tồn kho) chia cho 
nợ ngắn hạn. 

 

 

 

áp dụng vào doanh nghiệp X ta tính được tỷ số khả năng thanh toán 
nhanh: 

 

                      55,6 - 33,1  

Năm N - 1 =            = 1,09  

         20,5  

                 

          80,1 - 46,7 

Năm N  =                          = 0,73 

                 45,5  

Tỷ số trung bình của ngành là 1. 

Tỷ số khả năng thanh toán nhanh thấp hơn năm trước và cũng thấp hơn 
so với mức trung bình của ngành. Nguyên nhân là do mức dự trữ của doanh 
nghiệp tăng lên đáng kể nhưng với tốc độ thấp hơn tốc độ tăng các khoản nợ 
ngắn hạn. Trong khi đó, tiền hầu như không thay đổi, các khoản phải thu gia 
tăng phần nào. Những thay đổi về chính sách tín dụng và cơ cấu tài trợ đã 
làm khả năng thanh toán của doanh nghiệp trở nên yếu kém. Doanh nghiệp 

Nợ ngắn hạn 

Tài sản lưu động - dự trữ 
Khả năng thanh toán nhanh  = 



Giáo trình Tài chính doanh nghiệp  
 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 36 

không thể thanh toán nhanh các khoản nợ ngắn hạn đến hạn nếu không sử 
dụng đến một phần dự trữ. 

- Tỷ số dự trữ (tồn kho) trên vốn lưu động ròng: tỷ số này cho biết dự 
trữ chiếm bao nhiêu phần trăm vốn lưu động ròng. Nó được tính bằng cách 
chia dự trữ (tồn kho) cho vốn lưu động ròng.  

Đối với doanh nghiệp X, tỷ số này năm N - 1 là 94,3%, năm N là 
135% trong khi tỷ số tham chiếu là 87%. Như vậy, so với mức trung bình 
ngành, tỷ số dự trữ trên vốn lưu động ròng của doanh nghiệp là quá cao, đặc 
biệt năm N, dự trữ cao tới mức toàn bộ vốn lưu động ròng không đủ để tài 
trợ cho nó. Điều này liên quan tới cơ cấu vốn, cơ cấu tài trợ cũng như cơ cấu 
tài sản lưu động của doanh nghiệp. 

2.3.2.1.2. Các tỷ số về khả năng cân đối vốn 

Tỷ số này được dùng để đo lường phần vốn góp của các chủ sở hữu 
doanh nghiệp so với phần tài trợ của các chủ nợ đối với doanh nghiệp và có 
ý nghĩa quan trọng trong phân tích tài chính. Bởi lẽ, các chủ nợ nhìn vào số 
vốn của chủ sở hữu công ty để thể hiện mức độ tin tưởng vào sự bảo đảm an 
toàn cho các món nợ. Nếu chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ đóng góp một tỷ lệ 
nhỏ trong tổng số vốn thì rủi ro xảy ra trong sản xuất - kinh doanh chủ yếu 
do các chủ nợ gánh chịu. Mặt khác, bằng cách tăng vốn thông qua vay nợ, 
các chủ doanh nghiệp vẫn nắm quyền kiểm soát và điều hành doanh nghiệp. 
Ngoài ra, nếu doanh nghiệp thu được lợi nhuận từ tiền vay thì lợi nhuận 
dành cho các chủ doanh nghiệp sẽ gia tăng đáng kể. 

- Tỷ số nợ trên tổng tài sản (hệ số nợ): tỷ số này được sử dụng để xác 
định nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp đối với các chủ nợ trong việc góp vốn. 
Thông thường các chủ nợ thích tỷ số nợ trên tổng tài sản vừa phải vì tỷ số 
này càng thấp thì khoản nợ càng được đảm bảo trong trường hợp doanh 
nghiệp bị phá sản. Trong khi đó, các chủ sở hữu doanh nghiệp ưa thích tỷ số 
này cao vì họ muốn lợi nhuận gia tăng nhanh và muốn toàn quyền kiểm soát 
doanh nghiệp. Song, nếu tỷ số nợ quá cao, doanh nghiệp dễ bị rơi vào tình 
trạng mất khả  năng thanh toán.  

Đối với doanh nghiệp X, tỷ số nợ năm N - 1 là 46,1%; năm N là 
59,61%; tỷ số trung bình của ngành là 50%. Ta thấy tỷ số nợ năm nay cao 
hơn năm trước và cao hơn nhiều so với tỷ số trung bình của ngành. Nguyên 
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nhân chủ yếu là do tăng các khoản nợ ngắn hạn (nợ dài hạn và vốn của chủ 
sở hữu hầu như không thay đổi). Tỷ số nợ năm nay thể hiện sự bất lợi đối 
với các chủ nợ nhưng lại có lợi cho chủ sở hữu nếu đồng vốn được sử dụng 
có khả năng sinh lợi cao. Để có nhận xét đúng đắn về chỉ tiêu này cần phải 
kết hợp với các tỷ số khác. Tuy nhiên, có thể nói rằng, với tỷ số nợ 59,61%, 
doanh nghiệp khó có thể huy động tiền vay để tiến hành sản xuất - kinh 
doanh trong thời gian tới. 

- Khả năng thanh toán lãi vay hoặc số lần có thể trả lãi: thể hiện ở 
tỷ số giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay trên lãi vay. Nó cho biết mức độ lợi 
nhuận đảm bảo khả năng trả lãi hàng năm như thế nào. Việc không trả được 
các khoản nợ này sẽ thể hiện khả năng doanh nghiệp có nguy cơ bị phá sản. 

Đối với doanh nghiệp X, ta xác định được khả năng thanh toán lãi vay 
như sau: 

     12,3 
Năm N - 1 =       = 7,02 

     1,75  

                4,3 

Năm N  =                        =  1,45 

               2,97 

Tỷ số trung bình của ngành là 7,7. 

Tỷ số về khả năng thanh toán lãi vay năm N của doanh nghiệp quá 
thấp so với năm N - 1 và so với tỷ số trung bình của ngành. Khả năng trả lãi 
vay của doanh nghiệp là quá kém. Điều này cũng thể hiện khả năng sinh lợi 
của tài sản thấp . 

Như vậy, doanh nghiệp X sẽ khó có thể vay tiếp được nữa vì tỷ số nợ 
đã quá cao mà khả năng trả lãi vay lại quá thấp so với mức trung bình của 
ngành. 

2.3.2.1.3.  Các tỷ số về khả năng hoạt động 

Các tỷ số hoạt động được sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản 
của doanh nghiệp. Vốn của doanh nghiệp được dùng để đầu tư cho các loại 
tài sản khác nhau như tài sản cố định, tài sản lưu động. Do đó, các nhà phân 
tích không chỉ quan tâm tới việc đo lường hiệu quả sử dụng tổng tài sản mà 
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còn chú trọng tới hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành tổng tài sản 
của doanh nghiệp. Chỉ tiêu doanh thu được sử dụng chủ yếu trong tính toán 
các tỷ số này để xem xét khả năng hoạt động của doanh nghiệp. 

- Vòng quay tiền 

Tỷ số này được xác định bằng cách chia doanh thu (DT) trong năm 
cho tổng số tiền và các loại tài sản tương đương tiền bình quân (chứng khoán 
ngắn hạn dễ chuyển nhượng); nó cho biết số vòng quay của tiền trong năm. 

Vòng quay tiền của doanh nghiệp X năm N - 1 và năm N tương ứng là 
46,2 và 50,1. So với mức bình quân của ngành là 55,0 thì chỉ tiêu này của 
doanh nghiệp là thấp. Tuy nhiên, vòng quay tiền năm N cao hơn năm N-1 
chưa chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn mà phải kết 
hợp phân tích một số chỉ tiêu khác. 

- Vòng quay dự trữ (tồn kho) 

Là một chỉ tiêu khá quan trọng để đánh giá hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp, vòng quay dự trữ được xác định bằng tỷ số giữa 
doanh thu trong năm và giá trị dự trữ  (nguyên vật liệu, vật liệu phụ, sản 
phẩm dở dang, thành phẩm) bình quân. 

áp dụng vào doanh nghiệp X ta có: 

                         184,7 

Vòng quay dự trữ:     Năm N - 1 =                            =  5,58 

                            33,1     

Năm N   =  195,7/ 46,7 = 4,19 

Tỷ số trung bình của ngành là 9. 

Số vòng quay dự trữ năm nay thấp hơn năm trước và thấp hơn nhiều so 
với mức trung bình của ngành. Điều này chứng tỏ sự bất hợp lý và kém hiệu 
quả trong hoạt động quản lý dự trữ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khâu sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm cũng cần được xem xét nhằm đưa ra giải pháp xử 
lý đúng đắn và kịp thời. 

Kỳ thu tiền bình quân = Các khoản phải thu 5 360/DT 

Trong phân tích tài chính, kỳ thu tiền được sử dụng để đánh giá khả 
năng thu tiền trong thanh toán trên cơ sở các khoản phải thu và doanh thu 



Chương 2:  Phân tích tài chính doanh nghiệp 
 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 39

bình quân một ngày. Các khoản phải thu lớn hay nhỏ phụ thuộc vào chính 
sách tín dụng thương mại của doanh nghiệp và các khoản trả trước. 

áp dụng vào doanh nghiệp X ta có: 

                 18,5 x 360 

Kỳ thu tiền bình quân: Năm N - 1 =              = 36  

                        184,41  

        29,5 x 360 

     Năm N   =            =     54,3  

                                     195,7  

Mức trung bình của ngành là 32. 

Kỳ thu tiền bình quân năm nay cao hơn năm trước và quá cao so với 
mức trung bình của ngành. Đây là một vấn đề đáng chú ý, bởi lẽ, doanh thu 
hầu như tăng không đáng kể, tỷ số này cao gấp tới 1,7 lần mức trung bình 
của ngành, chứng tỏ vốn bị ứ đọng lớn trong khâu thanh toán, trong khi đó, 
thị trường tiêu thụ không hề tiến triển được. 

- Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 

Chỉ tiêu này cho biết một đồng tài sản cố định tạo ra được bao nhiêu 
đồng doanh thu trong một năm. 

Hiệu suất sử dụng tài sản cố định = DT/TSCĐ 

Tài sản cố định ở đây được xác định theo giá trị còn lại đến thời điểm 
lập báo cáo. 

Hiệu suất sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp X năm N (12,1) 
hầu như không tăng so với năm N - 1 (12) và cao hơn mức trung bình ngành 
(5,0). Điều này chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định có hiệu quả. 

- Hiệu suất sử dụng tổng tài sản: 

Chỉ tiêu này còn được gọi là vòng quay toàn bộ tài sản, nó được đo 
bằng tỷ số giữa doanh thu và tổng tài sản và cho biết một đồng tài sản đem 
lại bao nhiêu đồng doanh thu. 

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = DT/TS 

Từ số liệu của doanh nghiệp X ta tính được hiệu suất sử dụng tổng tài 
sản : 
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      184,7 

Năm N - 1 :           = 2,6 

        71 

                       195,7 

Năm N :                     = 2,03 

                        96,3  

Tỷ lệ trung bình của ngành là: 3. 

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản có năm nay thấp hơn năm trước và thấp 
hơn mức trung bình của ngành. Điều này chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản 
lưu động của doanh nghiệp thấp. Doanh nghiệp cần có biện pháp cải thiện 
tình hình này. 

2.3.2.1.4. Các tỷ số về khả năng sinh lãi 

Nếu như các nhóm tỷ số trên đây phản ánh hiệu quả từng hoạt động 
riêng biệt của doanh nghiệp thì tỷ số về khả năng sinh lãi phản ánh tổng hợp 
nhất hiệu quả sản xuất - kinh doanh và hiệu năng quản lý doanh nghiệp. 

Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm = TNST/DT 

Chỉ tiêu này được xác định bằng cách chia thu nhập sau thuế (lợi 
nhuận sau thuế ) cho doanh thu. Nó phản ánh số lợi nhuận sau thuế trong 
một trăm đồng doanh thu. 

áp dụng vào doanh nghiệp X ta có: 

     6,35 

Năm N - 1 :         = 3,44% 

    184,7 

   0,8 

Năm N:         = 0,41% 

                     195,7 

Tỷ lệ trung bình của ngành là 2,9%. 

Mức doanh lợi tiêu thụ sản phẩm năm nay suy giảm với mức độ rất lớn 
so với năm trước (chỉ còn xấp xỉ 12% mức doanh lợi tiêu thụ của năm 
trước). Năm N doanh thu tiêu thụ tăng không đáng kể, trong khi đó chi phí 
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mua hàng bán và chi phí khác tăng với tốc độ lớn, tình hình đó dẫn đến lợi 
nhuận sau thuế giảm sút và kết quả là chỉ tiêu doanh lợi tiêu thụ sản phẩm 
quá thấp. Để cải thiện tình hình này, doanh nghiệp cần quan tâm tới các biện 
pháp hạ thấp chi phí, tăng doanh thu trong thời gian tới. 

- Tỷ số thu nhập sau thuế trên vốn chủ sở hữu (Doanh lợi vốn chủ 
sở hữu): ROE 

ROE = TNST/VCSH 

Chỉ tiêu doanh lợi vốn chủ sở hữu được xác định bằng cách chia thu 
nhập sau thuế cho vốn chủ sở hữu. Nó phản ánh khả năng sinh lợi của vốn 
chủ sở hữu và được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi họ quyết định bỏ 
vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Tăng mức doanh lợi vốn chủ sở hữu là một 
mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp. 

Đối với doanh nghiệp X, chỉ tiêu doanh lợi vốn chủ sở hữu: 

 

   6,35  

Năm N - 1 :       = 16,6% 

   38,3 

   0,8  

Năm N :         = 2,05%  

   38,9   

Tỷ lệ trung bình của ngành là 17,5% 

Doanh lợi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp năm nay giảm mạnh so 
với năm trước và giảm mạnh hơn so với mức trung bình của ngành. Điều này 
không làm thỏa mãn các chủ sở hữu. Nguyên nhân cơ bản là do doanh thu 
hầu như không tăng, trong khi đó, chi phí tăng nhanh, điều đó dẫn đến lợi 
nhuận sau thuế quá thấp, khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu, vì thế, giảm 
sút một cách nghiêm trọng. 

 

- Doanh lợi tài sản: ROA  

ROA = TNTT&L/TS  hoặc ROA = TNST/TS 
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Đây là một chỉ tiêu tổng hợp nhất được dùng để đánh giá khả năng 
sinh lợi của một đồng vốn đầu tư. Tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của doanh 
nghiệp được phân tích và phạm vi so sánh mà người ta lựa chọn thu nhập 
trước thuế và lãi hoặc thu nhập sau thuế để so sánh với tổng tài sản.   

áp dụng cho doanh nghiệp X, ta có: 

          6,35 

ROA    : Năm N - 1:                 =  8,94%      

                        71 

                 0,8 

  Năm N :                                 = 0,83 % 

                96,3 

Mức trung bình của ngành là 8,8%. 

Doanh lợi tài sản của doanh nghiệp năm nay giảm sút quá nhanh so 
với năm trước và quá thấp so với mức trung bình của ngành. Nguyên nhân 
của tình hình này là do sự giảm sút nghiêm trọng của chỉ tiêu doanh lợi tiêu 
thụ sản phẩm và hiệu suất sử dụng tổng tài sản. Doanh nghiệp cần có biện 
pháp cải thiện hai chỉ tiêu trên mới có hy vọng tăng mức ROA. 

Nhận xét tổng quát 
Những tỷ số chủ yếu trên đây cho thấy một bức tranh chung về tình 

hình tài chính của doanh nghiệp X. Hầu hết các tỷ số tài chính năm nay thấp 
hơn nhiều so với năm trước và so với trung bình của ngành thì chúng bị tụt 
hậu quá xa. Điều này phản ánh sự xuống dốc nhanh chóng của doanh nghiệp 
X. Khả năng sinh lãi của doanh nghiệp quá yếu kém cho thấy trong mọi 
chính sách về quản lý tài chính có nhiều vấn đề cần được quan tâm giải 
quyết kịp thời, nếu không, doanh nghiệp sẽ có nguy cơ bị phá sản. Doanh 
nghiệp cần điều chỉnh cơ cấu tài sản lưu động (dự trữ quá lớn và luân chuyển 
chậm) trên cơ sở xem xét lại vấn đề sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt 
phải xem xét lại các khoản chi phí và giá bán. Chính sách tín dụng cần được 
thay đổi theo hướng nâng cao khả năng thanh toán. Hệ số nợ lớn, cơ cấu nợ 
lại không phù hợp, cơ cấu tài chính không tối ưu, sử dụng vốn kém hiệu quả 
đã đưa doanh nghiệp vào tình trạng quá yếu kém như vậy. Muốn thoát khỏi 
tình trạng này, doanh nghiệp cần thực hiện đồng bộ hàng loạt biện pháp 



Chương 2:  Phân tích tài chính doanh nghiệp 
 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 43

nhằm tăng dần các tỷ số tài chính sao cho ngang bằng với các tỷ số trung 
bình của ngành. 

Ngoài các tỷ số trên đây, các nhà phân tích cũng đặc biệt chú ý tới 
việc tính toán và phân tích những tỷ số liên quan tới các chủ sở hữu và giá trị 
thị trường. Chẳng hạn:  

 

     Thu nhập sau thuế 

- Tỷ lệ hoàn vốn cổ phần =  

     Vốn cổ phần 

           Thu nhập sau thuế 

- Thu nhập cổ phiếu = 

            Số lượng cổ phiếu thường 

       Lãi cổ phiếu   

- Tỷ lệ trả cổ tức =   

             Thu nhập cổ phiếu 

       

                          Giá cổ phiếu  

  - Tỷ lệ giá / lợi nhuận =  

                Thu nhập cổ phiếu 

        Lãi cổ phiếu  

- Tỷ lệ              ; vv...  

       Giá cổ phiếu 

Khi sử dụng phương pháp phân tích tài chính DUPONT nhằm đánh giá 
tác động tương hỗ giữa các tỷ số tài chính, nhà phân tích có thể thực hiện 
việc tách ROE (Thu nhập sau thuế/ Vốn chủ sở hữu) như sau: 

 

Tách ROE 

ROE = TNST/VCSH = TNST/TS 5 TS/VCSH = ROA 5 EM (số nhân 
vốn) 

ROE phản ánh mức sinh lợi của một đồng vốn chủ sở hữu - Mức tăng 
giá trị tài sản cho các chủ sở hữu. Còn ROA (Thu nhập sau thuế/Tài sản) 
phản ánh mức sinh lợi của toàn bộ danh mục tài sản của doanh nghiệp - Khả 
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năng quản lý tài sản của các nhà quản lý doanh nghiệp. EM là hệ số nhân 
vốn chủ sở hữu, nó phản ánh mức độ huy động vốn từ bên ngoài của doanh 
nghiệp. Nếu EM tăng, điều đó chứng tỏ doanh nghiệp tăng vốn huy động từ 
bên ngoài. 

áp dụng vào doanh nghiệp X ta có: 

ROE (N-1) = 8,94% 5 71/38,3 = 16,57% 

ROE (N)    = 0,83%  5 96,3/38,9 = 2,05% 

ROE năm N giảm sút nghiêm trọng, nguyên nhân cơ bản là do ROA 
giảm mạnh. 

Tách ROA 

ROA = TNST/TS = TNST/DT 5 DT/TS = PM 5 AU 

PM: Doanh lợi tiêu thụ phản ánh tỷ trọng lợi nhuận sau thuế trong 
doanh thu của doanh nghiệp. Khi PM tăng, điều đó thể hiện doanh nghiệp 
quản lý doanh thu và quản lý chi phí có hiệu quả. 

AU: Hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp 

Như vậy, qua hai lần phân tích, ROE có thể được biến đổi như sau: 

ROE = PM 5 AU 5 EM 

Đến đây, có thể nhận biết được các yếu tố cơ bản tác động tới ROE 
của một doanh nghiệp: đó là khả năng tăng doanh thu, công tác quản lý chi 
phí, quản lý tài sản và đòn bẩy tài chính. 

áp dụng vào doanh nghiệp X ta có: 

ROE (N-1) = 3,44% 5 184,7/ 71 5 71/38,3      = 16,57% 

ROE(N)     = 0,41% 5 195,7/96,3 5 96,3/38,9 = 2,05% 

Tách PM và AU 

PM = TNST/DT 

TNST = Doanh thu - Chi phí - Thuế thu thập doanh nghiệp 

Doanh thu = Doanh thu từ hoạt động kinh doanh; từ hoạt động đầu tư, 
tài chính; từ hoạt động bất thường. 

Tài sản = Tài sản l−u động + Tài sản cố định. 
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Các thành phần trên lại được phân tách chi tiết hơn tuỳ theo mục tiêu 
cần đạt của nhà phân tích. Với trình tự tách đoạn như trên, có thể xác định 
các nguyên nhân làm tăng, giảm ROE của doanh nghiệp. 

2.3.2.2.  Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn (Bảng 
tài trợ) 

Trong phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn, người ta thường xem xét 
sự thay đổi của các nguồn vốn và cách thức sử dụng vốn của một doanh 
nghiệp trong một thời kỳ theo số liệu giữa hai thời điểm lập Bảng cân đối kế 
toán. 

Một trong những công cụ hữu hiệu của nhà quản lý tài chính là biểu kê 
nguồn vốn và sử dụng vốn (Bảng tài trợ). Nó giúp nhà quản lý xác định rõ 
các nguồn cung ứng vốn và việc sử dụng các nguồn vốn đó. 

Để lập được biểu này, trước hết phải liệt kê sự thay đổi các khoản mục 
trên Bảng cân đối kế toán từ đầu kỳ đến cuối kỳ. Mỗi sự thay đổi được phân 
biệt ở hai cột: sử dụng vốn và nguồn vốn theo nguyên tắc: 

- Nếu các khoản mục bên tài sản tăng hoặc các khoản mục bên nguồn 
vốn giảm thì điều đó thể hiện việc sử dụng vốn. 

- Nếu các khoản mục bên tài sản giảm hoặc các khoản mục bên nguồn 
vốn tăng thì điều đó thể hiện việc tạo nguồn. 

 Với ví dụ minh họa của doanh nghiệp X, ta có thể lập Bảng tài trợ 
(2.3). 

Việc thiết lập Bảng tài trợ là cơ sở để chỉ ra những trọng điểm đầu tư 
vốn và những nguồn vốn chủ yếu được hình thành để đầu tư . 
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Biểu 2.3: Bảng tài trợ 
Đơn vị: 100 đơn vị tiền tệ 

      
 31.12.  

N - 1 

31. 12. 

N 

Sử dụng 

vốn 

Nguồn 

vốn 

Tài sản     

Tiền và chứng khoán dễ 

bán 

4 3,9  0,1 

Các khoản phải thu 18,5 29,5 11  

Dự trữ 33,1 46,7 13,6  

Tài sản  CĐ 

(theo giá còn lại) 

15,4 16,2 0,8 

 

 

Nguồn vốn     

Vay ngân hàng 5,1 18,2  13,1 

Các khoản phải trả 10,3 20  9,7 

Các khoản phải nộp 5,1 7,3  2,2 

Vay dài hạn 12,2 11,9 0,3  

Cổ phiếu thường 23,3 23,3   

Lợi nhuận không chia 15 15,6  0,6 

Tổng cộng 71 96,3 25,7 25,7 

 
Doanh nghiệp X khai thác nguồn vốn bằng cách chủ yếu là vay ngắn 

hạn, tăng các khoản phải trả, phải nộp vv...Trong tổng số nguồn vốn được 
cung ứng là 25,7 triệu đồng, vay ngắn hạn ngân hàng là 13,1 triệu - chiếm 
tới 51% các khoản phải trả, phải nộp là 11,9 triệu - chiếm 46,3%. Như vậy, 
97,3% tổng số vốn của doanh nghiệp được hình thành bằng vay ngắn hạn và 
bằng cách chiếm dụng. Với tổng nguồn là 25,7 triệu đồng, doanh nghiệp đã 
sử dụng để tài trợ chủ yếu cho phần gia tăng dự trữ và các khoản phải thu 
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(95,8%), tài trợ một phần nhỏ cho tài sản cố định và cân đối phần giảm vay 
dài hạn. 

Ngoài việc phân tích việc sử dụng vốn và nguồn vốn, người ta còn 
phân tích tình hình tài chính theo luồng tiền để xác định sự tăng (giảm) tiền  
và nguyên nhân tăng giảm tiền. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ có những 
biện pháp quản lý ngân quỹ tốt hơn. 

Đối với doanh nghiệp X, tình hình tăng (giảm) tiền năm N được thể 
hiện như sau: 

+ Các khoản làm tăng tiền: 

 Lợi nhuận sau thuế:  0,8 

Tăng tiền mặt do tăng khoản vay ngắn hạn ngân hàng: 13,1 

 Tăng các khoản phải trả:  9,7 

 Tăng các khoản phải nộp:  2,2 

  + Các khoản làm giảm tiền: 

 Tăng các khoản phải thu:   11 

 Tăng dự trữ (tồn kho):      13,6 

 Đầu tư tài sản cố định:      0,8 

 Giảm vay dài hạn ngân hàng; 0,3 

Trả lãi cổ phần:    0,2 

 + Tăng giảm tiền mặt cuối kỳ: - 0,1 

Như vậy, so với đầu kỳ, tiền cuối kỳ giảm  0,1.  

2.3.2.3.  Phân tích các chỉ tiêu tài chính trung gian 

Trong phân tích tài chính, các nhà phân tích thường kết hợp chặt chẽ 
những đánh giá về trạng thái tĩnh với những đánh giá về trạng thái động để 
đưa ra một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nếu 
như trạng thái tĩnh được thể hiện qua Bảng cân đối kế toán thì trạng thái 
động (sự dịch chuyển của các dòng tiền) được phản ánh qua bảng kê nguồn 
vốn và sử dụng vốn (Bảng tài trợ), qua báo cáo kết quả kinh doanh. Thông 
qua các báo cáo tài chính này, các nhà phân tích có thể đánh giá sự thay đổi 
về vốn lưu động ròng, về nhu cầu vốn lưu động, từ đó, có thể đánh giá những 
thay đổi về ngân quỹ của doanh nghiệp. Như vậy, giữa các báo cáo tài chính 
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có mối liên quan rất chặt chẽ: những thay đổi trên Bảng cân đối kế toán 
được lập đầu kỳ và cuối kỳ cùng với khả năng tự tài trợ được tính từ báo cáo 
kết quả kinh doanh được thể hiện trên bảng tài trợ và liên quan mật thiết tới 
ngân quỹ của doanh nghiệp.  

Khi phân tích trạng thái động, trong một số trường hợp nhất định, 
người ta còn chú trọng tới các chỉ tiêu quản lý trung gian nhằm đánh giá chi 
tiết hơn tình hình tài chính và dự báo những điểm mạnh và điểm yếu của 
doanh nghiệp. Những chỉ tiêu này là cơ sở để xác lập nhiều hệ số (tỷ lệ) rất 
có ý nghĩa về hoạt động, cơ cấu vốn, vv... của doanh nghiệp. 

Lãi gộp = Doanh thu - Giá vốn hàng bán 

Thu nhập trước khấu hao và lãi = Lãi gộp - Chi phí bán hàng, quản lý 
(không kể khấu hao và lãi vay) 

Thu nhập trước thuế và lãi    =   Thu nhập trước khấu hao và lãi   - Khấu hao 

Thu nhập trước thuế    =   Thu nhập trước thuế và lãi    - Lãi vay 

Thu nhập sau thuế    =    Thu nhập trước thuế  - Thuế thu nhập doanh nghiệp    

Trên cơ sở đó, nhà phân tích có thể xác định mức tăng tuyệt đối và 
mức tăng tương đối của các chỉ tiêu qua các thời kỳ để nhận biết tình hình 
hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, nhà phân tích cũng cần so sánh 
chúng với các chỉ tiêu cùng loại của các doanh nghiệp cùng ngành để đánh 
giá vị thế của doanh nghiệp. 
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Câu hỏi ôn tập 
 
1. Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp đối với chủ doanh nghiệp, chủ 

nợ, nhà đầu tư, nhà quản lý v.v..? 

2. Khái niệm và nội dung các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán của 

doanh nghiệp?  

3. Khái niệm và nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp? 

4. Khái niệm và nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Ngân quỹ) của doanh 

nghiệp? 

5. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp? 

6. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp? 

7. Nhận xét về thực tế phân tích tài chính các doanh nghiệp Việt Nam hiện 

nay? 

8. Nhận xét các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện 

nay? 

9. Cho biết ý nghĩa của các tỷ số tài chính trong phân tích tài chính? 

10. So sánh sự giống nhau và khác nhau trong nội dung phân tích tài chính 

của doanh nghiệp và của ngân hàng thương mại. 
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Chương 3 

Quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp  
 

Vốn là điều kiện không thể thiếu được để một doanh nghiệp được thành lập 
và tiến hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh. Vì vậy, quản lý vốn của doanh 
nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
trong quản lý nguồn vốn, chúng ta đề cập chủ yếu đến các hình thức huy động 
vốn, xem xét ảnh hưởng của các nhân tố tới cách thức lựa chọn nguồn vốn của 
doanh nghiệp.   

3.1. Tổng quan về vốn của doanh nghiệp  

Trong mọi doanh nghiệp, vốn đều bao gồm hai bộ phận: vốn chủ sở hữu và 
nợ; mỗi bộ phận này được cấu thành bởi nhiều khoản mục khác nhau tuỳ theo 
tính chất của chúng. Tuy nhiên, việc lựa chọn nguồn vốn trong các doanh nghiệp 
khác nhau sẽ không giống nhau, nó phụ thuộc vào một loạt các nhân tố như: 

Trạng thái của nền kinh tế. 

Ngành kinh doanh hay lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. 

Quy mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 

Trình độ khoa học - kỹ thuật và trình độ quản lý. 

Chiến lược phát triển và chiến lược đầu tư của doanh nghiệp. 

Thái độ của chủ doanh nghiệp.  

Chính sách thuế v.v... 

3.2. Các nguồn vốn của doanh nghiệp và phương thức huy 
động 

Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp và các đặc điểm cụ thể, mỗi doanh nghiệp 
có thể có các phương thức huy động vốn khác nhau. Trong điều kiện kinh tế thị 
trường, các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp được đa dạng hoá nhằm 
khai thác mọi nguồn vốn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, trong hoàn 
cảnh cụ thể của Việt Nam, do thị trường tài chính chưa phát triển hoàn chỉnh nên 
việc khai thác vốn có những nét đặc trưng nhất định. Sự phát triển nhanh chóng 
của nền kinh tế và thị trường tài chính sẽ sớm tạo điều kiện để các doanh nghiệp 
mở rộng khả năng thu hút vốn vào kinh doanh. 
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Sau đây là các nguồn vốn và các phương thức huy động vốn (còn gọi là 
phương thức tài trợ) mà các doanh nghiệp có thể sử dụng. 

3.2.1. Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

  Đối với mọi loại hình doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 
bao gồm các bộ phận chủ yếu: 

Vốn góp ban đầu 

Lợi nhuận không chia 

Tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu mới. 

3.2.1.1. Vốn góp ban đầu 

Khi doanh nghiệp được thành lập bao giờ chủ doanh nghiệp cũng phải có 
một số vốn ban đầu nhất định do các cổ đông - chủ sở hữu góp.  Khi nói đến 
nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bao giờ cũng phải xem xét hình thức sở 
hữu của doanh nghiệp đó,  vì hình thức sở hữu sẽ quyết định tính chất và hình 
thức tạo vốn của bản thân doanh nghiệp.   

Đối với doanh nghiệp Nhà nước, vốn góp ban đầu chính là vốn đầu tư của 
Nhà nước. Chủ sở hữu của các doanh nghiệp Nhà nước là Nhà nước. Hiện nay, cơ 
chế quản lý tài chính nói chung và quản lý vốn của doanh nghiệp Nhà nước nói 
riêng đang có những thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế.   

Đối với các doanh nghiệp, theo Luật doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải 
có một số vốn ban đầu cần thiết để xin đăng ký thành lập doanh nghiệp.  

Chẳng hạn, đối với công ty cổ phần, vốn do các cổ đông đóng góp là yếu tố 
quyết định để hình thành công ty. Mỗi cổ đông là một chủ sở hữu của công ty và 
chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên giá trị số cổ phần mà họ nắm giữ. Tuy nhiên, 
các công ty cổ phần cũng có một số dạng tương đối khác nhau, do đó cách thức 
huy động vốn cổ phần cũng khác nhau.  Trong các loại hình doanh nghiệp khác 
như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI), các nguồn vốn cũng tương tự như trên; tức là vốn có thể do chủ đầu tư bỏ 
ra, do các bên tham gia các đối tác góp , v.v...Tỷ lệ và quy mô góp vốn của các 
bên tham gia công ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau (như luật pháp, đặc 
điểm ngành kinh tế-kỹ thuật, cơ cấu liên doanh).  
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3.2.1.2. Nguồn vốn từ lợi nhuận không chia 

Quy mô  số vốn  ban đầu của chủ doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng, 
tuy nhiên, thông thường, số vốn này cần được tăng theo quy mô phát triển của 
doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, nếu doanh 
nghiệp hoạt động có hiệu quả thì doanh nghiệp sẽ có những điều kiện thuận lợi để 
tăng trưởng nguồn vốn. Nguồn vốn tích luỹ từ lợi nhuận không chia là bộ phận lợi 
nhuận được sử dụng tái đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Tự tài trợ bằng lợi nhuận không chia - nguồn vốn nội bộ là một phương 
thức tạo nguồn tài chính quan trọng và khá hấp dẫn của các doanh nghiệp, vì 
doanh nghiệp giảm được chi phí, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài. Rất nhiều 
doanh nghiệp coi trọng chính sách tái đầu tư từ lợi nhuận để lại (retained 
earnings), họ đặt ra mục tiêu phải có một khối lượng lợi nhuận để lại đủ lớn nhằm 
tự đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng.  

 Nguồn vốn tái đầu tư từ lợi nhụân để lại chỉ có thể thực hiện được nếu 
như doanh nghiệp đã và đang hoạt động và có lợi nhuận, được phép tiếp tục đầu 
tư. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước thì việc tái đầu tư phụ thuộc không chỉ 
vào khả năng sinh lợi của bản thân doanh nghiệp mà còn phụ thuộc vào chính 
sách khuyến khích tái đầu tư của Nhà nước. 

Tuy nhiên, đối với các công ty cổ phần thì việc để lại lợi nhuận liên quan 
đến một số yếu tố rất nhạy cảm. Khi công ty để lại một phần lợi nhuận trong năm 
cho tái đầu tư, tức là không dùng số lợi nhuận đó để chia lãi cổ phần, các cổ đông 
không được nhận tiền lãi cổ phần (cổ tức) nhưng bù lại, họ có quyền sở hữu số 
vốn cổ phần tăng lên của công ty.  

 Như vậy, giá trị ghi sổ của các cổ phiếu sẽ tăng lên cùng với việc tự tài trợ 
bằng nguồn vốn nội bộ. Điều này một mặt, khuyết khích cổ đông giữ cổ phiếu 
lâu dài, nhưng mặt khác, dễ làm giảm tính hấp dẫn của cổ phiếu trong thời kỳ 
trước mắt (ngắn hạn) do cổ đông chỉ nhận được một phần cổ tức nhỏ hơn. Nếu tỷ 
lệ chi trả cổ tức thấp, hoặc số lãi ròng không đủ hấp dẫn thì giá cổ phiếu có thể bị 
giảm sút.  

Khi giải quyết vấn đề cổ tức và tái đầu tư, chính sách phân phối cổ tức của 
công ty cổ phần phải lưu ý đến một số yếu tố có liên quan như : 

- Tổng số lợi nhuận ròng trong kỳ. 

- Mức chia lãi trên một cổ phiếu của các năm trước.  
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- Sự xếp hạng cổ phiếu trên thị trường và tính ổn định của thị giá cổ phiếu 
của công ty, tâm lý và đánh giá của công chúng về cổ phiếu đó. 

- Hiệu quả của việc tái đầu tư.  

3.2.1.3. Phát hành cổ phiếu  

Trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp có thể tăng vốn chủ 
sở hữu bằng cách phát hành cổ phiếu mới.   

 Một nguồn tài chính dài hạn rất quan trọng là phát hành cổ phiếu để huy 
động vốn cho doanh nghiệp. Phát hành cổ phiếu được gọi là hoạt động tài trợ dài 
hạn của doanh nghiệp.  Chúng ta sẽ xem xét một số yếu tố cơ bản liên quan đến 
việc phát hành và kiểm soát các loại cổ phiếu khác nhau.  

a- Cổ phiếu thường (Common Stock/Share)  

 Cổ phiếu thường (còn gọi là cổ phiếu thông thường) là loại cổ phiếu 
thông dụng nhất vì nó có những ưu thế trong việc phát hành ra công chúng và 
trong quá trình lưu hành trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu thường là chứng 
khoán quan trọng nhất được trao đổi, mua bán trên thị trường chứng khoán, điều 
đó cũng đủ để minh chứng tầm quan trọng của nó so với các công cụ tài chính 
khác. 

Giới hạn phát hành: mặc dù việc phát hành cổ phiếu có nhiều ưu thế so với 
các phương thức huy động vốn khác nhưng cũng có những hạn chế và các ràng 
buộc cần được doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng. Giới hạn phát hành là một quy 
định ràng buộc có tính pháp lý.  Lượng cổ phiếu tối đa mà công ty được quyền 
phát hành gọi là vốn cổ phiếu được cấp phép. Đây là một trong những quy định 

của ủy ban chứng khoán Nhà nước nhằm quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt 
động phát hành và giao dịch chứng khoán. Tại nhiều nước, số cổ phiếu được phép 
phát hành được ghi trong điều lệ của công ty; tuy nhiên, một số nước khác không 
quy định ghi số lượng đó trong điều lệ công ty. Muốn tăng vốn cổ phần thì trước 
hết cần phải được đại hội cổ đông cho phép, sau đó phải hoàn tất những thủ tục 
quy định khác.  

Hầu hết các nước đều sử dụng giới hạn phát hành như một công cụ quan 
trọng để kiểm soát và hạn chế các rủi ro cho công chúng. Thông thường, một 
công ty có thể phát hành một lần hoặc một số lần trong giới hạn số cổ phiếu đã 
được cấp phép phát hành. Ví dụ, công ty X được phép phát hành 400 triệu cổ 
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phiếu, giả sử năm trước công ty đã phát hành 117 triệu cổ phiếu thì công ty đương 
nhiên còn được phát hành thêm 283 triệu cổ phiếu nữa (400 - 117 = 283).  

 Tuy nhiên, trên thực tế, việc quản lý và kiểm soát quá trình phát hành 

chứng khoán tùy thuộc vào chính sách cụ thể của nhà nước và của ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước. ở Việt Nam hiện nay, hệ thống văn bản pháp quy về chứng 
khoán mới được xây dựng và đang trong quá trình hoàn thiện để tạo điều kiện tốt 
hơn cho hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp và lưu chuyển vốn trong nền 
kinh tế. 

 Sau khi phát hành, phần lớn những cổ phiếu nằm trong tay các nhà đầu tư 
- các cổ đông (shareholder). Những cổ phiếu này gọi là những cổ phiếu đang lưu 
hành trên thị trường. Tuy nhiên, có thể chính công ty phát hành mua lại một số cổ 
phiếu của mình và giữ chúng nhằm mục đích nào đó. Những cổ phiếu được công 
ty mua lại như vậy gọi là cổ phiếu ngân quỹ.  Những cổ phiếu này được coi như 
tạm thời không lưu hành. Việc mua lại hoặc bán ra những cổ phiếu này phụ thuộc 
vào một số yếu tố như:  

- Tình hình cân đối vốn và khả năng đầu tư  

- Tình hình biến động thị giá chứng khoán trên thị trường. 

- Chính sách đối với việc sáp nhập hoặc thôn tính công ty (chống thôn tính) 

- Tình hình trên thị trường chứng khoán và quy định của Uỷ ban chứng    
khoán Nhà nước. 

- Mệnh giá và thị giá  

 Giá trị ghi trên mặt cổ phiếu gọi là mệnh giá (par value), giá cả của cổ 
phiếu trên thị trường gọi là thị giá. Giá trị của cổ phiếu được phản ánh trong sổ 
sách kế toán của công ty gọi là giá trị ghi sổ (book value), đó cũng chính là mệnh 
giá của các cổ phiếu đã phát hành.  

 Mệnh giá không chỉ được ghi trên mặt cổ phiếu mà còn được ghi rõ trong 
giấy phép phát hành và trên sổ sách kế toán của công ty. Tuy nhiên, mệnh giá chỉ 
có ý nghĩa khi phát hành cổ phiếu và đối với khoảng thời gian ngắn sau khi cổ 
phiếu được phát hành. Thị giá phản ánh sự đánh giá của thị trường đối với cổ 
phiếu, phản ánh lòng tin của các nhà đầu tư đối với hoạt động của công ty.  

Quyền hạn của cổ đông  
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Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường chính là những người sở hữu công 
ty, do đó họ có quyền trước hết đối với tài sản và sự phân chia tài sản hoặc thu 
nhập của công ty. Cổ đông có quyền tham gia kiểm soát và điều khiển các công 
việc của công ty. Tuy nhiên, thông thường có một số lượng cổ đông của công ty, 
nên mỗi cổ đông chỉ có một quyền lực giới hạn nhất định trong việc bỏ phiếu 
hoặc chỉ định thành viên của ban giám đốc. Một số công việc hay những vấn đề 
đặc biệt cần có sự nhất trí của đại đa số cổ đông.  

 Tuỳ theo việc quy định trong điều lệ công ty, có thể hình thành các 
phương thức bỏ phiếu khác nhau. Hai phương pháp được sử dụng rộng rãi là bỏ 
phiếu theo đa số và bỏ phiếu gộp.  

Bỏ phiếu theo đa số (majority voting) là việc cổ đông có thể dùng mỗi lá 
phiếu để bầu một người quản lý, các chức danh sẽ được bầu riêng rẽ. Điều này rõ 
ràng có lợi cho những người đang nắm đa số cổ phiếu của công ty vì họ có thể tạo 
áp lực mạnh hơn bằng số lớn cổ phiếu nắm giữ.  

Cơ chế bỏ phiếu gộp (cumulative voting) cho phép cùng bỏ phiếu cho một 
số ứng cử viên nào đó, tức là một cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu có trong 
tay cho một ứng cử viên được ưa chuộng. Đây là lý do tại sao một số các cổ đông 
thiểu số ủng hộ cơ chế bỏ phiếu gộp.  

Trong điều lệ công ty, có quy định rõ về phạm vi những sự vụ cần được đa 
số (trên 50%) cổ đông tán thành và những vấn đề cần được tuyệt đại đa số (75% 
trở lên) cổ đông nhất trí.  

 Vấn đề chống thôn tính, bảo vệ công ty trước sự xâm thực bằng cổ phiếu 
của các công ty khác là một khía cạnh đặc biệt. Huy động vốn qua phát hành cổ 
phiếu phải xét đến nguy cơ bị thôn tính. Do đó, phải tính đến tỷ lệ cổ phần tối 
thiểu cần duy trì để giữ vững quyền kiểm soát của công ty.  

b- Cổ phiếu ưu tiên (Preferred Stock)  

 Cổ phiếu ưu tiên thường chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng số cổ 
phiếu được phát hành. Tuy nhiên trong một số trường hợp, việc dùng cổ phiếu ưu 
tiên là thích hợp. Cổ phiếu ưu tiên có đặc điểm là nó thường có cổ tức cố định. 
Người chủ của cổ phiếu này có quyền được thanh toán lãi trước các cổ đông 
thường. Nếu số lãi chỉ đủ để trả cổ tức cho các cổ đông ưu tiên thì các cổ đông 
thường sẽ không được nhận cổ tức của kỳ đó. Việc giải quyết chính sách cổ tức 
được nêu rõ trong điều lệ công ty.  
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Phần lớn các công ty cổ phần qui định rõ: công ty có nghĩa vụ trả hết số lợi 
tức chưa thanh toán của các kỳ trước cho các cổ đông ưu tiên, sau đó mới thanh 
toán cho các cổ đông thường.  

Các cổ phiếu ưu đãi có thể được chính công ty phát hành thu hồi lại (chuộc 
lại) khi công ty thấy cần thiết. Những trường hợp như vậy cần quy định rõ những 
điểm sau:  

- Trường hợp nào thì công ty có thể mua lại cổ phiếu. 

- Giá cả khi công ty mua lại cổ phiếu. 

- Thời hạn tối thiểu không được phép mua lại cổ phiếu (ví dụ 5 năm)  

Trong thực tế, ở một số nước như Mỹ chẳng hạn, rất hiếm khi cổ đông ưu 
tiên có quyền bỏ phiếu một cách đầy đủ. Tuy nhiên, nếu có ít nhất 2/3 cổ đông ưu 
tiên nhất trí về một vấn đề nào đó thì ban lãnh đạo công ty phải xem xét ý kiến 
của họ. Nếu các cổ phiếu ưu tiên không được trả cổ tức thì các cổ đông của những 
cổ phiếu đó có thể được quyền bỏ phiếu.  

Một vấn đề rất quan trọng cần đề cập khi phát hành cổ phiếu ưu tiên, đó là 
thuế. Khác với chi phí lãi vay được giảm trừ khi tính thuế thu nhập công ty, cổ tức 
được lấy từ lợi nhuận sau thuế. Đó là hạn chế của cổ phiếu ưu tiên. Mặc dù vậy, 
như đã đề cập, cổ phiếu ưu tiên vẫn có những ưu điểm đối với cả công ty phát 
hành và cả nhà đầu tư.  

Khi nào các hãng phát hành và thu hồi cổ phiếu ? Để trả lời câu hỏi này cần 
xem xét những khía cạnh sau:  

Các hãng thường cố gắng cân bằng giữa nợ và vốn chủ sở hữu để giữ vững 
khả năng thanh toán, củng cố uy tín tài chính. Khi tỷ lệ nợ ở mức thấp, nếu cần 
vốn thì các công ty thường chọn cách phát hành trái phiếu tức là tăng nợ (mà 
không tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu). Nếu tỷ lệ nợ ở mức cao, công ty phải 
tránh việc tăng thêm tỷ lệ nợ và chọn cách phát hành cổ phiếu.  

Tuy nhiên, thực tế các công ty không quan tâm nhiều đến việc giữ một mức 
cân bằng chính xác. Việc điều chỉnh vốn chủ sở hữu và các khoản nợ thường 
ngẫu hứng và theo kiểu linh hoạt "tuỳ cơ ứng biến".  

Sự phản ứng trước các biến động của thị trường chứng khoán là một yếu tố 
đáng chú ý.  
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Một số nhà phân tích tài chính doanh nghiệp đã đưa ra những nhận xét như 
sau: 

Phần lớn các cổ phiếu được phát hành bổ sung sau khi thị giá cổ phiếu của 
doanh nghiệp đó tăng trên thị trường chứng khoán.  

Giá cổ phiếu tăng lên là một dấu hiệu có nhiều cơ hội đầu tư mở rộng vào 
những dự án có triển vọng trong doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, người ta chưa lý giải được một cách tường tận tại sao trên thực 
tế các công ty thường lựa chọn việc phát hành cổ phiếu sau khi có sự tăng giá cổ 
phiếu. Một số nguyên nhân có thể là những yếu tố sau đây: 

Do đòi hỏi cân bằng tỷ lệ nợ (như nói trên)  

Do tỷ lệ P/E (Price-Earnings Ratio) ở mức cao, tức là thị giá cổ phiếu tăng 
mạnh hơn tốc độ tăng của tỷ suất lợi nhuận ròng. 

Do yếu tố tâm lý của công chúng và các nhà đầu tư trên thị trường. 

Ngoài ra, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp có thể được bổ sung từ phần 
chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định, chênh lệch tỷ giá. 

3.2.2. Nợ và các phương thức huy động nợ của doanh nghiệp 

Để bổ sung vốn cho quá trình sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp có thể 
sử dụng nợ từ các nguồn: tín dụng ngân hàng; tín dụng thương mại và vay thông 
qua phát hành trái phiếu.  

3.2.2.1. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại 

Có thể nói rằng vốn vay ngân hàng là một trong những nguồn vốn quan 
trọng nhất, không chỉ đối với sự phát triển của bản thân các doanh nghiệp mà còn 
đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Sự hoạt động và phát triển của các doanh 
nghiệp đều gắn liền với các dịch vụ tài chính do các ngân hàng thương mại cung 
cấp, trong đó có việc cung ứng các nguồn vốn. 

Không một doanh nghiệp nào không vay vốn ngân hàng hoặc không sử 
dụng tín dụng thương mại nếu doanh nghiệp đó muốn tồn tại vững chắc trên 
thương trường. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp thường vay ngân 
hàng để đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc 
biệt là đảm bảo có đủ vốn cho các dự án mở rộng hoặc đầu tư chiều sâu của 
doanh nghiệp. 
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Về mặt thời hạn, vốn vay ngân hàng có thể được phân loại theo thời hạn 
vay, bao gồm: vay dài hạn (thường tính từ 3 năm trở lên; có nơi tính từ 5 năm trở 
lên), vay trung hạn (từ 1 năm đến 3 năm) và vay ngắn hạn (dưới 1 năm). Tiêu 
chuẩn và quan niệm về thời gian để phân loại trong thực tế không giống nhau 
giữa các nước, và có thể khác nhau giữa các ngân hàng thương mại. 

Tuỳ theo tính chất và mục đích sử dụng, ngân hàng cũng có thể phân loại 
cho vay thành các loại như: cho vay đầu tư tài sản cố định, cho vay đầu tư tài sản 
lưu động, cho vay để thực hiện dự án. Cũng có những cách phân chia khác như: 
cho vay theo ngành kinh tế, theo lĩnh vực phục vụ hoặc theo hình thức bảo đảm 
tiền vay. 

Nguồn vốn tín dụng ngân hàng có nhiều ưu điểm, nhưng nguồn vốn này 
cũng có những hạn chế nhất định. Đó là các hạn chế về điều kiện tín dụng, kiểm 
soát của ngân hàng và chi phí sử dụng vốn (lãi suất). 

Điều kiện tín dụng: các doanh nghiệp muốn vay tại các ngân hàng thương 
mại cần đáp ứng được những yêu cầu đảm bảo an toàn tín dụng của ngân hàng. 
Doanh nghiệp phải xuất trình hồ sơ vay vốn và những thông tin cần thiết mà ngân 
hàng yêu cầu. Trước tiên, ngân hàng phải phân tích hồ sơ xin vay vốn, đánh giá 
các thông tin liên quan đến dự án đầu tư hoặc kế hoạch sản xuất - kinh doanh của 
doanh nghiệp vay vốn.   

Các điều kiện bảo đảm tiền vay: khi doanh nghiệp xin vay vốn, nói chung 
các ngân hàng thường yêu cầu doanh nghiệp đi vay phải có các bảo đảm tiền vay, 
phổ biến nhất là tài sản thế chấp. Việc yêu cầu người vay có tài sản thế chấp trong 
nhiều trường hợp làm cho bên đi vay không thể đáp ứng được các điều kiện vay, 
kể cả những thủ tục pháp lý về giấy tờ, v.v... do đó, doanh nghiệp cần tính đến 
yếu tố này khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. 

Sự kiểm soát của ngân hàng: một khi doanh nghiệp vay vốn ngân hàng 
thì doanh nghiệp cũng phải chịu sự kiểm soát của ngân hàng về mục đích và tình 
hình sử dụng vốn vay. Nói chung, sự kiểm soát này không gây khó khăn cho 
doanh nghiệp, tuy nhiên, trong một số trường hợp, điều đó cũng làm cho doanh 
nghiệp có cảm giác bị “kiểm soát”. 

Lãi suất vay vốn: lãi suất vay vốn phản ánh chi phí sử dụng vốn. Lãi suất 
vốn vay ngân hàng phụ thuộc vào tình hình tín dụng trên thị trường trong từng 
thời kỳ. Nếu lãi suất vay quá cao thì doanh nghiệp phải gánh chịu chi phí sử dụng 
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vốn lớn và làm giảm thu nhập của doanh nghiệp. Có những thời kỳ ở nước ta, lãi 
suất vay vốn khá cao và thiếu tính cạnh tranh do đó không tạo điều kiện cho các 
các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh. 

Các doanh nghiệp cũng thường khai thác nguồn vốn tín dụng thương mại 
(commercial credit) hay còn gọi là tín dụng của người cung cấp (suppliers' credit). 
Nguồn vốn này hình thành một cách tự nhiên trong quan hệ mua bán chịu, mua 
bán trả chậm hay trả góp. Nguồn vốn tín dụng thương mại có ảnh hưởng hết sức 
to lớn không chỉ với các doanh nghiệp mà cả đối với toàn bộ nền kinh tế. Trong 
một số doanh nghiệp, nguồn vốn tín dụng thương mại dưới dạng các khoản phải 
trả (Accounts payable) có thể chiếm tới 20% tổng nguồn vốn, thậm chí có thể 
chiếm tới 40% tổng nguồn vốn. 

Đối với doanh nghiệp, tài trợ bằng nguồn vốn tín dụng thương mại là một 
phương thức tài trợ rẻ, tiện dụng và linh hoạt trong kinh doanh; hơn nữa, nó còn 
tạo khả năng mở rộng các quan hệ hợp tác kinh doanh một cách lâu bền. Các điều 
kiện ràng buộc cụ thể có thể được ấn định khi hai bên ký hợp đồng mua bán hay 
hợp đồng kinh tế nói chung. Tuy nhiên, cần nhận thấy tính chất rủi ro của quan 
hệ tín dụng thương mại khi quy mô tài trợ quá lớn. 

Chi phí của việc sử dụng các nguồn vốn tín dụng thể hịên qua lãi suất của 
khoản vay, đó là chi phí lãi vay, sẽ được tính vào giá thành sản phẩm hay dịch vụ. 
Khi mua bán hàng hoá trả chậm, chi phí này có thể "ẩn" dưới hình thức thay đổi 
mức giá, tuỳ thuộc quan hệ và thoả thuận cụ thể giữa các bên. Trong xu hướng 
hịên nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới, các hình thức tín dụng ngày càng 
được đa dạng hoá và linh hoạt hơn, với tính chất cạnh tranh hơn; do đó các doanh 
nghiệp cũng có nhiều cơ hội để lựa chọn nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của 
doanh nghiệp. 

3.2.2.2. Phát hành trái phiếu công ty  

Trái phiếu là một tên chung của các giấy vay nợ dài hạn và trung hạn, bao 
gồm: trái phiếu Chính phủ (government bond) và trái phiếu công ty (corporate 
bond). Trái phiếu còn được gọi là trái khoán. Trong phần này, chúng ta chỉ xem 
xét trái phiếu công ty trên một số khía cạnh cơ bản.  

Một trong những vấn đề cần xem xét trước khi phát hành là lựa chọn loại 
trái phiếu nào phù hợp nhất với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và tình hình 
trên thị trường tài chính. 
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Việc lựa chọn trái phiếu thích hợp là rất quan trọng vì có liên quan đến chi 
phí trả lãi, cách thức trả lãi, khả năng lưu hành và tính hấp dẫn của trái phiếu. 
Trước khi quyết định phát hành, cần hiểu rõ đặc điểm và ưu nhược điểm của mỗi 
loại trái phiếu. Trên thị trường tài chính ở nhiều nước, hiện nay thường lưu hành 
những loại trái phiếu doanh nghiệp như sau:  

a- Trái phiếu có lãi suất cố định 

Loại trái phiếu này thường được sử dụng nhiều nhất, tức là phổ biến nhất 
trong các loại trái phiếu doanh nghiệp. Lãi suất được ghi ngay trên mặt trái phiếu 
và không thay đổi trong suốt kỳ hạn của nó. Như vậy cả doanh nghiệp (người đi 
vay) và người giữ trái phiếu (người cho vay) đều biết rõ mức lãi suất của khoản nợ 
trong suốt thời gian tồn tại (kỳ hạn) của trái phiếu. Việc thanh toán lãi trái phiếu 
cũng thường được quy định rõ, ví dụ trả 2 lần trong năm vào ngày 30/6 và 31/12.  

Để huy động vốn trên thị trường bằng trái phiếu, phải tính đến mức độ hấp 
dẫn của trái phiếu. Tính hấp dẫn phụ thuộc vào những yếu tố sau:  

- Lãi suất của trái phiếu: đương nhiên, người đầu tư muốn được hưởng mức 
lãi suất cao nhưng doanh nghiệp phát hành phải cân nhắc lãi suất có thể chấp 
nhận được đối với trái phiếu của họ, chứ không thể trả thật cao cho nhà đầu tư. 

Lãi suất của trái phiếu phải được đặt trong tương quan so sánh với lãi suất 
trên thị trường vốn, đặc biệt là phải tính đến sự cạnh tranh với trái phiếu của các 
công ty khác và trái phiếu Chính phủ. Giả sử trái phiếu kho bạc Nhà nước kỳ hạn 
5 năm có lãi suất 7,0%/năm, trái phiếu trung bình của một số công ty khác cùng 
kỳ hạn: 8,0%/năm; khi đó để phát hành thành công trái phiếu, cần quy định lãi 
suất trái phiếu sao cho có thể cạnh tranh được với mức lãi suất đó. Tuy nhiên, một 
ràng buộc khác là chi phí lãi vay mà công ty phải trả cho các trái chủ. Nếu đưa 
thêm các yếu tố khuyến khích vào trái phiếu thì có thể không cần nâng cao mức 
lãi suất. 

- Kỳ hạn của trái phiếu: đây là yếu tố rất quan trọng không những đối với 
công ty phát hành mà cả đối với nhà đầu tư. Khi phát hành, doanh nghiệp phải 
căn cứ  vào tình hình thị trường vốn và tâm lý dân cư mới có thể xác định kỳ hạn 
hợp lý. Ví dụ, trong tháng 9-2001, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam phát 
hành các loại trái phiếu vô danh và ghi danh với kỳ hạn 5 năm và 7 năm. Loại trái 
phiếu 5 năm bán được với số lượng rất lớn nhưng loại trái phiếu 7 năm thì không 
hấp dẫn công chúng. 
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- Uy tín của doanh nghiệp: Không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thu 
hút được công chúng mua trái phiếu vì nhà đầu tư phải đánh giá uy tín của doanh 
nghiệp thì mới quyết định mua hay không mua. Các doanh nghiệp có uy tín và 
vững mạnh thì dễ dàng hơn trong việc phát hành trái phiếu ra công chúng để huy 
động vốn. 

 Trong việc phát hành trái phiếu, cũng cần chú ý đến mệnh giá vì nó có 
thể liên quan đến sức mua của dân chúng. Đặc biệt, ở Việt Nam khi phát hành 
trái phiếu, doanh nghiệp cần xác định một mức mệnh giá vừa phải để nhiều người 
có thể mua được, tạo sự lưu thông dễ dàng cho trái phiếu trên thị trường.  

b- Trái phiếu có lãi suất thay đổi 

 Tuy gọi là lãi suất thay đổi nhưng thực ra loại này có lãi suất phụ thuộc 
vào một số nguồn lãi suất quan trọng khác. Chẳng hạn, lãi suất LIBOR (Lodon 
Interbank Offered Rate) hoặc lãi suất cơ bản (Prime Rate).  

 Khi nào nên phát hành loại trái phiếu thả nổi? Trong điều kiện có mức 
lạm phát khá cao và lãi suất thị trường không ổn định, doanh nghiệp có thể khai 
thác tính ưu việc của loại trái phiếu này. Do các biến động của lạm phát kéo theo 
sự giao động của lãi suất thực, các nhà đầu tư mong muốn được hưởng một lãi 
suất thoả đáng khi so sánh với tình hình thị trường. Vì vậy, một số người ưa thích 
trái phiếu thả nổi. Tuy nhiên, loại trái phiếu này có một vài nhược điểm:  

Doanh nghiệp không thể biết chắc chắn về chi phí lãi vay của trái phiếu, 
điều này gây khó khăn một phần cho việc lập kế hoạch tài chính.  

Việc quản lý trái phiếu đòi hỏi tốn nhiều thời gian hơn do doanh nghiệp 
phải thông báo các lần điều chỉnh lãi suất.  

c- Trái phiếu có thể thu hồi (callable bond)  

Một số doanh nghiệp lựa chọn cách phát hành những trái phiếu có thể thu 
hồi, tức là doanh nghiệp có thể mua lại vào một thời gian nào đó. Trái phiếu như 
vậy phải được quy định ngay khi phát hành để người mua trái phiếu được biết. 
Doanh nghiệp phải quy định rõ về thời hạn và giá cả khi doanh nghiệp chuộc lại 
trái phiếu. Thông thường, người ta quy định thời hạn tối thiểu mà trái phiếu sẽ 
không bị thu hồi, ví dụ trong thời gian 36 tháng.  

Loại trái phiếu có thể thu hồi có những ưu điểm sau:  
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Có thể được sử dụng như một cách điều chỉnh lượng vốn sử dụng. Khi 
không cần thiết, doanh nghiệp có thể mua lại các trái phiếu, tức là giảm số vốn 
vay.  

Doanh nghiệp có thể thay nguồn tài chính do phát hành trái phiếu loại này 
bằng một nguồn tài chính khác thông qua mua lại các trái phiếu đó.  

Tuy nhiên, nếu không có những hấp dẫn nào đó thì trái phiếu này không 
được ưa thích.  

d- Chứng khoán có thể chuyển đổi 

Các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty Mỹ, thường phát hành những 
chứng khoán kèm theo những điều kiện có thể chuyển đổi được. Nói chung, sự 
chuyển đổi và lựa chọn cho phép các bên (doanh nghiệp, người đầu tư) có thể lựa 
chọn cách thức đầu tư có lợi và thích hợp.  

Có một số hình thức chuyển đổi, ở đây chỉ đề cập hai loại:  

Giấy bảo đảm (warrant): Người sở hữu giấy bảo đảm có thể mua một số 
lượng cổ phiếu thường, được quy định trước với giá cả và thời gian xác định.  

Trái phiếu chuyển đổi (convertible bond) là loại trái phiếu cho phép có 
thể chuyển đổi thành một số lượng nhất định các cổ phiếu thường. Nếu thị giá của 
cổ phiếu tăng lên thì người giữ trái phiếu có cơ may nhận được lợi nhuận cao.  

 
 

Câu hỏi ôn tập 
 

1. Vốn của doanh nghiệp và phương thức huy động? Liên hệ thực tiễn Việt 
Nam. 

2. Đối với một doanh nghiệp, sử dụng nợ chỉ có lợi chứ không có hại. Hãy 
bình luận. 

3. Đối với một doanh nghiệp, chính sách tài trợ tối ưu là chính sách tài trợ  
bằng vốn chủ sở hữu. Hãy bình luận. 
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Chương 4 

 quản lý đầu tư của doanh nghiệp 
 
 

4.1. Đầu tư và vai trò của hoạt động đầu tư đối với doanh 
nghiệp 

4.1.1. Khái niệm 

Đầu tư là hoạt động chủ yếu, quyết định sự phát triển và khả năng tăng 
trưởng của doanh nghiệp. Trong hoạt động đầu tư, doanh nghiệp bỏ vốn dài 
hạn nhằm hình thành và bổ sung những tài sản cần thiết để thực hiện những 
mục tiêu kinh doanh. Hoạt động này được thể hiện tập trung thông qua việc 
thực hiện các dự án đầu tư.  

Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động kinh tế đặc thù với các mục 
tiêu, phương pháp và phương tiện cụ thể để đạt tới một trạng thái mong 
muốn. Nội dung của dự án đầu tư được thể hiện trong luận chứng kinh tế - 
kỹ thuật, là văn bản phản ánh trung thực, chính xác kết quả nghiên cứu về 
thị trường, môi trường kinh tế - kỹ thuật và môi trường pháp lý, về tình hình 
tài chính v.v...  

Để có thể đáp ứng mục tiêu tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu, 
doanh nghiệp cần có chiến lược trong việc tìm kiếm và lựa chọn các dự án 
đầu tư. Nếu không có những ý tưởng mới và dự án đầu tư mới, doanh nghiệp 
sẽ không thể tồn tại và phát triển, đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh 
khốc liệt hiện nay. Hướng phát triển cho những sản phẩm mới, kéo dài tuổi 
thọ của sản phẩm hay làm tăng khả năng thu lợi của sản phẩm hiện có là 
những vấn đề các nhà quản lý tài chính luôn tìm kiếm lời giải đáp. 

4.1.2. Phân loại đầu tư 

Tuỳ theo các mục đích khác nhau, có thể phân loại đầu tư của doanh 
nghiệp theo các tiêu thức khác nhau. Theo cơ cấu tài sản đầu tư, có thể phân 
loại đầu tư của doanh nghiệp thành: 
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Đầu tư tài sản cố định 

Đây là các hoạt động đầu tư nhằm mua sắm, cải tạo, mở rộng tài sản 
cố định của doanh nghiệp. Đầu tư tài sản cố định thường chiếm tỷ trọng lớn 
trong tổng đầu tư của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. 
Loại đầu tư này bao gồm: đầu tư xây lắp; đầu tư mua sắm máy móc thiết bị; 
đầu tư tài sản cố định khác. Các tài sản cố định được đầu tư có thể là tài sản 
cố định hữu hình hoặc tài sản cố định vô hình. 

Đầu tư tài sản lưu động 

Đây là khoản đầu tư nhằm hình thành các tài sản lưu động cần thiết để 
đảm bảo cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp được 
tiến hành bình thường. Nhu cầu đầu tư tài sản lưu động phụ thuộc vào đặc 
điểm của hoạt động sản xuất - kinh doanh, vào nhu cầu tăng trưởng của 
doanh nghiệp. 

Đầu tư tài sản tài chính 

Các doanh nghiệp có thể đầu tư vào các tài sản tài chính như mua cổ 
phiếu, trái phiếu, hoặc tham gia góp vốn liên doanh với các doanh nghiệp 
khác. Hoạt động tài chính ngày càng có tỷ trọng cao và mang lại nhiều lợi 
ích cho các doanh nghiệp. 

Phân loại đầu tư theo cơ cấu tài sản đầu tư có thể giúp các nhà quản lý 
tài chính xây dựng một kết cấu tài sản thích hợp nhằm đa dạng hoá đầu tư, 
tận dụng được năng lực sản xuất và năng lực hoạt động, đồng thời nâng cao 
hiệu quả hoạt động đầu tư. 

Căn cứ theo mục đích đầu tư, có thể phân loại đầu tư thành: đầu tư 
tăng năng lực sản xuất; đầu tư đổi mới sản phẩm; đầu tư đổi mới thiết bị; 
đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm; 
đầu tư mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; v.v... Việc phân loại này có thể 
giúp cho các nhà quản lý tài chính xác định hướng đầu tư và kiểm soát được 
tình hình đầu tư theo những mục tiêu đã định. 
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4.1.3. ý nghĩa và các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định đầu tư 

4.1.3.1. ý nghĩa của quyết định đầu tư  

Đầu tư là một trong những quyết định có ý nghĩa chiến lược đối với 
doanh nghiệp. Về mặt tài chính, đây là quyết định tài trợ dài hạn, có tác 
động lớn tới hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc điểm của 
các dự án đầu tư là thường yêu cầu một lượng vốn lớn và sử dụng vốn trong 
một thời gian dài, do đó, các dự án thường bị lạc hậu ngay từ lúc có ý tưởng 
đầu tư. Sai lầm trong việc dự toán vốn đầu tư có thể dẫn đến tình trạng lãng 
phí vốn lớn, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng đối với doanh nghiệp. Vì 
vậy, quyết định đầu tư của doanh nghiệp là quyết định có tính chiến lược, 
đòi hỏi phải được phân tích và cân nhắc kỹ lưỡng các nhân tố ảnh hưởng. 

4.1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư 

- Chính sách kinh tế. Trên cơ sở luật pháp về kinh tế và các chính 
sách kinh tế, Nhà Nước tạo môi trường và hành lang cho các doanh nghiệp 
phát triển sản xuất - kinh doanh và hướng các hoạt động của doanh nghiệp 
phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong mỗi thời kỳ. Sự thay 
đổi trong chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ có ảnh hưởng rất lớn 
đến hoạt động của doanh nghiệp, do đó cần dự báo được những thay đổi 
trong chính sách kinh tế và đánh giá được những ảnh hưởng của yếu tố này 
đến hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai. Đặc biệt, doanh nghiệp cần 
tận dụng các yếu tố khuyến khích trong chính sách phát triển kinh tế. 

- Thị trường và cạnh tranh. Muốn tồn tại và phát triển, sản phẩm của 
doanh nghiệp phải đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng. Không những 
thế, doanh nghiệp phải định hướng nhu cầu cho các khách hàng tiềm năng 
đối với các sản phẩm hiện có và các sản phẩm mới. Việc nghiên cứu thị 
trường quyết định khả năng tồn tại và phát triển của các sản phẩm, từ đó 
quyết định tới hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, 
doanh nghiệp cần quan tâm tới khả năng của các đối thủ cạnh tranh, của 
những sản phẩm thay thế cho các sản phẩm của doanh nghiệp. Các nghiên 
cứu về thị trường, về các yếu tố cạnh tranh phải được luận giải chi tiết trong 
luận chứng kinh tế - kỹ thuật. 
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- Chi phí tài chính. Sự thay đổi về lãi suất và chính sách thuế sẽ có 
ảnh hưởng rất lớn đến kết cấu vốn và dự toán vốn của doanh nghiệp. Những 
yếu tố này cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư. Việc dự báo 
chính xác sự thay đổi trong chính sách thuế và lãi suất sẽ có thể làm giảm 
rủi ro cho hoạt động đầu tư. 

- Tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Yếu tố này sẽ ảnh hưởng tới việc lựa 
chọn các trang thiết bị, phương pháp khấu hao tài sản cố định, chất lượng và 
giá thành sản phẩm, v.v... Việc sai lầm trong dự báo tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật có thể ảnh hưởng đến tính khả thi và hiệu quả của dự án đầu tư. 

- Khả năng tài chính của doanh nghiệp. Quyết định đầu tư phải được 
xem xét trong giới hạn về khả năng huy động vốn của doanh nghiệp và dự 
báo các nhu cầu đầu tư trong tương lai. Việc bỏ vốn trong hiện tại sẽ làm 
doanh nghiệp mất đi khả năng đầu tư mới trong các thời điểm tiếp theo. 
Doanh nghiệp cũng cần quan tâm tới dự báo khả năng huy động vốn để đáp 
ứng các nhu cầu đầu tư trong tương lai, từ đó có sự phân tích và lựa chọn các 
phương thức, các công cụ huy động vốn thích hợp. 

4.2. Các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án đầu tư 

4.2.1. Chỉ tiêu Giá trị hiện tại ròng (NPV) 

Phân tích tài chính một dự án đầu tư là phân tích căn cứ trên các luồng 
tiền của dự án. Sau khi tính đến các yếu tố, chúng ta có thể xây dựng được 
một dãy các luồng tiền trong các năm của dự án như sau: 

Năm 0 1 2 ..... t 

Luồng tiền C0 C1 C2 ..... Ct 

Đối với các dự án thông thường, C0 là chi phí đầu tư ban đầu, còn lại là 
luồng tiền ròng do dự án mang lại trong các năm hoạt động. 

Trên cơ sở các luồng tiền được dự tính, các chỉ tiêu về tài chính được 
tính toán làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư. 

Giá trị hiện tại ròng. Giá trị hiện tại ròng là chênh lệch giữa giá trị 
hiện tại của các luồng tiền dự tính dự án mang lại trong thời gian kinh tế của 
dự án và giá trị đầu tư ban đầu. Do vậy, chỉ tiêu này phản ánh giá trị tăng 
thêm (khi NPV dương) hoặc giảm đi (khi NPV âm) nếu dự án được chấp 
nhận. 
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Công thức tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) như sau: NPV = C0 + 
PV 

Trong đó:  NPV là giá trị hiện tại ròng 

   C0 là vốn đầu tư ban đầu vào dự án, do là khoản đầu tư 
- luồng tiền ra nên C0 mang dấu âm. 

 PV là giá trị hiện tại của các luồng tiền dự tính mà dự án mang lại 
trong thời gian hữu ích của nó. PV được tính: 

 
PV = 

 C1 
+ 

(1 + r) 

   C2 
+ 

(1 + r)2 

          C3 
+ 

(1 + r)3 

       C4 
+ 

(1 + r)4 

         C5 
+                  ... 
     (1 + r)5 

Trong đó C1, C2, C3,..., Ct là các luồng tiền dự tính dự án mang lại các 
năm 1, 2, 3,..., t ; r là tỷ lệ chiết khấu phù hợp của dự án. 

Việc xác định chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng, như ở trên đã đề cập, liên 
quan đến các tính toán sau đây: 

Dự tính lượng tiền đầu tư ban đầu, tức là luồng tiền tại thời điểm 0 
(bắt đầu của năm thứ nhất C0). C0 là luồng tiền ra nên nó mang dấu âm. C0 
bao gồm các khoản đầu tư vào tài sản, tạo ra tài sản của dự án. Nó có thể 
dưới dạng tiền sẵn sàng cho dự án hoạt động, tạo ra tồn kho, mua sắm tài sản 
cố định. Đó là các khoản chi tiêu cho dự án hoạt động. Trong thực tế, nó bao 
gồm các khoản chi tại các thời điểm khác nhau trong giai đoạn đầu của dự 
án. Để đơn giản trong tính toán, ta coi đó là các khoản chi tại một thời điểm 
ban đầu. 

Dự tính các luồng tiền trong thời gian kinh tế của dự án. Đây là các 
khoản thực thu bằng tiền trong các năm hoạt động của dự án. Nó được tính 
bằng doanh thu ròng trừ đi các chi phí bằng tiền của từng năm. Các khoản 
này có thể được thu tại các thời điểm khác nhau trong năm, nhưng trong tính 
toán phân tích, người ta thường giả định các luồng tiền diễn ra vào thời điểm 
cuối năm. 

Dự tính tỷ lệ chiết khấu. Rất khó để xác định một tỷ lệ chiết khấu hoàn 
toàn chính xác. Tỷ lệ chiết khấu là chi phí cơ hội của việc đầu tư vào dự án 
mà không đầu tư trên thị trường vốn. Tỷ lệ này thường được tính bằng tỷ lệ 
thu nhập của các tài sản tài chính tương đương. Đó là tỷ lệ thu nhập mà nhà 
đầu tư mong đợi khi đầu tư vào dự án. 
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Giá trị hiện tại ròng là chỉ tiêu cơ bản được sử dụng trong phân tích dự 
án đầu tư. Một số nhà phân tích tài chính cho đây là chỉ tiêu chính tốt nhất 
giúp cho việc ra các quyết định đầu tư. 

ý nghĩa của chỉ tiêu: NPV phản ánh kết quả lỗ lãi của dự án theo giá 
trị hiện tại (tại thời điểm 0) sau khi đã tính đến yếu tố chi phí cơ hội của vốn 
đầu tư. NPV dương có nghĩa là dự án có lãi. NPV = 0 chứng tỏ dự án chỉ đạt 
mức trang trải đủ chi phí vốn. Dự án có NPV âm là dự án bị lỗ. 

Nguyên  tắc sử dụng chỉ tiêu. Căn cứ vào ý nghĩa của chỉ tiêu NPV, ta 
thấy quy tắc rất đơn giản "chấp nhận dự án có NPV dương và lớn nhất (nếu 
có nhiều hơn một dự án phương án có NPV dương)". 

Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ tiêu này cũng có những rủi ro nhất định. 
Đó là độ tin cậy của các dự đoán đưa ra như trên. 

Trong phân tích tài chính dự án đầu tư, người ta còn sử dụng một số 
các chỉ tiêu khác, ví dụ như tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR), thời gian thu hồi 
vốn đầu tư. 

4.2.2. Chỉ tiêu Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) 

Ngoài mối quan tâm đến kết quả tuyệt đối của việc chấp nhận dự án, 
các chủ đầu tư còn có thể quan tâm đến tỷ lệ thu nhập bình quân các năm 
trên vốn đầu tư. Chỉ tiêu này cho phép có thể so sánh trực tiếp với chi phí 
của vốn đầu tư vào dự án. Đó chính là tỷ lệ hoàn vốn nội bộ. 

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ là tỷ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng 
của dự án bằng 0. 

Đối với một khoản đầu tư một kỳ (năm), tỷ lệ hoàn vốn nội bộ được 
tính bằng việc giải phương trình sau: 

NPV = C0    + 
IRR1

C1

+
 = 0 

Đối với dự án đầu tư có thời gian là T năm, công thức trên trở thành: 

NPV = C0    + C
IRR
1

1+
 + 

( )
C
IRR

2
21+

 + ...+ 
( )

C
IRR

T
T1+

 = 0 
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Tương tự như chỉ tiêu NPV, chỉ tiêu này liên quan đến việc dự tính các 
luồng tiền mà dự án sẽ tạo ra trong thời gian thực hiện. Đồng thời, ta phải có 
một tỷ lệ chiết khấu (thu nhập) mong đợi để so sánh khi ra quyết định đầu 
tư. 

ý nghĩa của chỉ tiêu: IRR phản ánh khả năng sinh lợi của dự án, chưa 
tính đến chi phí cơ hội của vốn đầu tư. Tức là, nếu như chiết khấu các luồng 
tiền theo IRR, PV sẽ bằng đầu tư ban đầu C0. Hay nói cách khác, nếu chi phí 
vốn bằng IRR, dự án sẽ không tạo thêm được giá trị hay không có lãi. 

Nguyên tắc sử dụng chỉ tiêu và ra quyết định. Từ phân tích trên, ta dễ 
dàng nhận thấy rằng, nếu IRR lớn hơn chi phí vốn (tỷ lệ chiết khấu của dự 
án) thì thực hiện dự án. Trong trường hợp này có thể nói, dự án có lãi, tương 
đương với giá trị hiện tại ròng dương. 

Trong việc tính toán IRR cần lưu ý, không cần phải căn cứ vào tỷ lệ 
chiết khấu dự tính. Điều đó không có nghĩa là tỷ lệ chiết khấu là không quan 
trọng. Như trên đã đề cập, một khi IRR được tính toán, tiêu chuẩn để so 
sánh là tỷ lệ chiết khấu của dự án.  

Một số lưu ý khi sử dụng IRR phân tích dự án: 

Cũng như NPV, sự chính xác của chỉ tiêu phụ thuộc vào sự chính xác 
của các dự tính về luồng tiền. 

IRR là một chỉ tiêu mang tính tương đối, tức là nó chỉ phản ánh tỷ lệ 
hoàn vốn nội bộ của dự án là bao nhiêu chứ không cung cấp quy mô của số 
lãi (hay lỗ) của dự án tính bằng tiền. 

Khi dự án được lập trong nhiều năm, việc tính toán chỉ tiêu là rất phức 
tạp. Đặc biệt loại dự án có các luồng tiền ròng vào ra xen kẽ năm này qua 
năm khác, kết quả tính toán có thể cho nhiều IRR khác nhau gây khó khăn 
cho việc ra quyết định. 

Ra quyết định đầu tư đối với các dự án loại trừ nhau 

Hai dự án loại trừ nhau là 2 dự án mà doanh nghiệp chỉ có thể chọn 
một. Khác với 2 dự án độc lập là 2 dự án mà doanh nghiệp có thể chọn cả 2 
khi có lợi. Trong một số trường hợp, khi có 2 dự án loại trừ nhau, sử dụng 2 
chỉ tiêu NPV và IRR lại mang đến kết quả trái ngược nhau.  

Ví dụ: Có hai dự án loại trừ A và B có luồng tiền như sau: 
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Bảng 4.1: Luồng tiền của 2 dự án 

Năm 0 1 2 3 4 

Dự án A -350 50 100 150 200 

Dự án B -250 125 100 75 50 

Câu trả lời cho việc lựa chọn dự án nào sẽ phục thuộc vào chỉ tiêu lựa 
chọn và tỷ lệ thu nhập yêu cầu từ dự án. 

Dựa vào chỉ tiêu IRR, dự án B sẽ được lựa chọn do thoả mãn điều kiện 
IRR lớn hơn tỷ lệ thu nhập yêu cầu. 

Tuy nhiên, khi dựa vào NPV, sẽ có các cách lựa chọn khác nhau nếu 
với các tỷ lệ chiết khấu khác nhau. Ví dụ, nếu tỷ lệ chiết khấu là 10%, dự án 
B được lựa chọn vì NPV lớn hơn. Nhưng nếu tỷ lệ chiết khấu là 6%, dự án A 
sẽ được lựa chọn vì có NPV lớn hơn. Trong trường hợp này, nếu xét theo 
IRR thì đầu tư dự án B có lợi hơn, nhưng xét theo mục tiêu của quản lý tài 
chính, dự án A mang lại nhiều giá trị hơn cho chủ sở hữu. 

Vậy làm thế nào mà ta biết được trong trường hợp nào thì lựa chọn dự 
án B, hoặc trường hợp nào thì lựa chọn dự án A? Câu trả lời được minh hoạ ở 
đồ thị dưới đây. 

Khi mô tả đường NPV của cả 2 dự án trên một đồ thị, 2 đường này cắt 
nhau tại một điểm, nếu như tỷ lệ chiết khấu sử dụng lớn hơn tỷ lệ chiết khấu 
tại điểm đó thì ta chọn dự án B, còn nếu như tỷ lệ chiết khấu sử dụng nhỏ 
hơn tỷ lệ chiết khấu tại điểm cắt thì ta chọn dự án A. 

Tỷ lệ chiết khấu tại điểm cắt có thể được tính bằng IRR của dự án 
trung gian (A+B) - tức là tổng của các luồng tiền của 2 dự án cộng lại để ra 
dự án mới. 
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Hình 4.1. Giá trị hiện tại ròng (NPV) của 2 dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Chỉ tiêu Thời gian hoàn vốn 

Vốn đầu tư được thu hồi nhanh như thế nào, trong vòng bao nhiêu năm 
cũng là mối quan tâm của các nhà đầu tư. Bởi lẽ, các nhà đầu tư đều muốn 
thu hồi vốn nhanh, với các chỉ tiêu khác như nhau, thời gian hoàn vốn càng 
ngắn thì rủi ro của việc thu hồi vốn càng thấp. 

Thời gian thu hồi vốn là thời gian mà tổng các luồng tiền thu được từ 
dự án bằng tổng vốn đầu tư ban đầu. 

Ví dụ về sử dụng chỉ tiêu thời gian hoàn vốn: 

Xem xét một dự án có đầu tư ban đầu là 50.000 đv. Các luồng tiền 
tương ứng là 30.000 đv, 20.000 đv và 10.000 đv sau 3 năm đầu tiên. Người 
ta có thể viết ra số liệu về dự án này như sau: 

[-50.000, 30.000, 20.000, 10.000] 

NPV 

                
Năm     0 1           2           3   4 
Dự án A:        - 350      50 100 150 200 
Dự án B:          -250    125 100   75   50 

– 100 

     IRR A            IRR B

Tỷ lệ chiết khấu2 6 10 14% 18% 

60 

20 

– 20 

– 60 

22% 0 

140 

100 

26

Điểm cắt nhau 
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Dấu trừ biểu hiện một luồng tiền ra của dự án. Dấu phẩy ngăn cách chỉ 
ra luồng tiền được nhận vào những thời điểm khác nhau. 

Doanh nghiệp nhận được 30.000 đv trong năm thứ nhất và 20.000 đv 
trong năm thứ hai, luồng tiền luỹ kế hai năm đầu bằng đúng đầu tư ban đầu, 
50.000 đv. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp đã trang trải được hết chi phí 
đầu tư của nó trong 2 năm. Trường hợp này thời gian thu hồi vốn là 2 năm. 

Các nhà đầu tư đều muốn có thời gian thu hồi vốn đầu tư ngắn. Trong 
một số dự án, doanh nghiệp giới hạn số năm thu hồi vốn cho phép. Ví dụ, 
với dự án A chỉ được chấp nhận nếu thời gian thu hồi vốn không vượt quá 2 
năm. 

Nguyên tắc sử dụng chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn: chấp nhận dự án có 
thời gian thu hồi vốn ngắn hơn trong thời gian cho phép. 

Các vấn đề nảy sinh đối với thời gian thu hồi vốn: 

Trong tính toán không tính đến giá trị thời gian của tiền. 

Không quan tâm đến các luồng tiền sau thời gian thu hồi vốn. 

Không có tiêu chuẩn rõ ràng để lựa chọn. 

Một số nhà phân tích đầu tư còn sử dụng một chỉ tiêu thời gian hoàn 
vốn sau khi đã tính đến yếu tố thời gian của các luồng tiền. Chỉ tiêu này 
được gọi là thời gian thu hồi vốn có tính chiết khấu. Thực chất đây là việc 
tính toán thời gian thu hồi vốn căn cứ theo giá trị hiện tại của các luồng tiền. 
Tuy nhiên, phương pháp này vẫn mắc phải nhược điểm cơ bản của chỉ tiêu 
thời gian hoàn vốn, vì nó không quan tâm đến các luồng tiền sau thời gian 
thu hồi vốn. Và do vậy có thể bỏ qua các cơ hội đầu tư tốt. 

Chỉ số khả năng sinh lợi (PI) 

Chỉ tiêu này còn được gọi là tỷ số lợi ích - chi phí, là tỷ lệ giữa giá trị 
hiện tại của các luồng tiền dự án mang lại và giá trị của đầu tư ban đầu. Chỉ 
tiêu này phản ánh 1 đơn vị đầu tư sẽ mang lại bao nhiêu đơn vị giá trị. Nếu 
PI lớn hơn 1 có nghĩa là, dự án mang lại giá trị cao hơn chi phí và khi đó có 
thể chấp nhận được. 

Ưu điểm của chỉ tiêu: 

Chỉ tiêu này có quan hệ chặt chẽ với chỉ tiêu NPV, thường cùng đưa 
tới một quyết định. 
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Dễ hiểu và dễ diễn đạt. 

Tuy nhiên, do chỉ tiêu chỉ đưa lại số tương đối nên khó sử dụng trong 
một số trường hợp, ví dự như lựa chọn hai dự án loại trừ nhau. 

4.3. Xác định luồng tiền của dự án đầu tư 

Trong phần trước chúng ta đã đề cập đến các chỉ tiêu ra các quyết định 
đầu tư. Trong phần này, các chi tiết về luồng tiền sẽ được xem xét. Các số 
liệu sẽ được phân tích, mổ xẻ để có thể ra được các quyết định về đầu tư một 
cách phù hợp. 

4.3.1. Các luồng tiền của dự án 

Tác động của việc chấp nhận một dự án là thay đổi luồng tiền của 
doanh nghiệp hiện tại và tương lai. Đề đánh giá một luận chứng kinh tế - kỹ 
thuật, ta phải xem xét những thay đổi về luồng tiền của doanh nghiệp để 
xem xét liệu dự án có mang lại thêm giá trị cho doanh nghiệp hay không. 
Bước đầu tiên và quan trọng nhất là xem xét liệu luồng tiền tính toán là có 
phù hợp hay không. 

4.3.1.1. Luồng tiền phù hợp 

Một luồng tiền phù hợp là một sự thay đổi trong tổng luồng tiền trong 
tương lai của doanh nghiệp mà được coi là hậu quả trực tiếp của việc thực 
hiện dự án. Bởi vì luồng tiền phù hợp được định nghĩa là sự thay đổi, hay là 
chênh lệch của luồng tiền của doanh nghiệp, nên nó còn được gọi là luồng 
tiền chênh lệch tương ứng của dự án. 

Khái niệm về luồng tiền chênh lệch là trung tâm của phân tích về dự 
án, do vậy chúng ta cần định nghĩa lại khái niệm này. Luồng tiền chênh lệch 
trong đánh giá dự án là bất cứ sự thay đổi nào trong luồng tiền của doanh 
nghiệp trong tương lai mà được coi là hậu quả trực tiếp của việc thực hiện dự 
án. 

Từ khái niệm này, ta có thể thấy, các luồng tiền mà sự tồn tại của nó 
không liên quan đến việc thực hiện hay không thực hiện dự án thì không thể 
coi là luồng tiền chênh lệch. 

Trong thực tế, việc tính toán, so sánh luồng tiền khi có và không có dự 
án là rất phức tạp, đặc biệt đối với những doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, rất 
may là việc tính toán đó không phải là bao giờ cũng cần thiết. Một khi 
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chúng ta xác định tác động của một dự án đề nghị đối với luồng tiền của 
doanh nghiệp, chúng ta chỉ cần tập trung vào luồng tiền chênh lệch là kết 
quả của dự án. Nguyên lý này được gọi là nguyên lý tính độc lập. 

Nguyên lý tính độc lập cho rằng một khi chúng ta đã xác định luồng 
tiền chênh lệch khi thực hiện dự án, chúng ta có thể nhìn nhận dự án đó như 
là một doanh nghiệp nhỏ với doanh thu, chi phí, tài sản và tất nhiên là các 
luồng tiền của nó. Khi đó chúng ta sẽ xem xét, so sánh các luồng tiền của 
doanh nghiệp này với chi phí đầu tư của nó. Kết quả quan trọng của phương 
pháp này là đánh giá dự án đơn thuần với các giá trị độc lập với hoạt động 
khác hoặc dự án khác. 

Trên đây chúng ta đã đề cập đến luồng tiền chênh lệch do dự án mang 
lại. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một số luồng tiền đặc thù. 

Chi phí chìm (Sunk costs) 

Chi phí chìm được định nghĩa là chi phí đã trả hay đã phát sinh phải 
trả. Loại chi phí này không chịu ảnh hưởng bởi quyết định hiện tại là chấp 
nhận hay không chấp nhận dự án. Nói cách khác, doanh nghiệp phải trả chi 
phí này mà không phụ thuộc vào việc có chấp nhận dự án hay không. Theo 
định nghĩa về luồng tiền chênh lệch, rõ ràng chi phí này không phù hợp cho 
việc ra quyết định. Do vậy, chúng ta sẽ không tính đến trong phân tích của 
mình. 

4.3.1.2. Chi phí cơ hội 

Khi đề cập đến chi phí, chúng ta thường nghĩ là các khoản tiền đã trả 
hay là các khoản thanh toán. Tuy nhiên, khái niệm về chi phí cơ hội thì 
khác. Chi phí cơ hội được định nghĩa là cơ hội thu nhập bị bỏ qua do chấp 
nhận dự án này mà không chấp nhận dự án khác.  

Ví dụ, doanh nghiệp có một dự án sản xuất giầy thể thao. Trong dự án 
đó, doanh nghiệp có thể sử dụng một nhà xưởng hiện doanh nghiệp đang bỏ 
không. Nhà xưởng này được mua cách đây vài năm với giá là 50.000 đv. 
Việc đưa nhà xưởng vào dự án rõ ràng là không trực tiếp làm tăng luồng tiền 
đầu tư của doanh nghiệp. Vậy có thể xem giá trị nhà xưởng này không phải 
là luồng tiền phù hợp? Câu trả lời là không. Vì nhà xưởng vẫn có giá trị đối 
với doanh nghiệp. Hay chúng ta coi 50.000 đv giá mua cũ là luồng tiền phù 
hợp? Câu trả lời cũng là không, vì số tiền đã bỏ ra là chi phí chìm. Luồng 
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tiền phù hợp là giá bán của nhà xưởng hiện tại nếu doanh nghiệp đem bán 
(sau khi trừ đi các chi phí liên quan). 

4.3.1.3. Tác động phụ 

Lưu ý rằng luồng tiền chênh lệch của một dự án bao gồm tất cả các 
thay đổi luồng tiền của doanh nghiệp được gây ra bởi việc thực hiện dự án. 
Trong nhiều trường hợp, việc chấp nhận dự án có thể gây ra những tác động 
phụ, kể cả tốt và xấu đối với luồng tiền của doanh nghiệp. 

Ví dụ, việc doanh nghiệp chấp nhận một dự án sản xuất sản phẩm mới 
có thể làm giảm luồng tiền từ doanh thu hiện tại do khách hàng chuyển sang 
mua mặt hàng mới có cùng công dụng. Trong trường hợp này, luồng tiền của 
dự án mới cần tính đến sự sụt giảm của luồng tiền bán sản phẩm hiện tại 
này. 

4.3.1.4. Vốn lưu động ròng 

Thông thường, một dự án yêu cầu phải đầu tư vào vốn lưu động ròng 
bên cạnh đầu tư vào tài sản cố định. Ví dụ như đầu tư vào tiền để đáp ứng 
nhu cầu chi trả, đầu tư vào tồn kho ban đầu cần thiết để bắt đầu sản xuất và 
đầu tư vào các khoản phải thu trong lúc bán hàng chưa thu được. Lượng đầu 
tư này được tài trợ bởi các khoản nợ ngắn hạn, do vậy kết quả là doanh 
nghiệp chỉ phải đầu tư vào phần vốn lưu động ròng. Trong tính toán dự án, 
đầu tư vào vốn lưu động ròng được coi là đầu tư ban đầu, lượng đầu tư này 
sẽ được thu hồi khi dự án kết thúc. 

4.3.1.5. Chi phí tài trợ 

Trong phân tích luận chứng kinh tế - kỹ thuật, người ta không quan 
tâm đến chi phí tài trợ như lãi vay hay cổ tức trả trước. Bởi lẽ chúng ta quan 
tâm đến luồng tiền do tài sản của dự án tạo ra. Trong khi đó, các chi phí tài 
trợ như lãi vay lại thuộc luồng tiền trả cho chủ nợ, không phải luồng tiền từ 
tài sản (hay cho tài sản). 

Hơn nữa, mục tiêu của phân tích dự án là so sánh giá trị các luồng tiền 
dự án mang lại với chi phí đầu tư để tính ra giá trị hiện tại ròng. Mối quan hệ 
giữa nợ và vốn của chủ là vấn đề thuộc quản lý và nó quyết định sự phân 
chia luồng tiền giữa chủ sở hữu và chủ nợ. 
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4.3.2. Các báo cáo tài chính dự toán và phương pháp xác định luồng tiền 
của dự án 

Trước tiên, để đánh giá một luận chứng kinh tế kỹ thuật, nhà phân tích 
phải bắt đầu với các báo cáo tài chính kế hoạch (hay dự toán). Từ đó, có thể 
tính toán luồng tiền của dự án để trên cơ sở đó, sử dụng các chỉ tiêu để đánh 
giá dự án. 

4.3.2.1. Các báo cáo tài chính dự toán 

Các báo cáo tài chính dự toán là phương tiện thuận lợi và dễ hiểu để 
tóm tắt các thông tin phù hợp về dự án. Để có được các báo cáo này, cần có 
các thông tin như dự tính về sản lượng bán, giá bán đơn vị, chi phí biến đổi 
đơn vị, tổng chi phí cố định, tổng đầu tư cần thiết (bao gồm cả đầu tư vào 
vốn lưu động ròng). Từ các thông tin này, ta có thể lập được Báo cáo thu 
nhập dự toán và Báo cáo dự toán vốn đầu tư. Với hai báo cáo này, ta có thể 
tính được luồng tiền của dự án. 

4.3.2.2. Luồng tiền của dự án 

Như đã đề cập ở phần trước, luồng tiền của dự án gồm 3 bộ phận: 
luồng tiền từ hoạt động kinh doanh (OCF), chi tiêu vốn và thay đổi vốn lưu 
động ròng. Như vậy: 

Luồng tiền của dự án = [Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh của dự 

án + Thay đổi vốn l−u động ròng của dự án + Chi tiêu vốn của dự án] 

Trong đó: 

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh = [Lợi nhuận sau thuế + Khấu 

hao] 

4.3.2.3. Các phương pháp tính toán luồng tiền từ hoạt động kinh 
doanh 

Có các phương pháp khác nhau trong việc xác định luồng tiền từ hoạt 
động kinh doanh, song cùng mang lại một kết quả giống nhau.  

Giả sử chúng ta có các số liệu sau đây: 

Doanh thu  = 1.500 ®v 

Chi phÝ  = 700 ®v 

KhÊu hao  = 600 ®v 
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 Với các số liệu này, tính toán lợi nhuận trước thuế và lãi vay: 

EBIT  = Doanh thu - Chi phí - Khấu hao 

  = 1.500 - 700 - 600  

= 200 ®v 

Giả sử doanh nghiệp không có chi phí lãi vay, thuế suất T là 34%, vậy 
thuế phải trả là: 

 Thuế  = Lợi nhuận trước thuế (EBIT x T) 

  = 200 x 0,34 = 68 ®v 

Tính toán luồng tiền hoạt động (OCF): 

 OCF  = Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao 

  = (200 - 68) + 600 = 732 ®v 

Xem xét các phương pháp sau: 

a. Phương pháp từ dưới lên 

Vì dự án bỏ qua chi phí lãi vay khi tính OCF, ta có thể tính lợi nhuận 
ròng của dự án như sau: 

 Lợi nhuận ròng của dự án  = EBIT - Thuế 

     =  200 - 68  

= 132 ®v. 

Xuất phát từ số dưới cùng - lợi nhuận ròng, cộng với khấu hao, ta được 
luồng tiền từ hoạt động kinh doanh OCF: 

OCF   =  Lợi nhuận ròng + Khấu hao 

  =  132 + 600 = 732 ®v 

 Phương pháp vừa tính được gọi là phương pháp từ dưới lên (Bottom-
up approach). 

 

b. Phương pháp từ trên xuống 

Phương pháp từ trên xuống (Top-down approach) xuất phát từ doanh 
thu để tính toán luồng tiền từ hoạt động kinh doanh của dự án. Tính toán như 
sau: 

OCF  = Doanh thu - Chi phí - Thuế 
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= 1.500 - 700 - 68 = 732 ®v 

c. Phương pháp tiết kiệm nhờ thuế 

Công thức tính OCF theo phương pháp tiết kiệm nhờ thuế như sau: 

 OCF  = (Doanh thu - Chi phí) x (1 - T) + Khấu hao x T 

  = (1.500 - 700) x 0,66 + 600 x 0,34 

  = 528 + 204 

  = 732 ®v 

Công thức trên có 2 phần: Phần thứ nhất là luồng tiền từ hoạt động 
kinh doanh của dự án nếu như không có khấu hao. Trong ví dụ trên, phần 
này là 528 đv; Phần thứ hai là chi phí khấu hao nhân với thuế suất. Phần này 
được gọi là tiết kiệm nhờ thuế do khấu hao bởi lẽ chi phí khấu hao là chi phí 
không xuất quỹ, việc tính chi phí khấu hao có tác dụng làm giảm thuế phải 
nộp, và do vậy làm tăng luồng tiền từ hoạt động kinh doanh của dự án. 

4.3.3. Một số trường hợp đặc biệt  

Sau đây là một số trường hợp áp dụng phương pháp phân tích luồng 
tiền chiết khấu để ra các quyết định: 

4.3.3.1. Đánh giá đề án giảm chi phí 

Trong thực tế, chúng ta thường gặp phải các tình huống phải ra quyết 
định thay thế hoặc nâng cấp thiết bị để giảm chi phí sản xuất kinh doanh. 
Vấn đề ở đây là liệu chi phí giảm được có đủ lớn để trang trải chi tiêu vốn 
đầu tư hay không. Để làm rõ vấn đề này, có thể nghiên cứu ví dụ sau: 

Một doanh nghiệp đang xem xét tự động hoá một số bộ phận để giảm 
chi phí sản xuất. Thiết bị cần đầu tư có giá 80.000 đv. Thiết bị này sẽ giúp 
giảm chi phí sản xuất (trước thuế) hàng năm là 22.000 đv do tiết kiệm được 
nguyên vật liệu và lao động. Thiết bị có thể sử dụng được 5 năm, doanh 
nghiệp sử dụng phương pháp khấu hao tuyến tính hết giá trị tài sản trong 5 
năm (mặc dù dự tính thiết bị sẽ bán được 20.000 đv vào cuối năm thứ 5). 
Thuế suất doanh nghiệp là 34%, tỷ lệ thu nhập yêu cầu là 10%. 

Việc đầu tiên là chúng ta cần xác định các luồng tiền phù hợp: 
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- Thứ nhất: Luồng tiền chi tiêu vốn đầu tư được xác định là 80.000 
đv. Giá trị thu hồi sau thuế là 20.000 x (1 - 0,34) = 13.200 đv do đã khấu 
hao hết giá thiết bị. 

- Thứ hai: Không có nhu cầu tăng vốn lưu động ròng liên quan. 

- Thứ ba: Tính toán luồng tiền từ hoạt động kinh doanh OCF: 

Chi phí tiết kiệm trước thuế hàng năm 22.000 đv 

Khấu hao hàng năm là 80.000/5 = 16.000 đv 

Như vậy, EBIT hàng năm sẽ tăng 22.000 - 16.000 = 6.000 đv. Đồng 
thời, thuế cũng tăng do EBIT tăng là 6.000 x 0,34 = 2.040 đv hàng năm. 

Theo những thông tin vừa rồi, ta có thể tính được OCF hàng năm: 

OCF = Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao  

        = (6.000 - 2.040) + 16.000  = 19.960 ®v 

Như vậy luồng tiền hàng năm từ hoạt động kinh doanh của dự án là 
19.960 ®v. 

Ta cũng có thể tính được luồng tiền vừa rồi bằng cách sau: Chi phí tiết 
kiệm trước thuế là 22.000 đv, vì nó làm tăng lợi nhuận nên ta phải nộp thuế 
cho phần tăng này. Như vậy, chi phí tiết kiệm được sau thuế là 22.000 x (1 - 
34%) = 14.520 đv. Chi phí khấu hao là 16.000 đv, song không phải là chi 
phí bằng tiền nên làm giảm thuế 16.000 x 34% = 5.440 đv.  

Như vậy tổng luồng tiền hoạt động bằng 14.520 đv + 5.440 đv = 
19.960 ®v. 

Ta có thể kết thúc bằng việc phân tích các luồng tiền vừa tính được. 

Bảng 4.2. Các luồng tiền của dự án 

Năm
 

0 1 2 3 4 5 

LT từ hoạt động OCF  19.960 19.960 19.960 19.960 19.960
Chi tiêu vốn -80.000     13.200
Tổng luồng tiền -80.000 19.960 19.960 19.960 19.960 33.160

Với tỷ lệ chiết khấu là 10%, NPV = 3.860 đv. Như vậy doanh nghiệp 
nên đầu tư vào thiết bị. 

4.3.3.2. Đặt giá thầu 
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Phân tích luồng tiền chiết khấu có thể sử dụng trong trường hợp đặt 
giá thầu thấp nhất để có thể thắng thầu mà doanh nghiệp không bị lỗ. 

Ví dụ: Doanh nghiệp đang có một đơn hàng chào thầu 20 xe tải, mỗi 
năm 5 xe trong vòng 4 năm. Đơn hàng yêu cầu doanh nghiệp phải mua xe 
tải mới và thay đổi một số thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Giá mua 
một xe là 10.000 đv, doanh nghiệp phải thuê mặt bằng nhà xưởng 24.000 
đv/năm. Chi phí nguyên vật liệu và lao động để làm một xe dự tính là 4.000 
đv. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất giá 
60.000 đv. Thiết bị này được khấu hao đều hết trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, 
giá trị thu hồi của thiết bị dự tính là 5.000 đv vào cuối năm thứ 4. Thuế suất 
doanh nghiệp là 39% và doanh nghiệp yêu cầu tỷ lệ thu nhập 20% trên 
khoản đầu tư. Đầu tư ban đầu vào vốn lưu động ròng là 40.000 đv. 

Như vậy ta có: 

Tổng chi phí hàng năm là:  

24.000 ®v + 5 x (10.000 ®v + 4.000 ®v) = 94.000 ®v 

Chi tiêu vốn là: 60.000 đv 

Giá trị thu hồi sau thuế là: 5.000 đv x (1 - 39%) = 3.050 đv. 

- Đầu tư vào vốn lưu động ròng: 40.000 đv. 

Sắp xếp các yếu tố trên vào bảng ta có được bảng sau đây: 

Bảng 4.3. Các chỉ tiêu của dự án 

Năm 

 

0 1 2 3 4 

LT từ hoạt động 

OCF 

 +OCF +OCF +OCF +OCF 

Thay đổi VLĐR -40.000 ®v    40.000 ®v 

Chi tiêu vốn -60.000 đv    3.050 đv 

Tổng luồng tiền -100.000 ®v +OCF +OCF +OCF + CF+43.050 

 Lưu ý là, mức giá thấp nhất doanh nghiệp có thể chấp nhận là giá 
làm cho NPV = 0. Tại mức giá đó, dự án mang lại thu nhập chính xác bằng 
20% như yêu cầu. Giải phương trình NPV = 0 tại tỷ lệ chiết khấu 20% ta 
được: OCF = 30.609 ®v. 
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Ta đã biết, theo phương pháp từ dưới lên, OCF = TNR + Khấu hao; 
khấu hao = 15.000 đv, do vậy TNR = 15.609 đv. 

Từ TNR ta tính ra doanh thu, vì: 

Doanh thu - Chi phí - Khấu hao - Thuế (39%) = TNR 

Doanh thu = 134.589 ®v 

Giá bán một xe là 134.589/5 = 26.918 đv. 

4.3.3.3. Lựa chọn thiết bị có thời gian sử dụng khác nhau 

Trong đánh giá lựa chọn để mua sắm thiết bị, mục tiêu lựa chọn thiết 
bị có chi phí thấp nhất. Đối với các thiết bị có thời gian sử dụng khác nhau, 
có thể dùng phương pháp chi phí quy đổi hàng năm để so sánh. 

Ví dụ: để thực hiện một chức năng trong dây chuyền sản xuất, doanh 
nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phụ tùng sau: 

Phụ tùng A có giá mua là 100 đv, chi phí vận hành hết 10 đv/năm và 
có thể dùng được 2 năm. 

Phụ tùng B có giá mua là 140 đv, chi phí vận hành là 8 đv/năm và phải 
thay thế sau 3 năm sử dụng 

Bỏ qua thuế, tỷ lệ thu nhập yêu cầu là 10%, doanh nghiệp nên chọn 
phụ tùng nào? 

Trước hết ta tính giá trị hiện tại của chi phí cả 2 phụ tùng: 

PVA = -100 - 10/1,1 - 10/1,12 = -117,36 ®v 

PVB = -140 - 8/1,1 - 8/1,12 - 8/1,13  = -159,89 ®v 

Nếu tính tổng chi phí theo giá hiện tại thì phụ tùng B có cho phí cao 
hơn, tuy nhiên không thể căn cứ vào chỉ tiêu này để ra quyết định vì, phụ 
tùng B được dùng cho 3 năm trong khi phụ tùng A chỉ dùng được 2 năm. 
Cách duy nhất để có thể so sánh được là quy về chi phí bình quân quy đổi 
hàng năm (EAC). Thực chất là quy về tài sản tương đương có cùng giá trị 
hiện tại nhưng có luồng niên kim đều các năm. 

Các tính toán cho kết quả sau: 

EACA = - 67,62 ®v 

EACB = - 64,29 ®v 

Như vậy, doanh nghiệp nên chọn mua phụ tùng B. 
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4.4. Phân tích và đánh giá dự án 

Trong phần trước, chúng ta đã xem xét làm thế nào để dự tính được 
luồng tiền phù hợp, trên cơ sở đó, tính toán chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng NPV 
và các chỉ tiêu khác. Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu phân tích tính tin 
cậy của các dự tính đó. 

4.4.1. Đánh giá dự tính về NPV 

Như đã đề cập, một dự án có NPV dương là dự án có thu nhập lớn hơn 
chi phí. Trong trường hợp đó, dự án được coi là tạo ra giá trị cho chủ sở hữu. 
Vấn đề với việc xác định cơ hội là trong hầu hết các trường hợp, chúng ta 
không quan sát được giá trị thị trường mà phải dự tính chúng. Vấn đề đặt ra 
là làm thế nào để dự tính được sát nhất với giá trị thực. 

4.4.1.1. Vấn đề cơ bản 

Giả sử chúng ta đã làm rất tốt các bước trong xác định luồng tiền phù 
hợp, đã loại trừ chi phí chìm, chi phí tài trợ, và tính đến các yếu tố khác như 
chi phí cơ hội, đầu từ vào vốn lưu động ròng cũng như tính đến các lỗi có thể 
mắc phải trong tính toán. Trên cơ sở đó, chúng ta tính ra chỉ tiêu NPV 
dương. Như vậy, đã đủ để ra quyết định chưa? Câu trả lời là chưa, vì NPV 
dương đã là một dấu hiệu tốt, nhưng để ra các quyết định đầu tư, chúng ta 
cần xem xét vấn đề một cách kỹ lưỡng hơn. 

Có thể có 2 tình huống dẫn đến NPV dương. Thứ nhất, dự án thực sự 
mang lại NPV dương. Thứ hai, dự án có NPV dương bởi các dự tính sai. 
Tương tự như vậy đối với dự án có NPV âm, nếu không xem xét kỹ lưỡng, 
có thể doanh nghiệp bỏ lỡ mất cơ hội đầu tư. 

4.4.1.2. Rủi ro trong dự tính 

Số liệu cơ bản để tính toán luồng tiền chiết khấu (DCF) là các dự tính 
về luồng tiền trong tương lai. Nếu các dự tính không đáng tin cậy, chúng ta 
gặp phải vấn đề GIGO - chất lượng đầu vào vô nghĩa thì quyết định đầu ra 
cũng không có ý nghĩa gì. Trong trường hợp đó, các tính toán căn cứ vào các 
dự tính trở nên vô nghĩa và dẫn tới những quyết định sai lầm. 

Xác suất ra quyết định không đúng vì những sai sót trong luồng tiền 
dự tính gọi là “Rủi ro dự tính”. Vì rủi ro dự tính, một số dự án thực ra có 
NPV âm trong khi kết quả tính toán lại cho số dương. Điều đó xẩy ra nếu 
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các nhà phân tích quá lạc quan trong dự tính các luồng tiền đã không phản 
ánh hết được khả năng trong tương lai. 

Như vậy, chúng ta đã đề cập đến rủi ro dự tính hay khả năng xảy ra 
các sai sót trong dự tính, và mục tiêu của chương này là tìm hiểu áp dụng 
một số công cụ để hạn chế các rủi ro đó qua việc xác định và đánh giá các 
tác động của chúng. 

4.4.1.3. Nguồn gốc của giá trị 

Giá trị một dự án được đóng góp từ rất nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ 
với một dự án phát triển sản phẩm mới, giá trị của nó được tạo ra bởi giải 
quyết các vấn đề sau: Liệu sản phẩm có tốt hơn sản phẩm cùng loại của đối 
thủ cạnh tranh? Liệu có thể sản xuất với chi phí thấp hơn? Phân phối hiệu 
quả hơn? Xác định được đúng nhu cầu đặc biệt của thị trường? Kiểm soát 
hay thuyết phục được thị trường? 

Một vấn đề quan tâm là tính cạnh tranh của thị trường. Nguyên lý cơ 
bản là, trong một thị trường có tính cạnh tranh cao, rất hiếm có những dự án 
đầu tư có NPV dương. Việc dễ dàng tìm thấy những dự án có NPV dương 
chứng tỏ một trong hai khả năng. Thứ nhất, đã tìm được lĩnh vực ít cạnh 
tranh. Trong trường hợp này nên mạnh dạn đầu tư. Thứ hai là các tính toán 
của chúng ta chưa hợp lý, chưa thực tế. Hai khả năng này thường gặp ở các 
thị trường chưa phát triển. 

4.4.2. Phân tích tình huống và các phân tích khác 

Phương pháp cơ bản để đánh giá các dự tính về luồng tiền và NPV liên 
quan đến câu hỏi “Điều gì sẽ xẩy ra nếu...?” – hay phân tích nhân - quả. 
Mục tiêu của việc áp dụng phương pháp này là nhằm đánh giá mức độ rủi ro 
dự tính đối với các yếu tố được coi là trọng yếu đối với sự thành công hay 
thất bại của dự án. 

 

4.4.2.1. Tình huống cơ sở 

Để bắt đầu phân tích dự án, chúng ta dự tính NPV căn cứ vào các 
luồng tiền đã được dự tính. Các luồng tiền dự tính ban đầu và các giả định để 
dự tính chúng được gọi là tình huống cơ sở (base case). Tuy nhiên, giờ đây 
cần nhận biết các khả năng xảy ra các sai sót làm sai lệch các tính toán. Và 
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do vậy, sau khi hoàn thành tính toán tình huống cơ sở, chúng ta thay đổi một 
số giả thiết về các dự tính trong tương lai. 

Một cách phổ biến để tiến hành phương pháp này là đặt các mức cao 
hơn và thấp hơn các yếu tố của dự án. Ví dụ, dự tính ban đầu của chúng ta là 
bán ra 100 đơn vị, dự tính này có thể cao hoặc thấp hơn khả năng nhưng sai 
số tối đa là 10 đơn vị, do vậy ta có thể đặt ra 2 trường hợp: trường hợp cao 
hơn là bán được 110 đơn vị và trường hợp thấp hơn là bán được 90 đơn vị. 
Tương tự như vậy, chúng ta có thể thay đổi mức đối với các yếu tố khác ảnh 
hưởng đến luồng tiền.  

Khi lựa chọn các trường hợp thấp hơn và cao hơn, chúng ta không loại 
trừ hết các trường hợp các yếu tố có thể thấp hoặc cao hơn mức đó. Tuy 
nhiên, trường hợp vượt ra ngoài giới hạn đó ít có khả năng xẩy ra. 

Để minh hoạ, ta xem xét ví dụ sau: Dự án có chi phí đầu tư 200.000 
đv, thời gian 5 năm, khấu hao tuyến tính hết xuống bằng 0, không có giá trị 
thu hồi. Tỷ lệ thu nhập yêu cầu là 12%, thuế suất 34%. Có các thông tin sau: 

Bảng 4.4. Các chỉ tiêu của dự án trong các tình huống 

Chỉ tiêu Tình huống 
cơ sở 

Trường 
hợp thấp 

Trường 
Hợp cao 

Số đơn vị bán 6.000 5.500 6.500
Giá bán đơn vị 80 đv 75 đv 85 đv
Chi phí biến đổi đơn vị 60 đv 58 đv 62 đv
Chi phí cố định năm 50.000 đv 45.000 đv 55.000 đv

Với các thông tin này, có thể tính NPV trong tình huống cơ sở bằng 
việc tính thu nhập: 
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Bảng 4.5. Xác định thu nhập của dự án 

       Đơn vị: đv 

Doanh thu 480.000 
Chi phí biến đổi 360.000 
Chi phí cố định 50.000 
Khấu hao 40.000 
EBIT 30.000 
Chi trả lãi 0 
Lợi nhuận trước thuế 30.000 
Thuế (34%) 10.200 
Lợi nhuận ròng 19.800 

Luồng tiền hoạt động hàng năm bằng 19.800 + 40.000 = 59.800 đv. 
Tại 12%, nhân tử niên kim 5 năm là 3,6048, do vậy, NPV tình huống cơ sở 
là: 

  NPVcs = -20.000 + 59.800 x 3.6048 = 15.567 ®v 

Như vậy, tại trường hợp này, có thể chấp nhận dự án đầu tư. 

4.4.2.2. Phân tích tình huống 

Hình thức chuẩn của phân tích “nhân - quả” được gọi là phân tích tình 
huống. Trường hợp này chúng ta tìm hiểu sự thay đổi của NPV khi số đơn vị 
hàng bán đạt ở mức 5.500 thay cho 6.000. 

Khi tiến hành xem xét các tình huống có thể xẩy ra, nếu như thấy ở 
hầu hết các trường hợp có thể xẩy ra đều cho kết quả NPV dương. Với kết 
quả đó, có thể mạnh dạn thực hiện dự án. Còn nếu hầu hết các trường hợp 
xem xét cho NPV âm, có thể tạm kết luận mức rủi ro dự tính là cao và cần 
xem xét kỹ lưỡng hơn nữa trước khi ra quyết định. 

Có nhiều tình huống có thể được xem xét, thường người ta xem xét với 
trường hợp xấu nhất. Trường hợp này cho ta giá trị thấp nhất có thể của NPV 
và nếu NPV dương là dấu hiệu tốt cho dự án. Sau đó có thể tiếp tục xem xét 
thái cực khác - trường hợp tốt nhất. Trường hợp này cho ta giá trị dự tính 
NPV cao nhất. 

Để có trường hợp xấu nhất, ta cho các giá trị không có lợi nhất cho các 
khoản mục. Ví dụ như giá bán thấp, chi phí cao. Làm ngược lại với trường 
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hợp trên, ta có trường hợp tốt nhất. Đối với ví dụ trên, có các trường hợp xấu 
nhất và tốt nhất: 

Bảng 4.6. Phân tích tình huống 

Chỉ tiêu Trường hợp 
xấu nhất 

Trường hợp 

tốt nhất 

Số đơn vị bán 5.500 6.500 

Giá bán đơn vị 75 đv 85 đv 

Chi phí biến đổi đơn vị 58 đv 62 đv 

Chi phí cố định năm 45.000 đv 55.000 đv 

Với các thông tin này, ta có thể tính được thu nhập ròng và luồng tiền 
cho mỗi trường hợp: 

Bảng 4.7. Phân tích các tình huống của dự án 

Tình huống Thu nhập ròng Luồng tiền NPV IRR 

Cơ sở 19.800 ®v 59.800 ®v 15.567 ®v 15,1% 

XÊu nhÊt 15.510 ®v 24.490 ®v - 111.719 ®v - 14,4% 

Tèt nhÊt 59.730 ®v  99.730 ®v 159.504 ®v 40,9% 

Ta có thể thấy, thậm chí trong tình huống xấu nhất, luồng tiền vẫn 
dương với 24.490 đv. Tuy nhiên, IRR có giá trị âm và ta mất đi hơn nửa của 
giá trị đầu tư ban đầu với NPV = - 111.719 đv. Còn trường hợp tốt nhất thì tỷ 
lệ thu nhập đạt tới 41%. 

Trường hợp xấu nhất và tốt nhất ở đây chúng ta đề cập chỉ có tính chất 
tương đối và mang tính chủ quan. Còn trường hợp tốt nhất và xấu nhất trên 
thực tế còn mang những yếu tố khách quan nữa. Tốt nhất và xấu nhất ở đây 
chỉ có nghĩa là ta ước tính một loạt các khả năng, khả năng gần với tiềm 
năng cao nhất ta gọi là tốt nhất, còn khả năng gần với giới hạn thấp nhất 
trong ước tính ta gọi là xấu nhất. Người ta còn gọi tương ứng các trường hợp 
này là lạc quan và bi quan thay cho tốt nhất và xấu nhất. 

Trong phân tích, có thể tạo ra một số lượng không hạn chế các tình 
huống. Tuy nhiên, người ta thường phân tích thêm các trường hợp trung gian 
giữa tốt nhất và cơ sở, giữa xấu nhất và cơ sở. Song cũng cần xác định giới 
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hạn các tình huống phân tích để tránh lãng phí thời gian và công sức vì các 
tính toán không cần thiết. 

4.4.2.3. Phân tích tính nhạy cảm 

Phân tích tính nhạy cảm (Sensitivity Analysis) là một biến tướng của 
phân tích tình huống. Phân tích này rất hữu dụng trong việc xác định chính 
xác các yếu tố mà tác động của rủi ro dự toán nhiều nhất. Trong phân tích 
nhạy cảm, người ta phân tích sự thay đổi của NPV khi có một nhân tố thay 
đổi với giả định các nhân tố khác được cố định. Khi NPV rất nhạy cảm (thay 
đổi nhiều) với một thay đổi nhỏ của một yếu tố, ta nói rủi ro dự tính đối với 
yếu tố đó là cao. 

Phân tích tính nhạy cảm được sử dụng phổ biến trong phân tích dự án. 
Ví dụ, năm 1998, Công ty Cumberland có một dự án đầu tư khai thác vàng. 
Dự án có IRR dự tính cao tới 18,9% trong thời gian 10 năm và thời gian thu 
hồi vốn là 2,7 năm. Các số liệu đó tính toán trên cơ sở dự tính giá vàng là 
325 USD/ounce. Tuy nhiên, phân tích nhạy cảm theo giá vàng, khi giá vàng 
xuống 300 USD, IRR còn 15,1% và khi giá vàng xuống 275 USD, IRR chỉ 
còn 11,1%. 

Trở lại với ví dụ trên khi xem xét nhạy cảm của NPV với số lượng bán, 
ta có: 

Bảng 4.8. Phân tích nhạy cảm theo số lượng bán 

Tình huống Số lượng bán Luồng tiền NPV IRR 

Cơ sở 6.000 59.800 đv 15.567 đv 15,1% 

Xấu nhất 5.500 53.200 đv - 8.226 đv 10,3% 

Tốt nhất 6.500  66.400 đv 39.357 đv 19,7% 

Phân tích nhạy cảm của NPV khi chi phí cố định thay đổi, ta có bảng sau: 

Bảng 4.9. Phân tích nhạy cảm theo chi phí cố định 

Tình huống Chi phí cố định Luồng tiền NPV IRR 

Cơ sở 50.000 ®v 59.800 ®v 15.567 ®v 15,1% 

XÊu nhÊt 55.000 ®v 56.500 ®v 3.670 ®v 12,7% 

Tèt nhÊt 45.000 ®v  63.100 ®v 27.461 ®v 17,4% 
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Ta có thể thấy rằng, trong các yếu tố xem xét, NPV nhạy cảm nhiều 
hơn với sự thay đổi của số lượng hàng bán. Còn đối với sự thay đổi của chi 
phí cố định, ngay trường hợp xấu nhất, dự án cũng có NPV dương. 

Có thể mô tả quan hệ giữa số lượng hàng bán và NPV như trên hình  
sau. Lưu ý là đường NPV càng dốc chứng tỏ độ nhạy cảm của NPV đối với 
biến số đang xem xét càng lớn. 

Hình 4.2. Phân tích tính nhạy cảm đối với số lượng bán 

NPV (ngàn ®v) 
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Phân tích tính nhạy cảm chỉ rõ yếu tố có rủi ro dự tính cần quan tâm 
nhất. Ví dụ trên chỉ ra rằng, rủi ro dự tính đối với yếu tố số lượng hàng bán 
là cao và cần quan tâm hơn cả. 

Số lượng bán 

NPV = -8.226 
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4.4.2.4. Phân tích tình huống mô phỏng 

Phân tích tình huống và và phân tích nhạy cảm là phương pháp được 
sử dụng phổ biến trong phân tích dự án. Trong phân tích tình huống, người 
ta thay đổi hàng loạt các yếu tố cùng chiều với những thay đổi nhỏ. Song 
phân tích nhạy cảm chỉ thay đổi một yếu tố, nhưng là sự thay đổi với giá trị 
lớn hơn. Kết hợp cả hai phương pháp phân tích trên, ta có phương pháp phân 
tích tình huống mô phỏng (Simulation Analysis). 

Nếu thay đổi tất cả các yếu tố cùng lúc, khối lượng tình huống cần 
tính toán sẽ rất lớn, do đó cần có hỗ trợ của máy tính. Với ví dụ trên, nếu lấy 
khoảng giá trị số hàng bán ra từ 5.500 đến 6.500, trong khoảng đó, mọi giá 
trị đều có xác suất xẩy ra là như nhau. Chúng ta chọn ngẫu nhiên một giá trị, 
sau đó ngẫu nhiên chọn giá bán đơn vị, chọn chi phí biến đổi đơn vị ... trong 
khoảng phân tích. Một chương trình máy tính sẽ giúp nhà phân tích làm việc 
đó một cách dễ dàng. Việc tính toán này được lặp lại hàng ngàn lần với các 
kết hợp giá trị các yếu tố khác nhau. Trên cơ sở các NPV tính được, có thể 
sử dụng các công cụ thống kê để phân tích. 

Trong thực tế, phân tích tình huống trên máy tính ít được sử dụng 
trong phân tích dự án. 

4.4.3. Phân tích hoà vốn 

Thông thường, khối lượng hàng bán là một biến số quan trọng trong 
phân tích dự án, do vậy, thường được phân tích nhiều hơn so với các biến số 
khác. Phân tích hoà vốn là một công cụ phổ biến được dùng để phân tích 
mối quan hệ giữa số lượng hàng bán và lợi nhuận.  

Có nhiều chỉ tiêu hoà vốn khác nhau, ví dụ như thời gian hoà vốn hay 
chỉ tiêu hoà vốn kế toán. Phần này sẽ giới thiệu các chỉ tiêu hoà vốn hữu ích 
trong phân tích dự án. 

4.4.3.1. Chi phí cố định và chi phí biến đổi 

Việc phân chia chi phí thành chi phí biến đổi và chi phí cố định rất 
quan trọng trong phân tích hoà vốn. Chi phí được phân chia như sau: 

Chi phí biến đổi: là loại chi phí thay đổi (giả định với cùng tỷ lệ) khi 
sản lượng thay đổi. Chi phí này bằng không khi sản lượng bằng không. Ví 
dụ như chi phí lao động trực tiếp và nguyên vật liệu trực tiếp. Trong các 
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phân tích, người ta giả định chi phí biến đổi đơn vị là một số không đổi 
trong quy mô hợp lý. Mối quan hệ giữa tổng chi phí biến đổi (VC), chi phí 
biến đổi đơn vị (V), sản lượng (Q) được thể hiện như sau: 

VC = Q x V 

Chi phí cố định là loại chi phí không thay đổi trong kỳ sản xuất kinh 
doanh nhất định. Như vậy, loại chi phí này không phụ thuộc vào số lượng 
hàng hoá, dịch vụ sản xuất và bán ra trong kỳ. Ví dụ như tiền thuê tài sản, 
lương giám đốc doanh nghiệp. 

Tổng chi phí: Tổng chi phí (TC) tại một mức sản lượng là tổng của chi 
phí biến đổi (VC) và chi phí cố định (FC). Như vậy: 

TC = VC + FC 

Chỉ tiêu hoà vốn được sử dụng phổ biến nhất là hoà vốn kế toán. Điểm 
hoà vốn kế toán đơn giản là mức doanh thu làm cho thu nhập bằng không. 

 Ví dụ: Doanh nghiệp bán đĩa CD với giá 5 đv/đĩa. Giá mua vào là 3 
đv/đĩa. Chi phí cố định hàng năm là 600 đv, khấu hao là 300 đv. Doanh 
nghiệp cần phải bán được bao nhiêu đĩa để hoà vốn, có nghĩa là thu nhập 
bằng 0. 

 Mỗi một đĩa bán, ta có 5 đv - 3 đv = 2 đv dùng để trang trải chi phí 
cố định và khấu hao (2 đv chênh lệch giữa lãi doanh thu và chi phí biến đổi 
đơn vị gọi là lãi gộp). Doanh nghiệp cần trang trải 600 đv + 300 đv = 900 
đv, do vậy phải bán được 900/2 = 450 đĩa để đạt được hoà vốn. Tại mức hoà 
vốn này ta có: 

Doanh thu:  (450 ®v x 5) = 2.250 ®v 

Chi phí biến đổi:  (450 đv x 3) = 1.350 đv 

Chi phí cố định:     600 đv 

KhÊu hao:      300 ®v 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (34%): 0 đv 

Thu nhập ròng:         0 đv 

Có thể mô tả tính toán trên bằng đồ thị như sau: 
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Hình 4.3. Hoà vốn kế toán 

Doanh thu 
và chi phí ( đv) 
       Doanh thu = 5 ®v/®Üa 
 

 

 

                        TN > 0 

        

     

          

         Tổng chi phí = 900 + 3 đv/đĩa 

 

2.250 

 

 

   900        
   TN < 0 

         0 

Biểu diễn điểm hoà vốn kế toán: 

Gọi:  

P là giá bán đơn vị; v là chi phí biến đổi đơn vị; Q là sản lượng bán; S 
là tổng doanh thu (S = P x Q) ; VC là tổng chi phí biến đổi (VC = V x Q); 
FC là tổng chi phí cố định; D là khấu hao; T là thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp. Thu nhập ròng của doanh nghiệp được tính như sau: 

TNR  = (Doanh thu - Chi phí biến đổi - Chi phí cố định - Khấu hao) 
x (1-T) 

 = (S - VC - FC - D) x (1 - T). 

Tại điểm hoà vốn, thu nhập ròng bằng 0, ta có: 

TNR = 0 = (S - VC - FC - D) x (1 - T) 

Chia cả 2 vế cho (1 - T) ta được: 

Số lượng bán
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(S - VC - FC - D) = 0, hay: (S - VC) = (FC + D) 

Thay S = P x Q và VC = V x Q  ta được: 

 (P x Q - V x Q) = (FC + D) 

 Q = (FC + D)/(P – V) 

Kết quả vừa tìm được là công thức tính sản lượng hoà vốn kế toán. 

4.5. Đầu tư chứng khoán 

Trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, ngoài đầu tư vào các tài sản 
thực như tài sản cố định và tài sản lưu động, doanh nghiệp còn đầu tư vào 
các tài sản tài chính như mua cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư liên doanh liên kết, 
cho vay v.v... Thu nhập từ hoạt động tài chính có tỷ trọng ngày càng tăng 
trong tổng thu nhập của doanh nghiệp.  

Đầu tư chứng khoán là một loại hình đầu tư tài chính. Trong hoạt 
động này, doanh nghiệp mua các chứng khoán theo một danh mục đầu tư rất 
đa dạng, bao gồm cả các công cụ trên thị trường tiền và các công cụ trên thị 
trường vốn. Việc đầu tư các tài sản trên thị trường tiền, như tín phiếu và các 
công cụ khác, có ý nghĩa chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu thanh toán, nhu cầu 
dự phòng và nhu cầu tích trữ của doanh nghiệp và đã được đề cập trong phần 
quản lý tài sản lưu động, mục các chứng khoán dễ bán. Phần này đề cập tới 
hoạt động đầu tư vào các chứng khoán trên thị trường vốn như trái phiếu, cổ 
phiếu. 

4.5.1. Đặc điểm của đầu tư chứng khoán 

Khác với hoạt động đầu tư vào các tài sản thực, hoạt động đầu tư 
chứng khoán là hoạt động đầu tư tài chính. Tài sản đầu tư trong trường hợp 
này là các chứng khoán hay các giấy tờ có giá. Giá trị của các giấy tờ này 
phụ thuộc vào giá trị kinh tế cơ bản của các quyền được bao hàm trong mỗi 
loại chứng khoán, hay phụ thuộc vào năng lực tài chính của nhà phát hành. 
Đồng thời, giá chứng khoán phụ thuộc vào quan hệ cung cầu chứng khoán 
trên thị trường. Đầu tư chứng khoán giúp doanh nghiệp có thể thu được lợi 
nhuận từ phần lợi tức được chia và phần tăng giá chứng khoán trên thị 
trường. Mặt khác, doanh nghiệp có thể được hưởng quyền quản lý, quyền 
kiểm soát doanh nghiệp khác từ cổ phiếu. 
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Các chứng khoán là các tài sản sinh lời có tính thanh khoản cao, có rủi 
ro lớn. Với giá trị nhỏ của các chứng khoán và sự đa dạng của các loại chứng 
khoán trên thị trường, danh mục đầu tư chứng khoán của doanh nghiệp dễ 
dàng được thiết kế theo các mức độ rủi ro khác nhau và dễ dàng thay đổi. 

Do đặc điểm của tài sản đầu tư, hoạt động đầu tư chứng khoán là hoạt 
động phức tạp, đòi hỏi các nhà quản lý phải có trình độ chuyên môn cao, am 
hiểu về thị trường, đồng thời, đòi hỏi phải có thị trường chứng khoán phát 
triển, tạo ra sự sẵn có của các công cụ đầu tư có tính thanh khoản cao. Mặt 
khác, hệ thống pháp luật cần được hoàn thiện nhằm bảo vệ quyền lợi của các 
nhà đầu tư. 

4.5.2. Vai trò của hoạt động đầu tư chứng khoán   

Đầu tư chứng khoán có vai trò quan trọng đối với hoạt động của doanh 
nghiệp. Thứ nhất, danh mục đầu tư này làm tăng và góp phần ổn định thu 
nhập của doanh nghiệp. Thứ hai, tạo ra sự đa dạng trong hoạt động đầu tư, 
bao gồm đa dạng hoá về lĩnh vực kinh doanh, đa dạng hoá về phương diện 
địa lý. Chính sự đa dạng hoá này tạo cơ sở cân bằng về rủi ro trong danh 
mục tài sản của doanh nghiệp và tăng tính thanh khoản cho các tài sản, trên 
cơ sở đó, tạo sự mềm dẻo trong việc quản lý tài sản của doanh nghiệp. Thứ 
ba, các chứng khoán có thể được sử dụng như là các tài sản thế chấp cho các 
khoản vay ngân hàng. Thứ tư, kinh doanh chứng khoán giúp cho các doanh 
nghiệp có thể tận dụng được lợi thế từ chính sách thuế. Thứ năm, các chứng 
khoán có thể được mua và bán nhanh chóng, do đó, có thể là nguồn dự trữ 
thứ cấp cho khả năng thanh toán của doanh nghiệp và giúp cho doanh nghiệp 
có thể dễ dàng tái cấu trúc lại tài sản. Ngày nay, các doanh nghiệp có thể dễ 
dàng phát triển hoạt động sang các lĩnh vực mới, các khu vực kinh doanh 
mới thông qua quá trình thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp. 

Hoạt động đầu tư chứng khoán thường được các nhà quản lý hoạch 
định thành chính sách đầu tư chứng khoán cụ thể. Chính sách này phải làm 
rõ mục tiêu của đầu tư là để phát triển lĩnh vực kinh doanh mới, để thâu tóm 
và sáp nhập doanh nghiệp khác, hay để đa dạng hoá đầu tư. Chính sách cũng 
cần hoạch định cụ thể loại chứng khoán được lựa chọn với mức độ rủi ro có 
thể chấp nhận đối với doanh nghiệp, khả năng trao đổi các chứng khoán trên 
thị trường, v.v... 
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4.5.3. Phân loại đầu tư chứng khoán 

Tuỳ theo mục đích quản lý, hoạt động đầu tư chứng khoán của doanh 
nghiệp có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Nếu căn cứ vào 
loại công cụ đầu tư, có thể phân loại đầu tư chứng khoán của doanh nghiệp 
thành đầu tư trái phiếu Chính phủ, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và đầu tư 
cổ phiếu của doanh nghiệp khác. Việc phân loại này có thể giúp các nhà 
quản lý xây dựng danh mục đầu tư với mức độ rủi ro phù hợp, trên cơ sở đó, 
dễ dàng thay đổi kết cấu danh mục đầu tư. 

Nếu phân loại theo mục đích đầu tư, có thể phân loại đầu tư chứng 
khoán thành đầu tư nhằm hưởng lợi tức và đầu tư nhằm nắm quyền quản lý, 
kiểm soát. Trong hoạt động đầu tư nhằm hưởng lợi tức, doanh nghiệp có thể 
mua trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu do doanh 
nghiệp khác phát hành. Khi doanh nghiệp đầu tư chứng khoán với mục đích 
nắm quyền kiểm soát, doanh nghiệp có thể vừa đa dạng hoá tài sản, vừa phát 
triển lĩnh vực kinh doanh mới thông qua thôn tính và sáp nhập. Việc phân 
loại này giúp cho các nhà quản lý có thể kiểm soát được hoạt động đầu tư 
theo các mục đích đã được xác định. 

4.5.4. Phân tích, ra quyết định đầu tư chứng khoán 

Phân tích chứng khoán là hoạt động quan trọng nhằm trợ giúp cho việc 
ra quyết định đầu tư. Việc phân tích tuỳ theo mục đích đầu tư chứng khoán. 
Trong hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm hưởng lợi tức, doanh nghiệp hoạt 
động như là nhà đầu tư chứng khoán, do đó các phương pháp phân tích chủ 
yếu được sử dụng là phương pháp Phân tích cơ bản (Phân tích tài chính) và 
Phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản giúp cho doanh nghiệp có thể lựa chọn 
được kết cấu danh mục đầu tư phù hợp. Phương pháp phân tích kỹ thuật giúp 
cho các nhà quản lý có thể lựa chọn được thời điểm và chiến lược mua bán 
chứng khoán tuỳ theo diễn biến của thị trường. Các phương pháp phân tích 
này được đề cập trong môn học “Thị trường chứng khoán”. 

Với mục đích nắm quyền quản lý, kiểm soát, việc phân tích được thực 
hiện chi tiết hơn đối với một doanh nghiệp được dự định thôn tính, sáp nhập, 
do đó chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích tài chính. Trường hợp này gần 
giống với phương pháp lựa chọn dự án đầu tư thông thường. Các phân tích 
cần chỉ rõ: thực trạng của doanh nghiệp thôn tính, sáp nhập và doanh nghiệp 
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bị thôn tính, sáp nhập ở thời điểm hiện tại; dự báo các khả năng thay đổi 
trong tương lai đối với doanh nghiệp. Trên cơ sở các phân tích đó, lượng hoá 
thành các luồng tiền và đánh giá mức độ rủi ro của các luồng tiền đó. Các 
phương pháp lựa chọn được áp dụng là các phương pháp NPV; PI; IRR; 
v.v... 

 

 

 

Câu hỏi ôn tập 
1. Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. 

2. Khái niệm dự án đầu tư  và đặc điểm của dự án đầu tư của doanh 
nghiệp? 

3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư của doanh nghiệp? 

4. Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư trên giác độ nhà doanh nghiệp 
và nhà ngân hàng? 

5. Giá trị thời gian của tiền trong đánh giá dự án đầu tư? 

6. Nhận xét thực tế đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư ở Việt Nam 
hiện nay? 

7. Nhận xét các phương thức đấu thầu ở Việt Nam hiện nay? 

8. Phân tích các điều kiện để nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án 
đầu tư ở Việt Nam hiện nay? 

9. Một dự án đầu tư có NPV cao thì có IRR cao. Hãy bình luận. 

10. Phương pháp xác định luồng tiền của dự án? 

11. Hai dự án A & B có tổng vốn đầu tư như nhau. NPV của A > NPV của 
B; IRR của A < IRR của B. Nhà đầu tư chỉ có thể lựa chọn một trong hai 
dự án. Hãy lựa chọn. 
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Chương 5 

doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư 
 
 

5.1.Khái quát chung về doanh lợi và rủi ro 

5.1.1. Doanh lợi tuyệt đối và doanh lợi tương đối 

Thu nhập của khoản đầu tư vào một tài sản được cấu thành bởi hai bộ 
phận: Thứ nhất là thu nhập do chính bản thân tài sản đó mang lại và thứ hai 
là lỗ hoặc lãi do giảm hoặc tăng giá của tài sản đầu tư (còn được gọi là lỗ 
hoặc lãi về vốn). 

Doanh lợi = Thu nhập từ tài sản + lãi (hoặc lỗ) về vốn  (6.1) 

Để minh hoạ rõ hơn, chúng ta hãy nghiên cứu ví dụ sau: 

Ví dụ 1 
Đầu năm giá một cổ phiếu của doanh nghiệp A là 37 đơn vị tiền tệ 

(đv), nếu mua 100 cổ phiếu, ta phải chi một khoản là 3700 đv. Giả sử rằng: 
Sau 1 năm doanh nghiệp A sẽ trả lãi cổ phần là 1,85 đv cho 1 cổ phần. Vậy 
ta sẽ nhận được:  

Thu nhập từ cổ phần = 1,85 đv x 100 = 185 đv 
Lại giả sử tiếp rằng vào cuối năm giá mỗi cổ phiếu tăng lên là 40,33 

đv, vậy ta có lãi về vốn: 

Lãi về vốn = (40,33 ®v - 37 ®v) x 100 = 333 ®v 

Trong trường hợp giá của mỗi cổ phiếu giảm xuống 34,78 đv ta sẽ bị 
lỗ về vốn:  

Lỗ về vốn = (34,78 ®v - 37 ®v) x 100 = - 222 ®v 

Tổng số doanh lợi trong trường hợp có lãi về vốn: 

Tổng doanh lợi = 185 đv + 333 đv= 518 đv 

Tổng số doanh lợi trong trường hợp có lỗ về vốn: 

Tổng doanh lợi = 185 đv - 222 = - 37 đv 
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Giả định rằng một người có một số cổ phần của doanh nghiệp A và 
không bán cổ phiếu vào cuối năm, liệu anh ta có nghĩ rằng có một khoản thu 
nhập về vốn trong tổng số doanh lợi hay không? Tất nhiên câu trả lời là có, 
bởi vì trên thị trường đã khẳng định sự tăng giá cổ phiếu mà anh ta đang có, 
nếu anh ta muốn có tiền mặt thì có thể bán cổ phiếu một cách dễ dàng. Anh 
ta quyết định không bán là vì cho rằng việc tiếp tục đầu tư vào doanh nghiệp 
A là sự lựa chọn tối ưu. 

Trên đây trình bày về doanh lợi tính bằng số tuyệt đối. Tuy nhiên, trên 
thực tế, người ta hay sử dụng thông tin về doanh lợi dưới dạng số tương đối 
và gọi nó là doanh lợi tương đối. Việc sử dụng doanh lợi tương đối rất thuận 
tiện vì nó không phụ thuộc vào lượng đầu tư thực tế của nhà đầu tư. Thực 
chất chúng ta chỉ muốn trả lời một câu hỏi sẽ nhận được bao nhiêu lãi từ một 
đơn vị vốn đầu tư . 

Công thức tính doanh lợi tương đối:    

 

 

 
 Theo ví dụ 1, doanh lợi tương đối được xác định như sau: 
                                   1,85 + 3,33 
 Doanh lợi tương đối  =        =   0,14  =  14% 

                                                                    37 
Do sự thuận tiện của doanh lợi tương đối, từ nay về sau khi nói thuật 

ngữ doanh lợi thì có nghĩa là doanh lợi tương đối. 

5.1.2. Doanh lợi thực tế và doanh lợi danh nghĩa 

 Doanh lợi được tính toán theo cách ở trên được gọi là doanh lợi danh 
nghĩa. Sở dĩ gọi đó là doanh lợi danh nghĩa là vì kết quả đó chưa được điều 
chỉnh theo lạm phát. Cũng với kết quả trên, nếu điều chỉnh nó theo tốc độ 
lạm phát thì sẽ có doanh lợi thực tế. 

Lạm phát tác động đến doanh lợi thực tế như thế nào?   Giả sử đầu 
năm giá 1kg nhôm là 5 đv. Với 100 đv vào đầu năm ta có thể mua được 20 
kg nhôm. Đến cuối năm do lạm phát là 5% nên giá nhôm tăng lên 5%, nghĩa 

Doanh lợi tương đối = 
Lãi cổ phần cuối kỳ +   Mức thay đổi gi  ̧cổ phiếu cuối kỳ

  Gi  ̧cổ phiếu đầu kỳ 
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là giá 1kg nhôm vào cuối năm sẽ là 5đv + (5đv x 0,05) = 5,25 đv. Nếu đầu 
năm bỏ ra 100 đv để mua cổ phiếu, cuối năm bán cổ phiếu và thu được tổng 
số tiền là 115,5 đv. Giả sử vào thời gian đó dùng tiền thu được để mua nhôm 
sẽ mua được: 115,5/ 5,25 = 22 kg nhôm. Nếu đo doanh lợi bằng lượng nhôm 
mua được thì doanh lợi tuyệt đối sẽ là: (115,5/5,25) - 20 = 2 kg nhôm. 
Doanh lợi tương đối sẽ là: 2/20 = 0,1 = 10%. Như vậy, doanh lợi danh nghĩa 
ở đây là 15,5% nhưng trên thực tế sức mua chỉ tăng 10%, nói khác đi chúng 
ta chỉ thực sự giầu có hơn trước 10%, nghĩa là doanh lợi thực tế bằng 10%. 
Với chỉ số lạm phát là 5%, mỗi đv trong tổng thu nhập danh nghĩa (115,5 
đv) sẽ giảm 5% trong giá trị thực tế của nó. Vì vậy giá trị thực tế trong 
khoản đầu tư của ta được xác định như sau: 115,5/1,05 = 110 đv (doanh lợi 
thực tế tuyệt đối là 10 đv và doanh lợi thực tế tương đối là 10%) 

Nếu ta gọi R là doanh lợi danh nghĩa, r là doanh lợi thực tế, h là tỷ lệ 
lạm phát thì ta có thể thấy mối quan hệ giữa doanh lợi danh nghĩa, doanh lợi 
thực tế và tỷ lệ lạm phát qua công thức sau đây: 

                       (1+R) = (1+r) (1+h)      (6.3) 

Suy ra: 

                        r = 1
1
1

−
+
+

h
R

       (6.4) 

                       R = r + h + rh       (6.5) 
Công thức trên chỉ ra rằng: doanh lợi danh nghĩa có ba bộ phận hợp 

thành. Bộ phận thứ nhất là doanh lợi thực tế (r), bộ phận thứ hai chính là sự 
đền bù việc giảm giá trị của khoản tiền đầu tư ban đầu do lạm phát (h), bộ 
phận cuối cùng là sự đền bù về việc giảm giá trị của doanh lợi do lạm phát 
(rh). 

Thành phần thứ ba thường rất nhỏ, vì vậy, trên thực tế khi tính toán 
người ta thường bỏ đi . Như vậy, công thức tính doanh lợi danh nghĩa trên 
thực tế như sau: 

                        R = r + h          (6.6) 
5.1.3. Doanh lợi bình quân 

Trên thị trường vốn người ta có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản khác 
nhau như: cổ phiếu thường, trái phiếu doanh nghiệp dài hạn, trái phiếu dài 
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hạn của Chính phủ, thương phiếu v.v... Mỗi loại đầu tư này mang lại mức 
doanh lợi  khác nhau theo từng thời kỳ nhất định. Để thấy được mức doanh 
lợi của mỗi loại đầu tư cho từng năm, người ta cần thu thập doanh lợi  thực 
tế của mỗi loại và tính doanh lợi  bình quân cho từng loại ở mỗi năm cụ thể. 

Ví dụ 2 
Năm N, ở một nước nào đó có 10 loại cổ phiếu thường của 10 doanh 

nghiệp khác nhau. Cuối năm N doanh lợi của các cổ phiếu này như sau:  0,1  
0,12  0,08 0,20 0,25 0,01 0,04 0,50 0,20 0,25 

Doanh lợi bình quân của cổ phiếu thường năm N của nước đang xem 
xét là: 

=
+++++++++

10

0,250,200,500,040,010,250,200,080,120,1
0,175 

Tương tự như vậy ta có thể tính doanh lợi bình quân cho các loại đầu 
tư khác. Dựa trên cơ sở của doanh lợi bình quân hàng năm đã thu thập được, 
ta có thể xác định doanh lợi bình quân cho một thời kỳ dài như : 5 năm, 10 
năm, 100 năm ... 

Chẳng hạn, nếu ta thu thập được doanh lợi bình quân hàng năm của cổ 
phiếu thường từ năm 1981 đến 1990, ta cộng doanh lợi bình quân của các 
năm đó rồi chia cho 10. Kết quả sẽ cho ta doanh lợi bình quân của cổ phiếu 
thường cho suốt thời kỳ 1981-1990. 

5.1.4. Rủi ro và mức bù đắp rủi ro 

Có nhiều loại chứng khoán trên thị trường vốn, tại sao người ta không 
chỉ chọn những  loại có doanh lợi cao nhất để đầu tư ? Nguyên nhân dẫn đến 
những quyết định đầu tư khác nhau là vì các loại đầu tư này có độ rủi ro 
khác nhau. 

Thông thường, các chính phủ tiến hành vay nợ bằng cách phát hành 
chứng khoán. Những chứng khoán này thể hiện dưới nhiều hình thức khác 
nhau. Trong số các chứng khoán của chính phủ thì tín phiếu thường có thời 
hạn ngắn nhất và lãi suất cũng thường thấp nhất. Tại sao tín phiếu có lãi suất 
thấp nhất ? Câu trả lời sẽ là: vì có độ rủi ro thấp nhất và trên thực tế người ta 
coi tín phiếu là tài sản không có rủi ro, hay nói khác đi đây là tài sản có độ 
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rủi ro bằng 0. Có nhiều người mong muốn việc đầu tư của họ phải có độ tin 
cậy cao nhất nên họ rất thích mua tín phiếu ngắn hạn. Tuy nhiên, cũng có 
những người thích mạo hiểm với hy vọng sẽ đạt được doanh lợi cao hơn. 

Ngược lại với tín phiếu, cổ phiếu thường là loại tài sản có độ rủi ro cao 
nhất. Doanh lợi của cổ phiếu thường hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả kinh 
doanh của doanh nghiệp, mà kết quả kinh doanh lại là hàm số của rất nhiều 
biến số.  

Theo số liệu thống kê, doanh lợi bình quân hàng năm cho thời kỳ 1926 
- 1988 của một số tài sản trên thị trường vốn của Mỹ được thể hiện qua bảng 
sau:  

Các loại đầu tư   Doanh lợi bình quân 

Cổ phiếu thường     
Trái phiếu doanh nghiệp dài hạn      
Trái phiếu Chính phủ dài hạn                
Tín phiếu                                               

   12,1% 
          5,3% 

4,7%  
           3,6% 

 
Thông thường, rủi ro càng cao thì doanh lợi kỳ vọng càng lớn. Nếu ta 

coi tín phiếu có độ rủi ro bằng 0 thì trái phiếu Chính phủ dài hạn, trái phiếu 
doanh nghiệp dài hạn, cổ phiếu thường là những tài sản có rủi ro ở những 
mức độ khác nhau. Sự chênh lệch giữa doanh lợi bình quân của các tài sản 
rủi ro so với doanh lợi của tài sản không có rủi ro được gọi là mức bù đắp 
rủi ro. 

Theo bảng trên, ta có thể tính mức bù đắp rủi ro của các tài sản rủi ro 
như sau: 

Các tài sản rủi ro Mức bù đắp rủi ro 

Cổ phiếu thường  
Trái phiếu doanh nghiệp dài hạn 
Trái phiếu chính phủ dài hạn  

8,5% 
1,7% 
1,1% 

5.1.5. Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn về số liệu thống kê theo thời 
gian của doanh lợi 

Phương sai là tổng các bình phương trung bình của độ chênh lệch giữa 
doanh lợi thực tế và doanh lợi bình quân (ký hiệu là δ2). Phương sai càng 
lớn thì doanh lợi thực tế càng có xu hướng khác biệt nhiều hơn so với doanh 
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lợi bình quân. Độ lệch tiêu chuẩn là căn bậc hai của phương sai (ký hiệu là 

σ). Trong chương này chúng ta sẽ tính toán phương sai và độ lệch tiêu chuẩn 
dựa trên số liệu lịch sử của doanh lợi. Vì vậy, việc tính toán sẽ giới thiệu sau 
đây chỉ đúng cho trường hợp tính toán phương sai dựa trên số liệu lịch sử. 
Trường hợp muốn xác định phương sai cho các khoản doanh lợi dự kiến 
trong tương lai thì cách xác định phương sai sẽ khác so với phương pháp xác 
định được giới thiệu trọng mục này. Để hiểu rõ cách xác định phương sai 
dựa trên số liệu lịch sử của doanh lợi hãy nghiên cứu ví dụ sau đây: 

Ví dụ 3: Để tính toán phương sai và độ lệch tiêu chuẩn, giả sử rằng: có 
một khoản đầu tư đã tiến hành được bốn năm với doanh lợi thực tế của từng 
năm là: 0,10; 0,12; 0,03; -0,09. Doanh lợi bình quân sẽ là: (0,10 + 0,12 + 
0,03 - 0,09)/ 4 = 0,04. Chúng ta hãy xem xét bảng sau đây: 

 (1) 
Doanh lợi 

thực tế 

(2) 
Doanh lợi 
bình quân 

(3) 
Chêng lệch 

(1)-(2) 

(4) 
Bình 

phương 
 chênh lệch

 0,10 
0,12 
0,03 
-0,09 
0,16 

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 

0,06 
0,08 
-0,01 
-0,13 
0,00 

0,0036 
0,0064 
0,0001 
0,0169 
0,0270 

 
Phương sai Var(R) được tính như sau: 

  Var (R) = δ2 = 0,027/ (4 - 1) = 0,009 

Độ lệch tiêu chuẩn SD(R) được tính như sau: 

  SD(R) = σ = 009,0  = 0,09487 

Theo bảng trên ta thấy: tổng của chênh lệch luôn luôn bằng 0, điều 
này giúp chúng ta có thể kiểm tra việc tính toán một cách dễ dàng. 

Nếu ta ký hiệu: T là số năm quan sát, Ri là doanh lợi thực tế của năm 

thứ i, R  là doanh lợi bình quân hàng năm cho suốt thời kỳ xem xét. Ta sẽ có 
công thức tính phương sai như sau: 

   
1T −

−∑
=

2)(
)(

RR
RVar i          (6.7) 
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 Trong đó:  i = 1, 2, 3, ... T  

       SD(R) = )(RVar       (6.8) 

5.2. Doanh lợi, rủi ro và đường thị trường chứng khoán 

 Phần trên chúng ta đã trình bày về doanh lợi, doanh lợi bình quân, 
cách tính phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của doanh lợi. Trong phần này sẽ 
tập trung nghiên cứu làm thế nào để phân tích doanh lợi và phương sai khi 
có được thông tin liên quan đến doanh lợi dự kiến và xác suất để đạt được 
doanh lợi dự kiến đó.  

5.2.1. Doanh lợi dự kiến. 

Giả sử: xem xét hai cổ phần L và U cho thời kỳ là một năm. Dự kiến 
doanh lợi của cổ phần L cho năm tới là: 25%, dự kiến doanh lợi của cổ phần 
U cho cùng thời kỳ là: 20%. 

Khi các nhà đầu tư đều đồng ý về doanh lợi dự kiến cho hai loại cổ 
phần trên thì tại sao vẫn có người muốn chọn cổ phần U? Rõ ràng là khi lựa 
chọn đầu tư vào đâu, các nhà đầu tư có tính đến mức độ rủi ro của nó. 

Trong nền kinh tế thị trường, người ta thường quan tâm tới hai tình 
trạng kinh tế đối lập nhau, đó là: nền kinh tế ở trạng thái hưng thịnh và nền 
kinh tế suy thoái. Trong năm tới có thể nền kinh tế ở trạng thái hưng thịnh 
trong suốt cả năm, cũng có thể bị suy thoái trong suốt cả năm hoặc cũng có 
thể một phần của năm sẽ là hưng thịnh và phần còn lại của năm sẽ là suy 
thoái. Tóm lại, các tình trạng khác nhau của nền kinh tế được xem như là 
những đại lượng ngẫu nhiên. 

Ví dụ 4 
Người ta dự kiến rằng: ở tình trạng kinh tế hưng thịnh, cổ phần L sẽ có 

doanh lợi là: 70%,  và cổ phần U sẽ có doanh lợi là: 10%. Nếu nền kinh tế ở 
tình trạng suy thoái, cổ phần L sẽ có doanh lợi là: -20% và cổ phần U sẽ có 
doanh lợi là: 30%. Giả sử xác suất cho mỗi tình trạng kinh tế kể trên đều là: 
0,5. Chúng ta có thể tổng kết bằng bảng sau đây: 
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Doanh lợi dự kiến (%) 

cho từng tình trạng kinh tế 
 

Tình trạng của 
nền kinh tế 

 
Xác suất xảy ra 

cho mỗi tình trạng  
kinh tế 

 
Cổ phần L  

 
Cổ phần U 

Suy thoái 
Hưng thịnh 

0,5 
0,5 
1,0 

    - 20 
      70 

30 
10 

Nếu ta mua cổ phần U,  một nửa thời gian sẽ cho ta doanh lợi là: 30% 
và nửa thời gian còn lại sẽ cho ta doanh lợi là: 10%. Như vậy, doanh lợi dự 
kiến cho cổ phần U ký hiệu là E(Ru) sẽ là: 

  E(Ru) = 0,50 x 30% + 0,50 x 10% = 20% 
Nói một cách khác, chúng ta chờ đợi một khoản doanh lợi bình quân 

là 20% cho suốt thời kỳ xem xét. 

Tương tự, doanh lợi dự kiến bình quân cho cổ phần L ký hiệu là: E(RL) 
sẽ được tính như sau: 

  E(RL) = 0,50 x -20% + 0,50 x 70% = 25% 
 

Đến đây có thể  biết rõ: vì sao  cổ phần L có thu nhập dự kiến cao hơn 
so với cổ phần U mà vẫn có người thích mua cổ phần U ? Cổ phần L mặc dù 
có doanh lợi dự kiến cao hơn nhưng độ rủi ro cao hơn. Nếu như sự suy thoái 
kinh tế xảy ra và kéo dài trong suốt thời kỳ thì cổ phần L bị lỗ 20% , trong 
khi đó, dù nền kinh tế ở tình trạng nào đi nữa thì cổ  phần U vẫn có lãi. 

Trong phần trước đã định nghĩa mức bù đắp rủi ro là phần chênh lệch 
giữa doanh lợi của tài sản rủi ro và doanh lợi của tài sản không có rủi ro. 
Người ta có thể áp dụng định nghĩa này để tính toán mức bù đắp rủi ro dự 
kiến như là sự chênh lệch giữa doanh lợi dự kiến của khoản đầu tư có rủi ro 
và doanh lợi chắc chắn của khoản đầu tư không có rủi ro. 

Ví dụ 5 
Doanh lợi của khoản đầu tư không có rủi ro là: 8%; ta gọi 8% là tỷ 

suất không có rủi ro và ký hiệu là: Rf . Ta có thể viết công thức tính mức bù 
đắp rủi ro dự kiến như sau:     
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Sử dụng công thức này, có thể tính mức bù đắp rủi ro dự kiến cho cổ 

phần L và cổ phần U 

 

 

Việc tính toán doanh lợi dự kiến cho cổ phần U và cổ phần L trong 
trường hợp xác suất xảy cho từng tình trạng kinh tế là bằng nhau được tổng 
kết ở bảng sau đây: 

  Cổ phần L Cổ phần U 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tình trạng 
kinh tế 

Xác suất xảy 
ra của mỗi 
tình trạng 

kinh tế 

Doanh lợi dự 
kiến cho từng 

tình trạng 
kinh tế 

 
Tích số 
(2) x (3) 

Doanh lợi dự 
kiến cho từng 

tình trạng 
kinh tế 

Tích số 
(2) x (5) 

Suy thoái 

Hưng thịnh 

0,50 

0,50 

1,00 

- 0,20 

0,70 

- 0,10 

0,35 

E(RL)=25%

0,30 

0,10 

0,15 

0,05 

E(RU)=20%

Hãy nghiên cứu một ví dụ khác để hiểu rõ hơn về cách tính doanh lợi 
dự kiến. 

Ví dụ 6 
Giả sử người ta tính toán được rằng: xác suất để xảy tình trạng kinh tế 

hưng thịnh sẽ kéo dài 20% thời gian xem xét. Hãy xác định doanh lợi dự 
kiến cho cổ phần U và cổ phần L.. Nếu tỷ lệ không có rủi ro là: 10%, hãy 
tính mức bù đắp rủi ro dự kiến cho từng cổ phần. 

Mức bù đắp rủi ro dự kiến = Doanh lợi dự kiến - Tỷ suất không có rủi ro  

= E(R) - Rf      (6.9) 

Mức bù đắp rủi ro dự kiến cho cổ phần U  =  E(RU) - Rf  = 20% - 8% = 12% 
Mức bù đắp rủi ro dự kiến cho cổ phần L   =   E(RL) - Rf   =   25% - 8% = 17% 
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Việc tính toán thể hiện ở bảng sau đây: 

  Cổ phần L Cổ phần U 
 

(1) 
Tình trạng 

kinh tế 

 
(2) 

Xác suất xảy 
ra của mỗi 
tình trạng 

kinh tế 

 
(3)  

Doanh lợi dự 
kiến cho từng 

tình trạng 
kinh tế 

 
(4) 

Tích số 
(2) x (3) 

 
(5)  

Doanh lợi 
dự kiến 
cho từng 
tình trạng 

kinh tế 

 
(6) 

Tích số 
(2) x (5) 

Suy thoái 

Hưng thịnh 

0,8 

0,2 

1,0 

- 0,20 

0,70 

- 0,16 

0,14 

E(RL)= -2%

0,30 

0,10 

0,24 

0,02 

E(RU)=26%

Vì chỉ có hai khả năng có thể xảy ra là: hưng thịnh và suy thoái. Do 
vậy, khi biết xác suất xảy ra của tình trạng hưng thịnh là 0,2 thì ta có thể 
tính được xác suất xảy ra tình trạng suy thoái là: (1 - 0,2 =  0,8).  

 Mức bù đắp rủi ro của cổ phần U = 26% - 10% = 16% 

 Mức bù đắp rủi ro của cổ phần L  = -2% - 10%  = -12% 
5.2.2. Tính toán phương sai của doanh lợi dự kiến 

Để tính toán phương sai của doanh lợi dự kiến cho các khoản đầu tư 
khác nhau, trước hết ta cần phải xác định các chênh lệch bình phương giữa 
doanh lợi dự kiến cho từng khoản đầu tư ở mỗi tình trạng kinh tế và doanh 
lợi dự kiến bình quân. Sau đó ta nhân từng kết quả chênh lệch bình phương 
đó với xác suất tương ứng của nó. Tổng của các tích số sẽ là phương sai của 
doanh lợi dự kiến cho khoản đầu tư mà ta đang xem xét. Độ lệch tiêu chuẩn 
được tính bằng căn bậc hai của phương sai. 

Ví dụ 7 
Để minh hoạ rõ hơn điều vừa nói ở trên, ta tiếp tục lấy cổ phần L và cổ 

phần U làm ví dụ. Trong trường hợp xác suất xảy ra tình trạng hưng thịnh và 
suy thoái đều là 0,5. Phương sai của cổ phần U và cổ phần L sẽ là bao 
nhiêu? 

Ta biết,   E(RU) = 20% và E(RL) = 25%. Việc tính toán phương sai 
của hai cổ phần này thể hiện trong bảng sau: 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Tình trạng  
kinh tế 

 
Xác suất xảy ra 

của mỗi tình 
trạng kinh tế 

 
Chênh lệch về doanh 
lợi của mỗi tình trạng 
kinh tế so với doanh 
lợi bình quân dự kiến 

 
Bình phương các 

chênh lệch 

 
Tích số 
(2) x (4) 

Cổ phần L 
Suy thoái 
Hưng thịnh 

 
0,5 
0,5 

 
- 0,20 - 0,25 = - 0,45 
0,70 - 0,25 =   0,45 

 
(-0,45)2 = 0,2025 
(0,45)2 = 0,2025 

 
0,10125 
0,10125 

σL
2  = 0,2025  

Cổ phần U 
Suy thoái 
Hưng thịnh 

 
0,5 
0,5 

 

 
0,30 - 0,20 =   0,10 
0,10 - 0,20 = - 0,10 

 
(0,10)2 = 0,01 
(-0,10)2 = 0,01 

 
0,005 
0,005 

σU
2  = 0,010  

Người thấy rằng: cổ phần L có thu nhập dự kiến bình quân cao hơn cổ 
phần U, nhưng cổ phần U có độ rủi ro thấp hơn cổ phần L. Nếu chọn cổ 
phần L có thể đạt được mức doanh lợi là 70% trong điều kiện của nền kinh 
tế hưng thịnh, tuy nhiên cũng có thể bị lỗ 20% trong điều kiện nền kinh tế 
lâm vào tình trạng suy thoái. Ngược lại, trong mọi điều kiện thì cổ phần U 
đều có doanh lợi ít nhất là 10%. Vậy nên mua cổ phần nào? Rất khó trả lời, 
việc mua cổ phần nào là do sở thích của người mua. Một số người thích 
đương đầu với rủi ro để hy vọng có được doanh lợi cao hơn nên họ thích 
mua cổ phần L. Một số người khác không thích liều lĩnh nên họ sẽ chọn mua 
cổ phần U.  

5.2.3. Danh mục đầu tư 

 Danh mục đầu tư là một nhóm các tài sản như  là cổ phiếu và trái 
phiếu do một người đầu tư nắm giữ. Nói chung, các nhà đầu tư thường đầu tư 
vào nhiều nơi thể hiện bằng nhiều loại cổ phiếu và nhiều loại trái phiếu khác 
nhau. Trong phần trên đã nghiên cứu rủi ro và doanh lợi của từng tài sản 
riêng biệt. Trong phần này sẽ tập trung nghiên cứu doanh lợi dự kiến và 
phương sai của danh mục đầu tư. 

5.2.3.1.  Trọng số của danh mục đầu tư 

Có nhiều cách khác nhau để diễn tả một danh mục đầu tư, tuy nhiên, 
cách thuận tiện nhất là liệt kê danh sách của từng khoản đầu tư với giá trị 
của nó được tính theo tỷ lệ phần trăm so với tổng số tiền đầu tư của một 
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người đầu tư nào đó. Người ta gọi những tỷ lệ phần trăm này là những trọng 
số của danh mục đầu tư. 

Ví dụ 8 
Tổng số tiền đầu tư của một người đầu tư nào đó là 200 đv, anh ta đầu 

tư vào một loại tài sản với số tiền là 50 đv, còn lại 150 đv anh ta đầu tư vào 
một tài sản khác. Vậy, trọng số danh mục đầu tư cho tài sản thứ nhất là: 
50/200 = 0,25. Trọng số danh mục đầu tư cho tài sản thứ hai là: 150/200 = 
0,75. Nếu danh mục đầu tư bao gồm một trăm loại tài sản khác nhau sẽ có 
một trăm trọng số cho danh mục đầu tư đó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng: tổng 
của tất cả các trọng số của  danh mục đầu tư bao giờ cũng bằng 1. 

5.2.3.2. Doanh lợi dự kiến của danh mục đầu tư 

Ví dụ 9 

Trở lại cổ phần U và cổ phần L, nếu dùng một nửa số tiền đầu tư vào 
cổ phần U và một nửa số tiền còn lại đầu tư vào cổ phần L, trong điều kiện 
xác suất xảy ra cho tình trạng kinh tế hưng thịnh và suy thoái là như nhau và 
bằng 0,5. Vậy, doanh lợi dự kiến cho danh mục đầu tư là bao nhiêu? 

Giả sử, nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái suốt thời kỳ xem xét, 
một nửa số tiền đầu tư vào cổ phần L sẽ bị lỗ 20%, một nửa số tiền còn lại 
đầu tư vào cổ phần U sẽ có lãi là 30%. Như vậy, doanh lợi của danh mục đầu 
tư (ký hiệu là RP) sẽ được tính như sau: 

  RP = 0,5 x (-20%) + 0,5 x 30% = 5% 
Nếu nền kinh tế hoàn toàn hưng thịnh trong suốt thời gian xem xét, ta 

có: 

  RP = 0,5 x 70% + 0,5 x10%  = 40% 
Nhưng xác suất xảy ra tình trạng kinh tế  suy thoái và hưng thịnh là 

như nhau và bằng 0,5. Do đó, doanh lợi dự kiến cho danh mục đầu tư của ta 
(được ký hiệu là E(RP) sẽ là: 

  E(RP) = 0,5 x 5% + 0,5 x 40%  = 22,5% 
Trong phần trước đã nghiên cứu cách tính doanh lợi dự kiến cho từng 

loại tài sản riêng biệt như là cho cổ phần U cho ta E(RU) và cổ phần L cho ta 
E(RL). Để tính doanh lợi dự kiến cho danh mục đầu tư một cách nhanh 
chóng hơn và trực tiếp hơn, ta có thể lấy trọng số của từng loại tài sản riêng 
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biệt trong danh mục đầu tư nhân với doanh lợi dự kiến của tài sản đó. Cộng 
tất cả các tích số đó lại với nhau ta sẽ có doanh lợi dự kiến của danh mục 
đầu tư. 

ở ví dụ 4, ta đã tính được doanh lợi dự kiến của cổ phần U là: E(RU) = 
20% và doanh lợi dự kiến của cổ phần L là: E(RL) = 25%, theo điều kiện nêu 
ra ở ví dụ 9, trọng số của cổ phần U và cổ phần L đều là 0,5. Ta tính được 
doanh lợi dự kiến cho danh mục đầu tư như sau: 

  E(RP)  = 0,5 x E(RL) + 0,5 x E(RU) 
     = 0,5 x 25% + 0,5 x20% = 22,5% 
Cách tính toán này không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu loại tài sản 

trong danh mục đầu tư. Giả sử danh mục đầu tư của ta có n tài sản, xi là 
trọng số của tài sản i. Vậy, công thức chung để tính doanh lợi dự kiến cho 
danh mục đầu tư sẽ được viết như sau:        

E(RP) = X1 x E(R1) + X2 x E(R2) +... + Xn x E(Rn) =Σ Xi E(Ri) (6.10) 

                         Víi i = 1,2 3, ...n 
5.2.3.3. Phương sai của danh mục đầu tư 

Ví dụ 10 

Để trình bày một cách ngắn gọn, tiếp tục lấy cổ phần U và cổ phần L 
làm ví dụ. Trên đây, ta đã tính được rằng: nếu nền kinh tế hoàn toàn rơi vào 
tình trạng suy thoái trong suốt thời kỳ nghiên cứu thì doanh lợi dự kiến cho 
danh mục đầu tư là: 5%, nếu nền kinh tế hưng thịnh trong suốt thời kỳ 
nghiên cứu thì doanh lợi dự kiến cho danh mục đầu tư sẽ là: 40%. Trong 
điều kiện xác suất xảy ra cho cả hưng thịnh và suy thoái đều là 0,5 ta đã tính 
được E(RP) = 0,225. Vậy, phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của danh mục 
đầu tư là bao nhiêu? 
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Việc tính toán phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của danh mục đầu tư 
được tổng kết ở bảng sau: 

(1) (2) (3) (4) (5)
Tình trạng  

Kinh tế 
Xác suất xảy 
ra của mỗi 
tình trạng 

kinh tế 

Doanh lợi của 
danh mục đầu 

tư cho mỗi 
tình trạng 

kinh tế 

Bình phương các chênh lệch 
giữa  doanh lợi theo từng 

tình trạng kinh tế và doanh 
lợi dự kiến bình quân của 

danh mục đầu tư 

Tích số 
(2) x (4) 

 
Suy thoái 
Hưng thịnh 

 
0,5 
0,5 

 
5% 

40%    

 
(0,05 - 0,225)2 = 0,30625 
(0,40 - 0,225)2 = 0,30625 
 

 
0,0153125 
0,0153125 

σp
2   =  0,030625 

030625,0=pσ  = 17,5% 

Ví dụ 11 

Giả sử thay đổi các trọng số của danh mục đầu tư. 2/11 số tiền dùng để 
đầu tư vào cổ phần L và số tiền còn lại 9/11 dùng để đầu tư vào cổ phần U. 
Trong điều kiện nền kinh tế suy thoái trong suốt thời kỳ nghiên cứu, doanh 
lợi dự kiến của danh mục đầu tư được xác định như sau: 

RP = (2/11) x (-20%) + (9/11) x (30%) = 20,91% 
Trong điều kiện nền kinh tế hưng thịnh suốt thời kỳ xem xét, doanh lợi 

dự kiến của danh mục đầu tư được xác định như sau: 

RP = (2/11) x (70%) + (9/11) x (10%)  = 20,91% 
Như vậy, nếu bố trí danh mục đầu tư theo các trọng số như trên thì dù 

nền kinh tế ở trạng thái nào đi nữa, vẫn có doanh lợi dự kiến là 20,91%. 
Không cần phải tính toán, ta có thể thấy là: trong trường hợp này phương sai 
của danh mục đầu tư bằng 0. Điều này rất quan trọng cho việc bố trí một 
danh mục đầu tư sao cho có thể loại bỏ được một số rủi ro nhất định. Vấn đề 
này sẽ được bàn kỹ ở những phần sau. 

5.2.4. Rủi ro, doanh lợi có hệ thống và không có hệ thống 

5.2.4.1. Rủi ro có hệ thống và không có hệ thống 

Rủi ro có hệ thống là loại rủi ro tác động đến toàn bộ hoặc hầu hết 
các tài sản. Vì thế người ta còn gọi nó là rủi ro của thị trường. Như đã thấy, 
sự bấp bênh của các điều kiện kinh tế chung như việc giảm GDP, tăng lãi 
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suất tiền vay, tăng tốc độ lạm phát...là những ví dụ cho rủi ro có hệ thống. 
Những điều kiện này tác động đến hầu hết các doanh nghiệp. 

Rủi ro không có hệ thống là loại rủi ro chỉ tác động đến một tài sản 
hoặc một nhóm nhỏ các tài sản, nghĩa là loại rủi ro này chỉ liên quan tới 
từng doanh nghiệp cụ thể nào đó. Vì thế người ta còn gọi là rủi ro đơn nhất 
hay rủi ro cho một tài sản cụ thể. Chẳng hạn, sự bãi công của công nhân 
thuộc doanh nghiệp A sẽ chỉ ảnh hưởng đến sản suất kinh doanh của doanh 
nghiệp A, đôi khi nó cũng có ảnh hưởng chút ít đến một vài doanh nghiệp 
khác đang có một số hợp đồng mua bán với doanh nghiệp này. Các doanh 
nghiệp không có liên quan tới doanh nghiệp A thì hoàn toàn không bị tác 
động. 

5.2.4.2. Các thành phần doanh lợi có hệ thống và không có hệ 
thống 

Khi ta dự kiến doanh lợi cho một khoản đầu tư nào đó, có những 
khoản không dự kiến được. Trong quá trình thực hiện, doanh lợi có thể tăng 
lên hoặc giảm đi so với dự kiến. Nếu ta ký hiệu phần tăng lên hoặc giảm đi 
đó là U, ta có thể viết công thức tính doanh lợi như sau: 

    R = E(R) + U    (6.11) 

Trong đó:   R là doanh lợi đạt được 
     E(R) là doanh lợi dự kiến 
     U  là doanh lợi không dự kiến được 
Như ở phần trên, ta thấy:  có hai loại rủi ro, rủi ro có hệ thống và rủi ro 

không có hệ thống. Phần doanh lợi không dự kiến được là do hai loại rủi ro 
này gây ra. Ta cũng có thể chia bộ phận doanh lợi không dự kiến được thành 
hai phần, phần thứ nhất là phần không có hệ thống và do rủi ro không có hệ 

thống gây ra, ta ký hiệu phần này là ε. Phần thứ hai là phần có hệ thống do 
rủi ro có hệ thống gây ra và được ký hiệu là m. Đến đây, ta có thể viết công 
thức tính doanh lợi đạt được là: 

  R = E(R) + m +  ε    (6.12) 
Việc phân chia bộ phận doanh lợi không dự kiến được thành hai phần 

là rất quan trọng. Để thấy được tại sao nó quan trọng, chúng ta sẽ nghiên 
cứu ở phần sau đây nói về rủi ro của danh mục đầu tư. 
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5.2.5. Đa dạng hoá và rủi ro của danh mục đầu tư 

5.2.5.1. Tác động của đa dạng hoá 

Khi ta có một lượng tiền nào đó, nếu ta dùng toàn bộ số tiền để đầu tư 
vào một loại tài sản thì mức độ rủi ro cao hơn là việc đầu tư số tiền này vào 
nhiều tài sản khác nhau. 

Để thấy được mối quan hệ giữa cách bố trí một danh mục đầu tư và rủi 
ro của danh mục đầu tư, chúng ta hãy nghiên cứu bảng sau đây: 

 

(1) 
Số lượng các cổ phần 
khác nhau của một 
danh mục đầu tư 

(2) 
Độ lệch tiêu chuẩn 

bình quân của doanh 
lợi hàng năm của 
danh mục đầu tư 

(3) 
Tỷ lệ giữa độ lệch tiêu chuẩn 
của danh mục đầu tư so với 
độ lệch tiêu chuẩn của việc 

đầu tư vào một cổ phần 
1 
2 
4 
6 
8 

10 
20 
30 
40 
50 

100 
200 
300 
400 
500 

1000 

49,24% 
37,36 
29,69 
26,64 
24,98 
23,93 
21,68 
20,87 
20,46 
20,20 
19,69 
19,42 
19,34 
19,29 
19,27 
19,21 

 

1,00 
0,76 
0,60 
0,54 
0,51 
0,49 
0,44 
0,42 
0,42 
0,41 
0,40 
0,39 
0,39 
0,39 
0,39 
0,39 

Nguồn:  Tạp chí phân tích lượng và tài chính. 22/9/1987 số: 353-64  
Nhan đề:  "Bao nhiêu cổ phần sẽ tạo nên một danh mục đầu tư đa dạng hoá" 

Qua đó thấy rằng: Độ lệch tiêu chuẩn cho danh mục đầu tư có một cổ 
phần là 49,24%. Điều này có nghĩa là nếu ta lựa chọn một cách ngẫu nhiên 
một loại cổ phần của một doanh nghiệp nào đó và đầu tư toàn bộ số tiền của 
ta vào đó thì độ lệch tiêu chuẩn của doanh lợi sẽ là 49,24% cho một năm. 
Nếu ta lựa chọn một cách ngẫu nhiên hai loại cổ phần và đầu tư vào mỗi loại 
một nửa số tiền thì độ lệch tiêu chuẩn bình quân sẽ là 37,36% v.v... 
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Điều quan trọng rút ra ở đây là: độ lệch tiêu chuẩn giảm khi mà số 
lượng các loại cổ phần tăng lên. Nếu ta lựa chọn một cách ngẫu nhiên 100 
loại cổ phần khác nhau thì độ lệch tiêu chuẩn bình quân của danh mục đầu 
tư sẽ giảm xuống 19,69%. Nếu ta lựa chọn một cách ngẫu nhiên 500 cổ phần 
khác nhau thì độ lệch tiêu chuẩn bình quân sẽ là 19,27%. Nếu ta tiếp tục 
tăng thêm số lượng cổ phần cho danh mục đầu tư của ta thì ta thấy kết quả 
giảm của độ lệch tiêu chuẩn rất nhỏ hoặc không thay đổi. 

5.2.5.2. Nguyên lý của đa dạng hoá 

Từ bảng trên có thể vẽ dược đồ thị sau đây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nhìn vào đồ thị, ta thấy có hai điểm cần lưu ý. Thứ nhất, một số rủi ro 
có liên quan đến từng loại tài sản có thể bị loại trừ bằng cách bố trí danh 
mục đầu tư. Quá trình bố trí danh mục đầu tư được tiến hành bằng cách dàn 
trải việc đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau được gọi là đa dạng hoá. 

Nguyên lý của đa dạng hoá cho thấy rằng: dàn trải việc đầu tư vào 
nhiều tài sản khác nhau sẽ loại trừ được một số rủi ro. Phần diện tích trên 
hình vẽ ký hiệu " rủi ro có thể loại trừ bằng đa dạng hoá" chính là bộ phận 
rủi ro có thể loại trừ thông qua đa dạng hoá. 

 

Rủi ro có thể loại trừ được bằng đa dạng hoá 

Rủi ro không thể loại trừ được bằng đa dạng hoá  

49,24% 

23,93% 

19,21% 

1 10 1000  Số lượng các loại cổ phần  
 của 1 danh mục đầu tư 

.... 
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Điểm thứ hai cũng rất quan trọng là sẽ có một mức tối thiểu của rủi ro 
mà không thể loại trừ nó bằng việc đa dạng hoá. Mức tối thiểu này được thể 
hiện trên hình vẽ với ký hiệu: rủi ro không thể loại trừ bằng đa dạng hoá". 
Hai điểm này cho ta kết luận rằng: đa dạng hoá có thể làm giảm rủi ro, 
nhưng việc giảm này chỉ có thể đạt đến một điểm nhất định chứ không thể 
giảm mãi. 

5.2.5.3. Đa dạng hoá và rủi ro không có hệ thống. 

Trên đây người ta đã khẳng định: một số rủi ro có thể loại trừ bằng đa 
dạng hoá, một số rủi ro khác thì không thể loại trừ được theo cách này. Sẽ có 
một câu hỏi là: tại sao lại như vậy? Cần nhớ lại phần trước đây nói về rủi ro 
có hệ thống và rủi ro không có hệ thống. Theo định nghĩa, rủi ro không có 
hệ thống là rủi ro chỉ liên quan đến một hoặc một vài tài sản. Chẳng hạn, 
nếu xem xét một loại cổ phần của một doanh nghiệp nào đó, dự án về chế 
tạo sản phẩm mới hoặc sự tiết kiệm do cải tiến quy trình công nghệ có thể 
mang lại giá trị thuần tuý dương và do đó có thể làm tăng giá trị cổ phần của 
doanh nghiệp. Ngược lại, nếu doanh nghiệp phạm pháp và phải đền bù bằng 
một lượng tiền đáng kể, hoặc do sự cố bất ngờ gây thiệt hại cho doanh 
nghiệp, hoặc do bãi công của công nhân trong doanh nghiệp v.v...có thể dẫn 
đến giảm giá trị cổ phần của doanh nghiệp. 

Đến đây có thể nhận thấy rằng: nếu chỉ đầu tư vào một loại cổ phần 
của một doanh nghiệp nào đó thì nghĩa là kết quả đầu tư bị phụ thuộc rất 
nhiều vào những sự kiện xảy ra đối với doanh nghiệp. Nếu đầu tư vào nhiều 
loại tài sản ở nhiều doanh nghiệp khác nhau thì sự phụ thuộc này giảm đi 
nhiều, bởi vì nếu chẳng may bị lỗ ở doanh nghiệp này thì vẫn có lãi ở doanh 
nghiệp khác. Việc bù trừ đó sẽ làm cho rủi ro của danh mục đầu tư giảm đi. 

Như vậy, rủi ro không có hệ thống sẽ bị loại trừ thông qua việc đa 
dạng hoá. Vì vậy, một danh mục đầu tư  với số lượng lớn các tài sản khác 
nhau có thể dẫn đến một điều là: rủi ro không có hệ thống của nó bằng 0. 
Trên thực tế, khái niệm "có thể đa dạng hoá" và khái niệm "rủi ro không có 
hệ thống" có thể sử dụng thay thế cho nhau. 

5.2.5.4. Đa dạng hoá và rủi ro có hệ thống 

Rủi ro có hệ thống không thể loại trừ bằng cách đa dạng hoá, bởi vì 
theo định nghĩa, rủi ro có hệ thống tác động đến tất cả các loại tài sản khác 
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nhau. Vì lẽ đó, cho dù ta có tới bao nhiêu loại tài sản khác nhau trong một 
danh mục đầu tư đi nữa thì cũng không loại trừ được rủi ro có hệ thống. Vì 
vậy trên thực tế, khái niệm "không thể đa dạng hoá" và khái niệm "rủi ro có 
hệ thống" có thể sử dụng thay thế cho nhau. 

5.2.6. Rủi ro có hệ thống và hệ số bêta 

Trong mục này sẽ nghiên cứu để trả lời câu hỏi: cái gì quyết định mức 
bù đắp rủi ro cho một tài sản có rủi ro? Hay nói một cách khác: tại sao mức 
bù đắp rủi ro của tài sản này lại cao hơn mức bù đắp rủi ro của tài sản khác? 
Việc trả lời câu hỏi này chủ yếu dựa vào sự khác biệt giữa rủi ro có hệ thống 
và rủi ro không có hệ thống. 

5.2.6.1. Nguyên lý của rủi ro có hệ thống 

Đến đây đã nhận thấy rằng: tổng số rủi ro liên quan đến một tài sản 
bao gồm hai bộ phận: rủi ro có hệ thống và rủi ro không có hệ thống. Chúng 
ta cũng đã nhận thức được là: rủi ro không có hệ thống có thể bị loại trừ 
thông qua việc đa dạng hoá. Ngược lại, chúng ta không thể loại trừ được rủi 
ro có hệ thống bằng cách đa dạng hoá. 

Dựa trên cơ sở nghiên cứu trên, chúng ta thấy: cần phải xác định chính 
xác rủi ro nghĩa là gì? Nguyên lý của rủi ro có hệ thống đã chỉ ra rằng: phần 
thưởng trao cho việc chịu đựng rủi ro chỉ phụ thuộc vào rủi ro có hệ thống 
của khoản đầu tư. Rủi ro không có hệ thống có thể loại trừ thông qua việc đa 
dạng hoá mà không cần có chi phí, vì vậy sẽ không có phần thưởng cho loại 
rủi ro này. Hay nói một cách khác, thị trường sẽ không đền bù cho loại rủi ro 
không cần thiết phải sinh ra. 

Nguyên lý của rủi ro có hệ thống khẳng định: doanh lợi dự kiến cho 
một tài sản chỉ phụ thuộc vào rủi ro có hệ thống. Nghĩa là, chỉ riêng rủi ro có 
hệ thống là loại rủi ro có liên quan đến việc quyết định mức doanh lợi dự 
kiến và mức bù đắp rủi ro của một tài sản.   

5.2.6.2. Đo lường rủi ro có hệ thống 

Rủi ro có hệ thống là một trong những yếu tố quyết định mức doanh 
lợi dự kiến của một tài sản, vì thế cần biết cách đo mức độ rủi ro có hệ thống 
cho các khoản đầu tư khác nhau. Thước đo mà chúng ta sẽ sử dụng là hệ số 

bªta β.  
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Hệ số β cho ta biết mức rủi ro có hệ thống của một tài sản cụ thể so 
với mức rủi ro có hệ thống bình quân của một tài sản là bao nhiêu? Theo 

định nghĩa này, một tài sản nào đó có β = 0,5 thì có nghĩa là: mức rủi ro có 
hệ thống của tài sản này bằng một nửa so với mức rủi ro bình quân cho một 

tài sản, nếu một tài sản có β = 2 thì có nghĩa là: mức rủi ro có hệ thống của 
tài sản này bằng hai lần so với mức rủi ro bình quân cho một tài sản.v.v... 

5.2.6.3. Bêta của danh mục đầu tư 

Ví dụ 12 

Giả sử  ta có thông tin về một số chứng khoán của các doanh nghiệp 
khác nhau với  các hệ số bêta thể hiện ở bảng sau đây: 

(1) 
Cổ phần của các doanh  

nghiệp 

(2) 
Hệ số β 

Doanh nghiệp K 
Doanh nghiệp M 
Doanh nghiệp L 
Doanh nghiệp O 
Doanh nghiệp P 
Doanh nghiệp Q 
Doanh nghiệp R 
Doanh nghiệp S 

0,75 
0,70 
1,05 
0,99 
1,01 
0,64 
1,16 
1,42 

Bêta của danh mục đầu tư  có thể được tính toán giống như tính toán 
doanh lợi dự kiến của danh mục đầu tư. Theo số liệu ở bảng trên, giả sử có 
một số tiền nào đó, người ta đầu tư một nửa số tiền vào cổ phần của doanh 

nghiệp O và một nửa còn lại được đầu tư vào doanh nghiệp R. Vậy β của 
danh mục đầu tư là bao nhiêu? 

βp = 0,50 x βo + 0,50 x βR = 0,50 x 0,99 + 0,50 x 1,16 = 1,075 

Trong đó:   βP  là bêta của danh mục đầu tư. 
    βO  là bêta của cổ phần đầu tư vào doanh nghiệp O 
    βR  là bêta của cổ phần đầu tư vào doanh nghiệp R 
    0,50 là trọng số của danh mục đầu tư. 

Nói chung, để tính β cho một danh mục đầu tư, ta lấy từng trọng số 

của danh mục đầu tư nhân với β tương ứng với tài sản đó. Sau cùng ta cộng 

tất cả các tích số đó lại, sẽ có β của danh mục đầu tư. 
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5.2.7. Đường thị trường chứng khoán 

Trong phần này chúng ta hãy xem rủi ro sẽ được đền bù trên thị trường 
như thế nào? 

5.2.7.1. Bêta và mức bù đắp rủi ro 

Ví dụ 13 

Giả sử rằng: tài sản A có thu nhập dự kiến E(RA) = 20% và βA = 1,6. 
Tỷ suất không có rủi ro là Rf = 8%. Lưu ý rằng tài sản không có rủi ro là tài 
sản không có rủi ro có hệ thống (thậm chí không có cả rủi ro không có hệ 

thống), vì vậy tài sản không có rủi ro sẽ có β = 0. 

Nếu ta bố trí một danh mục đầu tư gồm có tài sản A và tài sản không 
có rủi ro, ta có thể tính toán được một vài phương án doanh lợi dự kiến khác 

nhau và các hệ số β khác nhau. Chẳng hạn nếu ta đầu tư 25% vào tài sản A 
thì thu nhập dự kiến sẽ là: 

E(RP) = 0,25 x E(RA) + (1 - 0,25) x Rf = 0,25 x20% + 0,75 x 8% = 11% 

Tương tự, β của danh mục đầu tư sẽ là: 

  βP  = 0,25 x βA  +(1 - 0,25) x 0 = 0,25 x1,6 =0,4 
Lưu ý rằng: tổng các trọng số của một danh mục đầu tư bao giờ cũng 

bằng 1. Do vậy, trong danh mục đầu tư này, 25% đầu tư vào tài sản A thì có 
nghĩa là 75% sẽ được đầu tư vào tài sản không có rủi ro. 

Có một điều phân vân là: liệu tỷ lệ đầu tư vào tài sản A có khả năng 
vượt quá 100% hay không? Câu trả lời ở đây là có. Điều này có thể xảy ra 
với nhà đầu tư khi mà anh ta đi vay tiền tại tỷ suất không có rủi ro. Ví dụ, 
nhà đầu tư có 100 đv, anh ta đi vay thêm 50 đv nữa tại lãi suất 8% là tỷ suất 
không có rủi ro. Như vậy, tổng số đầu tư vào tài sản A là 150 đv. Hay có thể 
nói nhà đầu tư này đã đầu tư 150% vốn so với vốn của riêng anh ta.Trong 
trường hợp này thu nhập dự kiến sẽ là: 

E(RP) = 1,50 x E(RA) + (1 - 1,50) x Rf = 1,50 x 20% - 0,50 x 8% = 26% 
Hệ số β của danh mục đầu tư sẽ là: 

βp = 1,50 x βA +(1 - 1,50) x 0 = 1,50 x1,6 = 2,4 
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Tương tự như vậy, có thể tính toán được một số phương án khác và liệt 
kê ở bảng sau đây: 

 
Trọng số của tài sản A 
trong danh mục đầu tư

Doanh lợi dự kiến của 
danh mục đầu tư E(RP)

Bêta của danh mục 
đầu tư 
(βP) 

0% 
25% 
50% 
75% 
100% 
125% 
150% 

8% 
11% 
14% 
17% 
20% 
23% 
26% 

0,0 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 
2,0 
2,4 

Dựa vào bảng trên ta có thể vẽ được đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa 
thu nhập dự kiến của danh mục đầu tư và hệ số bêta của tài sản A như sau: 

 

 

 

 

 

 
 

Nhìn vào đồ thị trên ta thấy: nếu di chuyển từ điểm mà tài sản A 

không có rủi ro với βA = 0 tới điểm mà tại đó βA = 1,6 thì đồng thời với việc 
tăng bêta, doanh lợi dự kiến cho danh mục đầu tư cũng tăng từ 8% lên 20%. 

Nhưng ta biết, E(RA) - Rf = 20% - 8% = 12% được gọi là mức bù đắp 
rủi ro của tài sản A. Có thể tính được độ dốc của đường thẳng này bằng cách 

lấy mức bù đắp rủi ro của tài sản A chia cho hệ số β của nó. 

 
%50,7)(

=
−

=
A

fA RRE
β

E(RA)=20% 

Rf =8% 

βB = 1,6 βP 

 E (Rp) 
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Độ dốc của tài sản nói lên rằng: tài sản A đề nghị được đền bù rủi ro 

với tỷ suất 7,5%. Nói cách khác, tài sản A có mức bù đắp rủi ro là 7,50% 
cho một đơn vị rủi ro có hệ thống. 

Ví dụ 14 

Giả định là có một tài sản khác, tài sản B. Tài sản này có β = 1,2 và 
doanh lợi dự kiến là 16%. Vậy đầu tư vào tài sản nào thì tốt hơn? Tài sản A 
hay tài sản B? Thực sự là rất khó trả lời. Một số người thích đầu tư vào tài 
sản A, còn một số người khác lại thích đầu tư vào tài sản B.Tuy nhiên, để có 
thể trả lời được rằng: nên đầu tư vào tài sản nào thì cần xác định thêm một 
số thông tin về tài sản B thông qua việc tính toán sau đây: Cũng làm giống 
như đối với tài sản A ở trên. Ta tính toán một số phương án thích hợp giữa 

thu nhập dự kiến và β của danh mục đầu tư bao gồm tài sản B và tài sản 
không có rủi ro. Chẳng hạn, nếu ta đầu tư 25% số tiền vào tài sản B thì nghĩa 
là 75% số tiền còn lại sẽ được đầu tư vào tài sản không có rủi ro.Doanh lợi 
dự kiến của danh mục đầu tư sẽ là: 

0,25 x E(RB) + 0,75 x Rf = 0,25 x16% + 0,75 x8% = 10% 
Tương tự, bêta của danh mục đầu tư βP sẽ là: 

βP = 0,25 x βB + 0,75 x 0 = 0,25 x 1,2 = 0,30 

Độ dốc tài sản A =
E(RA) - Rf 

βA 
=

20% - 8% 

1,6
= 7,50% 

 
(6.13)



Chương 5:  Doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư 
 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 119

Tương tự làm như vậy ta sẽ có bảng sau đây: 

Trọng số của tài sản B 
trong danh mục đầu tư 

Doanh lợi dự kiến của 
danh mục đầu tư E (RP) 

Bê ta của danh mục 
đầu tư (βP) 

0% 
25% 
50% 
75% 

100% 
125% 
150% 

8% 
10% 
12% 
14% 
16% 
18% 
20% 

0,0 
0,3 
0,6 
0,9 
1,2 
1,5 
1,8 

 

%67,6
2,1

%8%16R -)(R E
= 

B

fB =
−

=
β

dốc  ộĐ  

 
Từ bảng trên có thể vẽ được đồ thị sau đây: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dự trên các thông tin trên đây có thể nói rằng: đầu tư vào tài sản A tốt 
hơn là đầu tư vào tài sản B, bởi vì tài sản B đề nghị mức bù đắp rủi ro không 
đủ cho mức rủi ro có hệ thống của nó nếu so với tài sản A. Để thấy rõ hơn, 
hãy so sánh tài sản A và tài sản B trên cùng một đồ thị sau đây: 

E(RA)= 16% 

Rf =8% 

βB = 1,2 βP 

 E (Rp) 
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Đồ thị trên cho thấy: đường thẳng biểu thị sự kết hợp giữa doanh lợi 

dự kiến và β của tài sản A nằm cao hơn so với đường thẳng biểu thị doanh 

lợi dự kiến và β của tài sản B. Điều này có thể nhận biết dễ dàng ngay cả 
trong trường hợp không có đồ thị thông qua sự khác biệt về độ dốc của hai 
đường thẳng này (7,50% > 6,67%). Sự khác biệt cho biết: với bất kỳ mức rủi 

ro có hệ thống nào cho trước (được đo bằng β) thì tài sản A cũng có mức 

doanh lợi cao hơn so với tài sản B. Nhìn vào đồ thị, giả sử β = 1,2 ta có: 
E(RB) = 16% trong khi đó E(RA) = 16% + ∆R. 

Với nhận xét như trên, có thể gợi ý cho nhà đầu tư rằng anh ta nên đầu 
tư vào tài sản A. 

Tuy nhiên tình trạng của tài sản A và tài sản B như đã miêu tả trên đây 
không thể kéo dài mãi trên thị trường vốn, bởi vì các nhà đầu tư đổ xô dầu tư 
vào tài sản A và hầu như không có ai đầu tư vào tài sản B nên sẽ xảy ra tình 
trạng: giá của tài sản A sẽ tăng lên và giá của tài sản B sẽ bị hạ thấp. Như đã 
biết, giá của tài sản và doanh lợi dự kiến của nó vận động ngược chiều nhau, 
do vậy doanh lợi của tài sản A sẽ giảm đi và doanh lợi của tài sản B sẽ tăng 

E(RA)= 16% 

Rf =8% 

βB = 1,2 βP 

 E (Rp) 
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E(RA)= 16% + ∆R 

E(RA)= 20% 



Chương 5:  Doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư 
 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 121

lên. Việc mua và bán hai loại tài sản này tiếp tục diễn ra cho đến khi cả hai 
tài sản này cùng nằm trên một đường thẳng. Điều đó có nghĩa là: cả hai loại 
tài sản này cùng đề nghị một mức đền bù về sự chịu đựng rủi ro. Nói cách 
khác, trên thị trường cạnh tranh ta có: 

Đây là mối quan hệ cơ bản giữa rủi ro và doanh lợi. Trên đây lấy hai 
tài sản làm ví dụ, cách lập luận trên có thể mở rộng cho nhiều loại tài sản 
khác nhau tương tự như cách làm trên. Trên thực tế, dù có bao nhiêu tài sản 
đi nữa thì các tài sản này cũng phải vận động theo hướng là có cùng một tỷ 
suất bù đắp rủi ro. Giả sử tài sản này có mức rủi ro có hệ thống gấp đôi tài 
sản khác thì mức bù đắp rủi ro cho tài sản này nhất định phải gấp đôi so với 
tài sản khác. Do các tài sản trên thị trường phải có cùng tỷ suất bù đắp rủi ro 
nên chúng phải được vẽ trên cùng một đường thẳng. Điều này có thể được 
minh hoạ bằng đồ thị sau: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Như đã chỉ ra trên đồ thị, tài sản A và tài sản B được vẽ trực tiếp trên 
đường thẳng, vì vậy chúng có tỷ suất đền bù rủi ro như nhau. Nếu  có một tài 
sản nào đó nằm phía trên đường thẳng này, ví dụ như tài sản C thì giá trị của 
tài sản C nhất định sẽ tăng lên và doanh lợi dự kiến của nó sẽ giảm cho đến 
khi nằm vào đường thẳng. Tương tư như vậy, nếu có một tài sản nào đó nằm 
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phía dưới đường thẳng này, ví dụ như tài sản D thì giá của nó nhất định sẽ 
giảm đi và doanh lợi dự kiến của nó sẽ tăng lên cho đến khi nằm vào đường 
thẳng. Trên thị trường vốn, hiện tượng như tài sản C thì được gọi là giá cả 
cao hơn giá trị của nó. Còn hiện tượng như tài sản D thì được gọi là giá cả 
thấp hơn giá trị của nó. Đây là quan điểm rất quan trọng để kiểm nghiệm 
các thị trường tài chính. 

5.2.7.2. Đường thị trường chứng khoán 

Đường thẳng được vẽ như trên cho mọi tài sản trên thị trường tài chính 
là rất quan trọng. Đường thẳng thể hiện mối quan hệ giữa rủi ro có hệ thống 
và doanh lợi dự kiến được gọi là đường thị trường chứng khoán (SML). 
Trong tài chính doanh nghiệp, quan điểm về giá trị hiện tại thuần tuý (NPV) 
được coi là quan trọng nhất, kế theo đó là đường SML. 

Do SML có tầm quan trọng như vậy, nên cần tìm cách để biết được 
phương trình của nó. Giả sử bố trí một danh mục đầu tư với toàn bộ các loại 
tài sản của thị trường. Một danh mục đầu tư như vậy được gọi là danh mục 
đầu tư của thị trường. Doanh lợi dự kiến của nó được viết là E(RM). 

Do tất cả các tài sản trên thị trường phải được vẽ trên đường SML, vì 
thế danh mục đầu tư của thị trường phải bao gồm tất cả các tài sản đó. Để 
xác định xem có thể vẽ đường SML như thế nào, trước hết cần phải xác định 

cho được hệ số β cho danh mục đầu tư của thị trường (βM). Do danh mục đầu 
tư này đại diện cho tất  cả các tài sản trên thị trường, nên chắc chắn rằng 
danh mục đầu tư này có mức rủi ro bình quân có hệ thống, hay nói một cách 

khác, βM = 1. Đến đây có thể biết  được độ dốc của đường SML như sau: 

fM
fM

M

RRE
RRE

−=
−

= )(
1
)(

β
fM R-)E(R =SML của dốc  é§  (6.15) 

 E(RM) - Rf được gọi là mức bù đắp rủi ro của thị trường bởi vì nó là 
mức bù đắp rủi ro cho danh mục đầu tư của thị trường. 

Gọi E(Ri) và βi là doanh lợi dự kiến và bêta của một danh mục đầu tư 
bất kỳ nào đó trên thị trường. Ta biết rằng danh mục đầu tư này phải được vẽ 
trên đường SML vì nó phải có cùng tỷ suất đền bù rủi ro giống như các tài 
sản khác trên thị trường. Vậy ta có thể biết: 



Chương 5:  Doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư 
 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 123

fR)
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Nếu viết lại, ta sẽ có: E(Ri) = Rf + βi [E(RM) - Rf]           (6.16)                                

Công thức trên được gọi là mô hình định giá tài sản viết tắt là: 
CAPM.  

CAPM chỉ ra rằng: doanh lợi dự kiến của một tài sản cụ thể nào đó 
phụ thuộc vào ba yếu tố: 

Yếu tố thứ nhất, đó là giá trị thời gian thuần tuý của tiền được đo bằng 
tỷ suất không có rủi ro Rf . Tỷ suất này đơn thuần chỉ đền bù cho sự chờ đợi 
tiền của nhà đầu tư và không hề có rủi ro 

Yếu tố thứ hai, là sự đền bù cho rủi ro có hệ thống được đo bằng mức 
rủi ro của thị trường [E(RM) - Rf]. 

Yếu tố thứ ba, là mức rủi ro có hệ thống được đo bằng βi, đây là mức 
rủi ro có hệ thống cho từng tài sản cụ thể. 

5.2.7.3. Mối liên hệ giữa đường thị trường chứng khoán và chi phí 
của vốn 

Đường thị trường chứng khoán chỉ cho thấy mức đền bù rủi ro trên thị 
trường tài chính. Bất kỳ một khoản đầu tư mới nào cũng đòi hỏi một mức 
doanh lợi dự kiến ít nhất là bằng mức đền bù của thị trường. Nếu không đạt 
đến mức đó thì người ta sẽ không đầu tư. Các nhà đầu tư chỉ thực sự có lợi 
nếu họ tìm được các khoản đầu tư mà mức doanh lợi dự kiến của chúng cao 
hơn mức đề nghị của thị trường, bởi vì những khoản đầu tư như vậy sẽ có giá 
trị hiện tại thuần tuý dương. Trên cơ sở nhận thức như vậy, nếu đặt câu hỏi: 
tỷ suất chiết khấu để xác định giá trị hiện tại là gì? thì câu trả lời sẽ là: nên 
chọn doanh lợi dự kiến mà thị trường đề nghị cho khoản đầu tư với cùng một 
mức rủi ro có hệ thống. Nói một cách khác, để xác định xem khoản đầu tư 
của ta có giá trị hiện tại dương hay không thì cần phải so sánh thu nhập dự 
kiến về khoản đầu tư mới và mức doanh lợi dự kiến mà thị trường đề nghị 

cho khoản đầu tư có cùng mức rủi ro có hệ thống (tức là có cùng hệ số β). 
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Tỷ suất chiết khấu biểu thị bằng mức doanh lợi tối thiểu cần đạt được 

thường được gọi là chi phí của vốn cho một khoản đầu tư nhất định. ở đây 
gọi là chi phí vốn bởi vì nếu đạt được mức doanh lợi tối thiểu này thì mới đạt 
đến điểm hoà vốn. Chi phí của vốn còn được coi như là chi phí cơ hội cho 
khoản đầu tư của doanh nghiệp. 

 Khi nói rằng khoản đầu tư mới có doanh lợi dự kiến lớn hơn mức 
doanh lợi mà thị trường đền bù cho khoản đầu tư có cùng mức độ rủi ro có 
hệ thống thì có nghĩa là đang sử dụng một cách có hiệu quả vốn đầu tư. 

 

 

Câu hỏi ôn tập 
1. Giữa rủi ro và lợi nhuận có mối tương quan tỷ lệ thuận, tức là, rủi ro 
càng cao thì lợi nhuận càng cao. Hãy bình luận. 

2. Hãy giải thích rủi ro có hệ thống và rủi ro không có hệ thống? 
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Chương 6 

chi phí vốn và Cơ cấu vốn 
 

 

 

Phân tích các luồng tiền chiết khấu nhằm hỗ trợ cho việc ra các quyết 
định đầu tư cũng như quyết định dự toán vốn đầu tư. Bằng việc so sánh giá 
trị hiện tại của các luồng thu nhập theo dự tính với chi phí đầu tư, các nhà 
quản lý có thể tìm được lời giải cho vấn đề có nên đầu tư hay không. Một 
yếu tố rất quan trọng của quá trình này là xác định đúng đắn tỷ lệ hiện tại 
hoá (tỷ lệ chiết khấu), đó là chi phí vốn đầu tư. Chỉ tiêu này được sử dụng 
chủ yếu để hoạch định cơ cấu vốn cũng như cơ cấu tài sản. 

6.1. Khái niệm chi phí vốn 
Chi tiết của bên phải bảng cân đối tài sản chỉ ra các nguồn vốn của 

doanh nghiệp. Theo cách phân chia phổ biến nhất, nguồn vốn bao gồm các 
khoản nợ và vốn của chủ. Nợ bao gồm nợ ngắn hạn, nợ dài hạn. Vốn của 
chủ có thể bao gồm vốn huy động bằng cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu tiên, 
lợi nhuận không chia. Tỷ trọng của các nguồn đó trong tổng nguồn chính là 
cơ cấu vốn. Bất cứ một sự tăng lên của tổng tài sản phải được tài trợ bằng 
việc tăng một hoặc nhiều yếu tố cấu thành vốn. 

Vốn là nhân tố cần thiết của sản xuất. Cũng như bất kỳ một nhân tố 
nào khác, để sử dụng vốn, doanh nghiệp cần bỏ ra một chi phí nhất định. Chi 
phí của mỗi một nhân tố cấu thành gọi là chi phí nhân tố cấu thành của loại 
vốn cụ thể đó. 

Có thể hiểu chi phí vốn là chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn, được 
tính bằng số lợi nhuận kỳ vọng đạt được trên vốn đầu tư vào dự án hoặc 
doanh nghiệp để giữ không làm giảm số lợi nhuận dành cho chủ sở hữu. Ví 
dụ, doanh nghiệp A có thể vay tiền với lãi suất 10% thì chi phí của nợ là 
10%. Trong chương này tập trung vào nghiên cứu chi phí của 4 nhân tố cấu 
thành cơ cấu vốn bao gồm: nợ, cổ phiếu ưu tiên, lợi nhuận không chia và cổ 
phiếu thường mới. Chi phí cấu thành của chúng được ký hiệu như sau: 

Kd: chi phí nợ trước thuế, đối với doanh nghiệp A là 10%. 
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Kd(1 - T): chi phí nợ sau thuế, trong đó, T là thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp A với T = 40% thì Kd(1-T) = 6%. 

Kp: chi phí của cổ phiếu ưu tiên. Đối với doanh nghiệp A, Kp = 
10,3%. 

Ks: chi phí của lợi nhuận không chia. Đối với doanh nghiệp A, Ks = 
13,4%. 

Ke: chi phí vốn cổ phiếu thường mới. Trường hợp doanh nghiệp A, Ke 
= 14%. 

WACC: chi phí trung bình của vốn. Nếu doanh nghiệp muốn tạo vốn 
mới để tài trợ cho việc mở rộng tài sản và duy trì một cơ cấu vốn cân bằng, 
thì nó phải tạo ra một phần nợ mới, một phần cổ phiếu ưu tiên và một phần 
cổ phiếu thường (lấy từ lợi nhuận không chia hoặc phát hành cổ phiếu 
thường mới) theo cùng một tỷ lệ. 

6.2. Chi phí của các loại vốn 
6.2.1. Chi phí của nợ vay 

6. 2.1.1. Chi phí nợ vay trước thuế 

Chi phí nợ trước thuế (Kd) được tính toán trên cơ sở lãi suất nợ vay. 
Lãi suất này thường được ấn định trong hợp đồng vay tiền. 

6.2.1.2. Chi phí nợ vay sau thuế 

Chi phí nợ sau thuế Kd(1 -T), được xác định bằng chi phí nợ trước thuế 
trừ đi khoản tiết kiệm nhờ thuế. Phần tiết kiệm này được xác định bằng chi 

phí trước thuế nhân với thuế suất (KdìT). Vì vậy, nếu doanh nghiệp A vay 
tiền với lãi suất 10% và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40% thì chi 
phí nợ sau thuế là 6%. 

Kd (1-T) = 10%(1- 0,4) = 6%. 

Giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp mà chúng ta muốn tối đa hoá phụ 
thuộc vào các luồng tiền sau thuế. Do vậy, để chúng có thể so sánh được với 
nhau, tất cả các chi phí vốn cần được tính quy về chi phí sau thuế. 



Chương 6: Chi phí vốn và cơ cấu vốn 
 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 127

6.2.2. Chi phí vốn chủ sở hữu 

6.2.2.1. Chi phí cổ phiếu ưu tiên 

Chi phí của cổ phiếu ưu tiên (Kp) được xác định bằng cách lấy cổ tức 
ưu tiên (Dp) chia cho giá phát hành thuần của cổ phiếu (Pn) - là giá mà 
doanh nghiệp nhận được sau khi đã trừ chi phí phát hành. 

          Dp 

   Kp =  

    Pn 

Ví dụ: doanh nghiệp A sử dụng cổ phiếu ưu tiên phải trả 10 đv cổ tức 
cho mỗi cổ phiếu mệnh giá 100 đv. Nếu doanh nghiệp bán những cổ phiếu 
ưu tiên mới với giá bằng mệnh giá và chịu chi phí phát hành là 2,5 % giá bán 
hay 2,5 đv cho một cổ phiếu, khoản thu ròng sẽ là 97,5 đv với một cổ phiếu. 
Vì vậy, chi phí cổ phiếu ưu tiên của doanh nghiệp A sẽ là: 

  10 ®v 

   Kp =                     = 10,3% 

 97,5 ®v 

6.2.2.2. Chi phí của lợi nhuận không chia  

Chi phí nợ vay và chi phí cổ phiếu ưu tiên được xác định dựa trên thu 
nhập mà các nhà đầu tư yêu cầu đối với những chứng khoán này. Tương tự, 
chi phí của lợi nhuận không chia là tỷ lệ cổ tức mà người nắm giữ cổ phiếu 
thường yêu cầu đối với dự án doanh nghiệp đầu tư bằng lợi nhuận không 
chia. 

Chi phí vốn của lợi nhuận không chia liên quan đến chi phí cơ hội của 
vốn. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp thuộc về người nắm giữ cổ phiếu. 
Người nắm giữ trái phiếu được bù đắp bởi những khoản thanh toán lãi, người 
nắm giữ cổ phiếu ưu tiên được bù đắp bởi cổ tức ưu tiên, nhưng lợi nhuận 
không chia thuộc về người nắm giữ cổ phiếu thường. Phần lợi nhuận này để 
bù đắp cho người nắm giữ cổ phiếu về việc sử dụng vốn của họ. Ban quản lý 
có thể trả phần lợi nhuận này dưới hình thức cổ tức hoặc là dùng lợi nhuận 
đó để tái đầu tư. Nếu ban quản lý quyết định không chia lợi nhuận thì sẽ có 
một chi phí cơ hội liên quan. Cổ đông lẽ ra có thể nhận được phần lợi nhuận 
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dưới dạng cổ tức và đầu tư dưới hình thức khác. Tỷ suất lợi nhuận mà cổ 
đông mong muốn trên phần vốn này chính là chi phí của nó. Đó là tỷ suất lợi 
nhuận mà người nắm giữ cổ phần mong đợi kiếm được từ những khoản đầu 
tư có mức rủi ro tương đương. 

Vì vậy, giả sử rằng cổ đông của doanh nghiệp A mong đợi kiếm được 
một tỷ suất lợi nhuận Ks từ khoản tiền của họ. Nếu doanh nghiệp không thể 
đầu tư phần lợi nhuận không chia để kiếm được tỷ suất lợi nhuận ít nhất là 
Ks thì số tiền này sẽ được trả cho các cổ đông để họ đầu tư vào những tài sản 
khác. 

Khác với nợ và cổ phiếu ưu tiên, người ta không dễ dàng đo lường 
được Ks. Tuy nhiên, có thể ước lượng được chi phí vốn cổ phần. 

Một cổ phiếu ở điểm cân bằng của thị trường thì tỷ lệ lợi tức yêu cầu 
Ks cũng tương đương với tỷ lệ lợi tức mong đợi K^s. Hơn nữa, lợi tức yêu 
cầu tương đương với một lợi tức của một tài sản không có rủi ro (KRF) cộng 
với mức bù rủi ro RP, trong khi lợi tức mong đợi đối với một cổ phiếu đang 
tăng trưởng ổn định (Constant growth stock) tương đương với mức sinh lời 
của cổ phiếu (D1/P0) cộng với tỉ lệ tăng trưởng mong đợi (g). 

Lợi tức yêu cầu = Lợi tức mong đợi. 

Ks = KRF + RP = D1/P0  + g = K^s 

Vì hai bên tương đương nhau nên chúng ta có thể dự đoán Ks theo 
cách Ks = KRF + RP hoặc Ks = K^s = D1/P0 + g.  

Thực tế có ba phương pháp thường được sử dụng để xác định chi phí 
lợi nhuận không chia. 

Phương pháp CAPM. 

Phương pháp luồng tiền chiết khấu. 

Phương pháp lấy lãi suất trái phiếu cộng với phần thưởng rủi ro. 

* Phương pháp CAPM (mô hình định giá tài sản tài chính) 

Phương pháp này được tiến hành như sau: 

Bước1: Xác định lợi tức của tài sản không có rủi ro KRF. Lợi tức này 
thường tương đương với lãi suất trái phiếu kho bạc. 
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Bước 2: Dự đoán hệ số bê ta của cổ phiếu và sử dụng nó như là hệ số 
rủi ro của cổ phiếu. 

Bước 3: Dự đoán lãi suất mong đợi trên thị trường hoặc là lợi tức 
mong đợi đối với cổ phiếu có độ rủi ro trung bình (KRM). 

Bước 4: Thay thế những giá trị trên vào phương trình CAPM để xác 
định tỷ lệ lợi tức mong đợi đối với cổ phiếu đang xét. 

Ks = KRF + ( KRM - KRF) βi. 

Phương trình trên chỉ ra cách xác định Ks theo mô hình CAPM, chi 
phí của cổ phiếu được xác định trên cơ sở lãi suất của trái phiếu không có rủi 
ro (KRF) cộng với một phần lợi nhuận tương ứng với mức rủi ro của cổ phiếu 
có mức độ rủi ro trung bình (KRM - KRF) và được điều chỉnh theo mức rủi ro, 
tức là điều chỉnh theo hệ số bê ta của cổ phiếu đó 

Nếu giả sử rằng KRF = 8%, KRm = 13% và βi = 0,7. Ks của cổ phiếu này 
được tính như sau: 

Ks = 8%  + (13% - 8%) 0,7 = 11,5 % 

Nếu βi = 1,0 phản ánh cổ phiếu rủi ro hơn mức trung bình thì tỷ lệ lợi 
tức yêu cầu Ks sẽ là: 

Ks = 8% +(13% - 8%) 1,0 =13% 

Phương pháp CAPM có một số vấn đề cần lưu ý: 

- Khó xác định KRF 

- Khó dự đoán hệ số bê ta  

- Khó xác định phần lợi nhuận bù đắp cho rủi ro thị trường. 

* Phương pháp lãi suất trái phiếu cộng với mức bù rủi ro 

Mặc dù có tính chủ quan trong việc tiếp cận, các nhà phân tích thường 
dự đoán chi phí của cổ phần thường của một doanh nghiệp bằng việc cộng 
một mức bù rủi ro khoảng từ 3-5% vào lãi suất nợ dài hạn của doanh nghiệp. 
Như vậy, những doanh nghiệp có rủi ro cao, xếp hạng thấp và có nợ với lãi 
suất cao cũng có vốn cổ phần với chi phí cao. 

Ví dụ: Nếu một doanh nghiệp có lãi suất trái phiếu là 9% thì chi phí 
vốn cổ phiếu có thể dự đoán như sau: 

Ks = Lãi suất trái phiếu + Phần thưởng rủi ro = 9% + 4% = 13%. 
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Một doanh nghiệp khác có rủi ro cao hơn và lãi suất trái phiếu có thể 
là 12%, do đó dự đoán chi phí vốn cổ phiếu là 16%. 

Ks = 12% + 4% =16%. 

Vì mức bù rủi ro 4% là dự đoán có thể điều chỉnh nên giá trị dự đoán 
Ks cũng có thể điều chỉnh. 

* Phương pháp luồng tiền chiết khấu 

Giá của một cổ phiếu thường phụ thuộc vào cổ tức mong đợi đối với cổ 
phiếu đó. Ta có thể cho rằng, giá của một cổ phiếu Po bằng giá trị hiện tại 
của các dòng cổ tức mong đợi nhận được trong tương lai. 

Hay:   
Trong đó:  

 

Po: Là giá hiện tại của cổ phiếu. 

Di: Là cổ tức mong đợi được trả vào cuối năm thứ i. 

Ks: Là chi phí của cổ phiếu thường. 

Nếu giả thiết cổ tức mong đợi tăng với tỉ lệ g, ta có: 

D1 D1(1+g) D1(1+g)n Po = 
(1+Ks) 

+
(1+Ks)2 

+ ... + 
(1+Ks)n 

Sau khi biến đổi, phương trình trên trở thành một công thức quan trọng 
sau đây: 

D1  

 

 

Ks - g 

Có thể giải phương trình này để tìm tỷ lệ lợi tức yêu cầu đối với cổ 
phiếu thường.  

D1 Ks = K^s = 
Po 

+ g 

∑
= +

=
n

1i
i

0
Ks)(1
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P
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Phương pháp dự đoán chi phí vốn cổ phần này còn được gọi là phương 
pháp tỷ lệ cổ tức cộng với tỷ lệ tăng trưởng, hoặc là phương pháp luồng tiền 
chiết khấu. Từ đây chúng ta giả sử rằng, khi có sự cân bằng, có thể sử dụng 
Ks và K^s để thay thế cho nhau. 

Các nhà đầu tư sử dụng sự tăng trưởng trong quá khứ để dự báo tỷ lệ 
tăng trưởng trong tương lai, do đó, nếu sự tăng trưởng trong quá khứ không 
ổn định, việc dự báo sẽ gặp khó khăn. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có 
thể tham khảo dự báo của các nhà phân tích chứng khoán.  

Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp A bán cổ phiếu với giá thị trường là 23 đv, 
cổ tức mong đợi của năm tiếp theo là 1,242 đv và tỉ lệ tăng trưởng mong đợi 
là 8%, tỷ lệ lợi tức mong đợi - tỷ lệ lợi tức yêu cầu - chi phí lợi nhuận không 
chia sẽ là 13,4%. 

1,242 K^s = Ks =
23 

+ 8% =13,4% 

13,4% là tỷ lệ lợi tức tối thiểu mà ban quản lý mong có được để biện 
minh cho việc giữ lợi nhuận để tái đầu tư hơn là trả chúng cho những người 
nắm giữ cổ phần với tư cách là cổ tức. 

6.2.2.3. Chi phí cổ phiếu thường mới  

Muốn phát hành cổ phiếu mới cần phải tính đến các chi phí như: chi 
phí in ấn; chi phí quảng cáo; hoa hồng v.v... Các chi phí này nhiều hay ít tuỳ 
thuộc vào nhiều yếu tố và có thể chiếm tới 10% tổng giá trị phát hành. Vậy 
chi phí của vốn cổ phiếu mới sẽ là bao nhiêu? 

 Vốn huy động bằng phát hành cổ phiếu mới phải được sử dụng sao 
cho cổ tức của các cổ đông cũ ít nhất không bị giảm. 

Nếu: 

Pn: Là giá thuần của một cổ phiếu. 

Ke: Là chi phí của cổ phiếu mới. 

Dt: là cổ tức mong đợi trong năm thứ t. 

F: là chi phí phát hành. 

Ta có:  ∑
= +

=
n

1t
tKe)(1

Dt
Pn
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Giá thuần mỗi cổ phiếu mới doanh nghiệp thu được là Pn = Po (1-F). 

Theo các giả thiết đã nêu trên, tỷ lệ tăng trưởng của cổ tức là g = 8%, 
ta có thể viết: 

 

 

Từ đó chi phí của cổ phiếu mới sẽ là : 

D1 Ke =
Po(1-F)

+ g 

Giả sử doanh nghiệp A có một chi phí phát hành là 10%, chi phí vốn 
cổ phần mới được tính như sau: 

1,242 Ke= 
23(1- 0,1)

+ 8% = 14% 

Các nhà đầu tư đòi hỏi một tỷ lệ lợi tức Ks =13,4% đối với cổ phiếu. 
Tuy nhiên, vì doanh nghiệp phải trả chi phí phát hành nên cần phải đạt được 
một tỷ lệ lợi tức cao hơn, trong trường hợp này là 14%. Nếu doanh nghiệp 
đạt được tỷ lệ lợi tức trên 14% đối với vốn huy động được từ cổ phiếu mới 
thì lợi nhuận trên mỗi cổ phần sẽ tăng so với mức lợi nhuận mong đợi trước 
đây, cổ tức mong đợi có thể tăng và kết quả là thị giá cổ phiếu sẽ tăng. Nếu 
tỷ lệ lợi tức của doanh nghiệp dưới 14% thì thị giá cổ phiếu sẽ giảm. 

Có thể làm rõ hơn ảnh hưởng của chi phí phát hành qua ví dụ sau: 

Giả sử một doanh nghiệp có 100.000 đv tài sản và không có nợ, doanh 
nghiệp có thể kiếm được 15% lợi tức (15.000 đv) trên tài sản và doanh 
nghiệp phải trả cả lợi nhuận với tư cách là cổ tức, tỷ lệ tăng trưởng cổ tức 
bằng không. Doanh nghiệp đã bán 1000 cổ phiếu vì vậy: 

EPS (earning per share) = DPS (dividend per share) = 15 ®v. 

Và Po = 100 đv, lợi tức trên vốn chủ sở hữu là: 

15 
Ke =

100 
+ 0% = 15%

Po(1-F) = 
D1

 

Ke - g 
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Giả sử doanh nghiệp đạt được 15% lợi tức từ những tài sản mới. Doanh 
nghiệp có thể bán cổ phiếu mới để mua tài sản này không? Nếu doanh 
nghiệp đã bán 1000 cổ phiếu mới cho công chúng với giá 100 đv một cổ 
phiếu, doanh nghiệp phải chịu 10% chi phí phát hành, do đó, thu được giá trị 

ròng 100 - 0,15100 = 90 đv một cổ phiếu hay tổng số vốn nhận được là 
90.000 đv. Tổng số lợi nhuận mới sẽ là 28.500 đv, trong đó, số lợi nhuận thu 
được từ tài sản cũ là 15.000 đv và số lợi nhuận tăng thêm từ tài sản mới là 
13.500 đv. Như vậy, với tổng số cổ phiếu đã bán là 2000, lợi nhuận trên một 
cổ phiếu và cổ tức trên một cổ phiếu sẽ giảm từ 15 đv xuống 14,25 đv. 

28.500 EPS mới = DPS mới =
2000 

= 14,25 ®v 

Vì EPS và DPS giảm, giá của cổ phiếu cũng sẽ giảm từ Po = 100 đv 
xuống P1 = 14,25 đv/0,15 = 95 đv. Nguyên nhân là do doanh nghiệp chỉ 
nhận được 90 đv cho mỗi cổ phần. Điều đó cho thấy rằng 90 đv phải kiếm 
được nhiều hơn 15% để cung cấp cho các nhà đầu tư với tỷ lệ lợi tức 15% 
trên 100 đv họ đã đặt giá. 

Bây giờ giả sử doanh nghiệp kiếm được tỷ lệ lợi tức Ke từ 90.000 đv 
tài sản mới. 

D1 Ke = 
Po(1- F) 

+ g 

15 = 
100(1- 0,1) 

+ 0% =16,667% 

Vì vậy, sẽ có tình hình mới: 

Tổng lợi nhuận mới  = 15.000 đv + 90.000 đv x 0,16667 = 30.000 đv. 

EPS và DPS mới  = 30.000 ®v/2.000 = 15 ®v. 

Giá mới = 15 đv/0,15 =100 đv = Po. 

Như vậy, nếu tỷ lệ lợi tức đối với tài sản mới tương đương với Ke như 
được tính như trên, thì EPS, DPS và giá cổ phiếu sẽ không đổi. Nếu tỷ lệ lợi 
tức đối với tài sản mới vượt quá Ke, thì EPS, DPS và Po sẽ tăng. Điều này 
xác nhận một thực tế rằng, do phải trả chi phí phát hành, chi phí của vốn cổ 
phần mới cao hơn chi phí của lợi nhuận không chia. 
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6.2.3. Chi phí trung bình của vốn 

Mỗi doanh nghiệp đều muốn đạt tới một cơ cấu vốn tối ưu nhằm tối đa 
hoá giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp. Giả sử rằng, doanh nghiệp đã thiết lập 
một cơ cấu vốn tối ưu và coi đó là cơ cấu vốn mục tiêu, doanh nghiệp sẽ tài 
trợ sao cho đảm bảo được cơ cấu vốn mục tiêu đó. 

Tỷ lệ nợ, cổ phần ưu tiên, cổ phần thường cùng với chi phí cơ cấu của 
vốn được sử dụng để tính chi phí bình quân gia quyền của vốn (WACC). Để 
minh hoạ, giả sử doanh nghiệp A có một cơ cấu vốn mục tiêu: 45% nợ, 2% 
cổ phần ưu tiên, 53% vốn cổ phần thường (gồm lợi nhuận không chia cộng 
với cổ phiếu thường). Chi phí nợ trước thuế Kd = 10%, chi phí nợ sau thuế = 
10% ( 1- 0,4) = 6%, chi phí cổ phần ưu tiên Kp là 10,3%, chi phí lợi nhuận 
không chia, Ks =13,4%, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40% và 
doanh nghiệp sẽ giữ toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư. Người ta sẽ tính WACC 
như sau: 

WACC    = Wd.Kd (1-T) + Wp × Kp + Ws × Ks 

   = 0,45×6% + 0,02 ×10,3% + 0,53 ×13,4% =10%. 

ở đây Wd, Wp, Ws tương ứng là tỉ trọng của nợ, tỉ trọng vốn cổ phần 
ưu tiên và tỷ trọng vốn cổ phần thường. 

Như vậy, một đồng vốn mới doanh nghiệp A tạo được bao gồm 45 xu 
nợ với chi phí sau thuế là 6%, 2 xu vốn cổ phần ưu tiên với chi phí 10,3% và 
53 xu vốn cổ phần thường (từ lợi nhuận không chia) với chi phí 13,4%. Chi 
phí trung bình của một đồng vốn là 10%. 

6.2.4. Chi phí cận biên của vốn 

Chi phí cận biên của bất kỳ một khoản mục nào là chi phí của một đơn 
vị tăng thêm của khoản mục đó. Khái niệm như vậy cũng được áp dụng đối 
với vốn. Khi doanh nghiệp cố gắng thu hút những đồng vốn mới chi phí của 
mỗi đồng vốn tại một thời điểm nào đó sẽ tăng lên. Vì vậy, chi phí cận biên 
của vốn (MCC) được định nghĩa như là chi phí của đồng vốn mới cuối cùng 
mà doanh nghiệp huy động và chi phí cận biên sẽ tăng khi càng nhiều vốn 
được huy động trong một giai đoạn nào đó. 

Có thể sử dụng số liệu giả định của doanh nghiệp A đã nêu trên để 
minh hoạ cho khái niệm chi phí cận biên của vốn. 
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Cơ cấu vốn mục tiêu của doanh nghiệp như sau: 

Nợ dài hạn:    754.000.000  45% 

Cổ phần ưu tiên:   40.000.000  2% 

Cổ phần thường:   869.000.000  53% 

Tổng vốn:   1.690.000.000 100% 

Kd = 10%; Kp = 10,3%; T = 40%; Po = 23 ®v; g = 8%; Do = 1,15 ®v 

D1= Do(1+g) = 1,15 ®v(1+0,08) =1,242 ®v. 

D1 1,242 Ks = 
Po 

+  g  = 
23 

+  0,08 = 13,4% 

Trên cơ sở những số liệu này, chi phí vốn bình quân gia quyền 
(WACC) = 10%. 

Một đồ thị chỉ ra WACC thay đổi như thế nào khi ngày càng nhiều vốn 
mới được huy động trong một năm cho trước gọi là đường chi phí vốn cận 
biên (MCC). 

Những dấu chấm phản ánh những đồng vốn được huy động và vì mỗi 
đồng vốn mới có một chi phí là 10% nên chi phí cận biên của vốn (MCC) 
của doanh nghiệp A cố định ở 10% 

 
       WACC(%) 

                          WACC = MCC 

 

 

     0  2   4   6    8   10   12              Vốn mới  

Như vậy liệu doanh nghiệp A có huy động được một khối lượng vốn 
mới giới hạn tại chi phí 10% không? Đương nhiên câu trả lời là không. Đây 
là một vấn đề thực tiễn, khi một doanh nghiệp huy động vốn với số lượng 
ngày càng nhiều hơn trong một thời gian nào đó, thì chi phí nợ, chi phí cổ 
phần ưu tiên và chi phí cổ phần thường bắt đầu tăng và khi đó, chi phí bình 
quân gia quyền của một đồng vốn mới cũng sẽ tăng. 

Một vấn đề đặt ra là khi nào điểm này xuất hiện ở doanh nghiệp A. 
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Trên Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, tổng vốn dài hạn là 
1.690.000.000 đv, tất cả vốn này được huy động trong quá khứ và nó đã 
được đầu tư vào tài sản đang được sử dụng cho hoạt động. Vốn mới (hoặc 
vốn cận biên) sẽ được giả định là huy động sao cho duy trì quan hệ nợ/vốn 
cổ phần ưu tiên/vốn cổ phần thường là 45/2/53. Vì vậy, nếu doanh nghiệp A 
muốn huy động 1.000.000 đv vốn mới sẽ gồm: 450.000đv nợ, 20.000 đv cổ 
phần ưu tiên và 530.000 đv cổ phần thường. Cổ phần thường mới có thể lấy 
từ hai nguồn: 

- Lợi nhuận không chia và phát hành cổ phiếu thường mới. 

Chi phí nợ trước thuế 10%, chi phí nợ sau thuế 6%, cổ phần ưu tiên sẽ 
có một chi phí là 10,3%, chi phí của cổ phần thường sẽ là 13,4% với điều 
kiện là vốn cổ phần được huy động từ lợi nhuận không chia, nhưng nó sẽ lên 
đến 14% khi doanh nghiệp sử dụng hết lợi nhuận không chia và phát hành 
thêm cổ phiếu thường mới. 

Đầu tiên hãy xem xét trường hợp tất cả vốn cổ phần mới được lấy từ 
lợi nhuận không chia. Cổ phiếu của doanh nghiệp A được bán với giá 23 đv, 
cổ tức năm trước Do = 1,15 đv, cổ tức mong đợi năm tiếp theo là 1,24 đv và 
tỷ lệ tăng trưởng là 8%. Vì vậy, chúng ta ước lượng tỷ lệ lợi tức mong đợi và 
yêu cầu đối với vốn cổ phần thường Ks sẽ là 13,4% 

D1 1.24 Ks = 
Po 

+  g  =
23 

+  0,08 = 13,4% 

Giả sử rằng doanh nghiệp A sẽ mở rộng kinh doanh và lợi nhuận 
không chia không đủ để đáp ứng nhu cầu đó thì doanh nghiệp phải phát 
hành cổ phiếu thường mới. Do chi phí phát hành là 10%, chi phí vốn cổ phần 
của doanh nghiệp A khi đó sẽ tăng từ 13,4% lên 14%. 

D1 1.24 Ks = 
Po(1-F)

+  g  = 
23x0,9

+  0,08 = 14% 

 Doanh nghiệp A sẽ thu được 20,7 đv khi bán một cổ phiếu mới và 
phải kiếm được 14% lãi từ 20,7 đv. Khi đó, chi phí bình quân gia quyền của 
vốn sẽ thay đổi theo bảng sau: 
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* WACC khi vốn cổ phần được lấy từ lợi nhuận không chia  

 Tỉ lệ Chi phí cơ cấu  
 (1) (2) (1)5(2) 
Nợ 0,45 6% 2,7% 
Cổ phần ưu tiên 0,02 10,3% 0,2% 
Cổ phần thường  
(lợi nhuận không chia) 

0,53 13,4% 7,1% 

         
WACC1=10% 

WACC khi vốn cổ phần được huy động bằng phát hành cổ phiếu 
thường mới. 

Tỷ lệ Chi phí cơ cấu   
(1) (2) (1) 5 (2) 

Nợ 0,45 6% 2,7% 
Cổ phần ưu tiên 0,02 10,3% 0,2% 
Cổ phần thường 
(cổ phiếu mới) 

0,53 14% 7,4% 

       
 WACC1=10,3% 

Như vậy, WACC đã tăng từ 10% lên 10,3% khi doanh nghiệp sử dụng 
hết lợi nhuận không chia và buộc phải bán cổ phiếu thường mới. Ta có thể 
nghiên cứu ví dụ cụ thể sau để chỉ ra điểm bắt đầu tăng trên đường MCC. 

Giả sử doanh nghiệp A mong đợi tổng lợi nhuận 137,8 triệu đv năm 
1998 và tỷ lệ trả cổ tức là 45%, lợi nhuận không chia được hoạch định là: 
137,8 (1- 0,45) =75,8 triệu đv. Mặt khác, doanh nghiệp muốn duy trì một cơ 
cấu vốn tốt nhất (tức là theo tỉ lệ nợ, cổ phiếu ưu tiên, cổ phiếu thường là 45: 
2: 53) thì 75,8 triêu đv lợi nhuận không chia sẽ tương ứng với lượng vốn huy 
động là 143 triệu đv: 

75,8 
0,53 

= 143 triệu đv 

Như vậy điểm mà vốn được huy động là 143 triệu hay BP =143 triệu 
được gọi là điểm thay đổi (điểm gãy), tức là lượng vốn giới hạn mà tại đó có 
sự thay đổi trên đường MCC. Ta có thể minh hoạ trên sơ đồ sau: 



Giáo trình Tài chính doanh nghiệp  
 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 138 

Chi phí bình quân gia quyền của vốn  

 
 
     10,3%   WACC2 
         10%  WACC1 
 
               Điểm gẫy BP 

 

                 143 tr                    Vốn mới  

Đồ thị trên mô tả đường chi phí vốn cận biên. Mỗi đơn vị có chi phí 
bình quân gia quyền là 10% cho đến khi doanh nghiệp huy động được tổng 
số là 143 triệu đv: bao gồm 64,3 triệu nợ mới với chi phí sau thuế là 6%; 2,9 
triệu đv là cổ phần ưu tiên với chi phí là 10,3% và 75,8 triệu lợi nhuận không 
chia với chi phí là 13,4%. Nếu doanh nghiệp A huy động 1 đv vượt quá 143 
triệu đv thì mỗi đv vốn mới sẽ gồm 53 xu vốn cổ phần bằng bán cổ phiếu 
thường mới tại chi phí 14%. Vì vậy, WACC tăng từ 10% lên tới 10,3% như 
tính toán ở bảng trên. 

Đến đây ta có thể đặt một câu hỏi khác, có thể có những điểm gãy 
khác trên đường MCC nữa không? Câu trả lời là có. 

Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp A chỉ có thể được vay nợ tối đa 90 triệu đv 
tại lãi suất 10%. Với những khoản nợ tăng thêm, chi phí phải trả sẽ là 12%. 
Điều này sẽ dẫn tới điểm gãy thứ hai trên đường MCC. Tại đó, 90 triệu đv 
với lãi suất 10% được sử dụng hết. Nếu chúng ta ký hiệu BPo là tổng tài trợ 
tại điểm gãy thứ hai thì chúng ta biết rằng 45% hay 0,45 của BPo sẽ là nợ, vì 
vậy. 

0,45 x BPo = 90.000.000 ®v 

BPo = 200.000.000 ®v 

Vì vậy, sẽ có một điểm gãy khác trên đường MCC. Sau khi doanh 
nghiệp A đã huy động 200 triệu đv và điểm gãy thứ hai này có được do tăng 
chi phí nợ. 

Như đã biết, từ 0 đv đến 143 triệu đv vốn mới, WACC là 10%, khi 
vượt quá 143 triệu WACC tăng lên đến 10,3%. Sau đó, tại 200 triệu đv vốn 
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mới, WACC tăng lên 10,9% như là kết quả của sự tăng Kd từ 10% lên 12%. 
Chi phí của nợ sau thuế sẽ tăng từ 6% lên 12% x 0,6 = 7,2%. 

 

Chỉ tiêu Tỷ lệ Chi phí cơ cấu  

 (1) (2) (1)x(2) 

Nợ 0,45 7,2% 3,24% 
Cổ phần ưu tiên 0,02 10,3% 0,21% 

Cổ phân thường 0,53 14% 7,42% 

  
WACC1=10,9% 
Nói cách khác, đồng vốn vượt quá 200 triệu sẽ bao gồm 45 xu nợ với 

lãi suất 12% (7,2% sau thuế), 2 xu cổ phần ưu tiên với lãi suất 10,3% và 53 
xu cổ phần thường mới với lãi suất 14%, và đồng vốn cận biên này sẽ có một 
chi phí WACC3 = 10,9%. 

Có thể mô tả bằng đồ thị sau: 

  WACC 
 
  10,9     WACC3 
  10,3    WACC2 
  10,0 WACC1 
 

      BP0   BP1   

 

           143tr        200tr  Vốn mới 
Liệu còn có các điểm gãy khác nữa trên đường MCC không? Tất nhiên 

là có khi mà lượng vốn tiếp tục tăng đến một giới hạn nào đó, chi phí của 
một cơ cấu tăng lên làm cho WACC tăng lên. Người ta thấy rằng có thể có 
rất nhiều điểm gãy xuất hiện gần như liên tục. Do vậy, có thể vẽ một đường 
MCC đó như sau: 
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 WACC 
        MCC 
 
 
 
 
 
       Vốn mới 

Toàn bộ phần trên đã trình bày chi phí vốn khi không có sự thay đổi cơ 
cấu vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế, cơ cấu vốn của doanh 
nghiệp có thể thay đổi và đây cũng là nguyên nhân làm thay đổi chi phí vốn. 

Nói chung, doanh nghiệp bắt đầu sử dụng các nguồn tài trợ có chi phí 
thấp nhất, nhưng khi đã hết các nguồn tài trợ có chi phí thấp, doanh nghiệp 
phải trông cậy vào các nguồn vốn khác có chi phí cao hơn. Điều đó làm cho 
chi phí cận biên của vốn tăng lên. 

Ví dụ:  

 Doanh nghiệp A xem xét các dự án đầu tư sau: 

Dự án Số tiền( triệu đv) Tỷ suất doanh lợi(%) 
A 50 13,0 
B 50 12,5 
C 80 12,0 
D 80 10,2 

 

Chi phí vốn của doanh nghiệp A là: 

10 % đến 143 triệu đv. 

10,3% đến 200 triệu đv. 

10,9% trên 200 triệu đv. 

Vậy mức vốn đầu tư tối đa của doanh nghiệp A sẽ là bao nhiêu? 
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WACC 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

  
Trong trường hợp của doanh nghiệp A, mức vốn đầu tư tối đa ứng với 

180 triệu đv, tức là doanh nghiệp có thể thực hiện các dự án A,B,C và từ chối 
dự án D. 

Chi phí vốn có tầm quan trọng đặc biệt đối với doanh nghiệp, được sử 
dụng là căn cứ để lựa chọn tỷ lệ chiết khấu khi quyết định đầu tư.  

6.3. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp  
6.3.1. Mục tiêu cơ cấu vốn 

Sau khi nghiên cứu chi phí vốn và phân tích một số nhân tố, việc tiếp 
theo là thiết lập cơ cấu vốn hợp lý. Mục tiêu này có thể thay đổi theo thời 
gian khi những điều kiện thay đổi, nhưng tại bất kỳ thời điểm nào cho trước, 
ban quản lý doanh nghiệp đều có một cơ cấu vốn nhất định và những quyết 
định tài trợ phải thích hợp với mục tiêu này. Nếu tỷ lệ nợ thực tế lớn hơn tỷ 
lệ nợ mục tiêu, cổ phiếu sẽ có thể được bán. 

Chính sách cơ cấu vốn liên quan tới mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi 
ro. Việc tăng sử dụng nợ làm tăng rủi ro đối với thu nhập và tài sản của chủ 
sở hữu, do đó, các cổ đông sẽ có xu hướng đòi hỏi tỷ lệ lợi tức đền bù cao 
hơn. Điều này làm giảm giá của cổ phiếu. Nhằm đáp ứng mục tiêu tối đa hoá 

A=13% 

B = 12,5%

C = 12%

WACC1 = 10%
WACC2 = 10,3% 

D = 10,2% 

WACC2 = 10,9%

MCC

Mức vốn tối ưu 

Vốn mới huy động
 0 50 100 150 180 200 

10 

11 

12 

13 
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giá trị tài sản của chủ sở hữu, cơ cấu vốn tối ưu cần đạt được sự cân bằng 
giữa rủi ro và lợi nhuận. Có bốn nhân tố tác động đến những quyết định về 
cơ cấu vốn: 

Thứ nhất, rủi ro kinh doanh. Đây là loại rủi ro tiềm ẩn trong tài sản của 
doanh nghiệp. Rủi ro kinh doanh càng lớn, tỷ lệ nợ tối ưu càng thấp. 

Thứ hai, chính sách thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng 
đến chi phí của nợ vay thông qua điều tiết phần tiết kiệm nhờ thuế. Thuế 
suất cao sẽ khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nợ do phần tiết kiệm nhờ 
thuế tăng lên. 

Thứ ba, khả năng tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là khả năng 
tăng vốn một cách hợp lý trong điều kiện có tác động xấu. Các nhà quản lý 
tài chính biết rằng tài trợ vốn vững chắc là một trong những điều kiện cần 
thiết để doanh nghiệp hoạt động ổn định và có hiệu quả. Họ cũng biết rằng 
khi thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt trong nền kinh tế hoặc khi một 
doanh nghiệp đang trải qua những khó khăn trong hoạt động, những nhà 
cung ứng vốn muốn tăng cường tài trợ cho những doanh nghiệp có tình hình 
tài chính lành mạnh. Như vậy, nhu cầu vốn tương lai và những hậu quả thiếu 
vốn có ảnh hưởng quan trọng đối với mục tiêu cơ cấu vốn. 

Thứ tư, sự “bảo thủ” hay “phóng khoáng” của nhà quản lý. Một số nhà 
quản lý sẵn sàng sử dụng nhiều nợ hơn, trong khi đó, một số khác lại muốn 
sử dụng vốn chủ sở hữu.  

Bốn nhân tố trên tác động rất lớn đến mục tiêu cơ cấu vốn. Với mỗi 
doanh nghiệp, cơ cấu vốn tối ưu tại mỗi thời điểm khác nhau là khác nhau. 
Nhiệm vụ của các nhà quản lý là xác định và đảm bảo kết cấu vốn tối ưu. 

6.3.2. Xác định cơ cấu vốn mục tiêu 

Có thể minh hoạ những ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính qua số liệu 
trong bảng 6-1 đối với doanh nghiệp B. Trong phần đầu của bảng, doanh 
nghiệp không sử dụng nợ, doanh nghiệp nên tiếp tục chính sách không sử 
dụng nợ? Nếu doanh nghiệp quyết định sử dụng nợ thay cho cổ phần thường, 
thì nên thực hiện ở mức độ nào? Câu trả lời sẽ là doanh nghiệp nên chọn một 
cơ cấu vốn mà nó sẽ tối đa hoá giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp. 
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Hãy bắt đầu bằng việc phân tích những ảnh hưởng của đòn bẩy tài 
chính (Nợ) tới lợi nhuận trước lãi và thuế (EBIT) và tới lợi nhuận trên một cổ 
phiếu (EPS). 

Những thay đổi trong việc sử dụng nợ sẽ dẫn đến thay đổi lợi nhuận 
trên một cổ phiếu và thay đổi giá cổ phiếu. Để hiểu được quan hệ giữa đòn 
bẩy tài chính và lợi nhuận trên một cổ phiếu, chúng ta hãy xem xét bảng b 
và sẽ rõ chi phí của nợ sẽ thay đổi như thế nào nếu doanh nghiệp sử dụng tỉ 
lệ nợ khác nhau trong cơ cấu vốn. Rõ ràng là tỉ lệ nợ càng cao, rủi ro càng 
cao. Vì vậy, người cho vay sẽ đòi hỏi lãi suất càng cao. 

Bảng 6-1 Số liệu về doanh nghiệp B. 

I. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N 

Tài sản lưu động 100.000 đv Nợ 0 đv 

Tài sản cố định 100.000 đv Cổ phiếu thường 200.000 đv 

Tổng tài sản 200.000 đv Tổng vốn chủ và nợ  200.000 đv 

 
II. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm N 

Doanh thu     200.000 ®v 

Chi phí cố định                40.000 đv 

Chi phí biến đổi     120.000 đv 

Tổng chi phí     160.000 đv 

Lợi nhuận trước lãi vay và thuế  40.000 đv 

Lãi tiền vay     0đ 

Lợi nhuận trước thuế             40.000dv 

Thuế ( 40%)     16.000 đv 

Lợi nhuận sau thuế    24.000 đv 

III. Những số liệu khác 

EPS = 24.000/10.000 cổ phần = 2,4 đv 

Lợi tức cổ phần DPS 24.000/10.000 = 2,4 đv 

Giá trị theo sổ sách của một cổ phần = 200000/10000 = 20 đv 
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Giá trị thị trường của một cổ phiếu = Po = 20 đv 

Tỷ lệ giá trên lợi nhuận của một cổ phiếu = 20 đv/2,4 đv = 8,33 

Bảng 6-2: Lãi suất cho doanh nghiệp B trong những  

trường hợp tỉ lệ nợ trên tài sản khác nhau. 

Số lượng vay ( đv) Tỷ lệ nợ trên tài sản Lãi suất
20.000 10% 8% 
40.000 20% 8,3% 
60.000 30% 9% 
80.000 40% 10% 

100.000 50% 12% 
120.000 60% 15% 

Giả định rằng doanh nghiệp B phải vay số tiền ban đầu là 20.000 đv và 
không có khả năng vay hơn 120.000 đv. 

Bây giờ chúng ta hãy xem xét bảng 6-3, EPS mong đợi biến đổi như 
thế nào cùng với những thay đổi của đòn bẩy tài chính. 

Bảng 6-3 ( Đơn vị tính 1000 đv, trừ TN trên cổ phiếu). 

I. Tính EBIT    
Xác suất khối lượng được bán 0,2 0,6 0,2 
Doanh thu 100 200 300 
Chi phí cố định 40 40 40 
Chi phí biến đổi (60% doanh thu) 60 120 180 
Tổng chi phí (không kể lãi vay) 100 160 220 
EBIT 0 40 80 
II. Tình hình nếu nợ / tài sản (D/A) = 0%    
EBIT  0 40 80 
Trừ lãi vay 0 0 0 
Lợi nhuận trước thuế (EBIT) 0 40 80 
Thuế TN (40%) 0 16 32 
Thu nhập sau thuế 0 24 48 
EPS (10.000 cổ phiếu) 0 2,4 4,8 
EPS mong đợi  2,4  
Độ lệch chuẩn của EPS  1,52  
Hệ số biến đổi( CV)  0,63  
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III. Tình hình nếu D/A =50%    
EBIT 0 40 80 
Trừ lãi (0,12 x100.000 đv) 12 12 12 
EBIT 12 28 68 
Thuế TN (40%) 4,8 11,2 27,2 
Thu nhập sau thuế) 7,2 16,8 40,8 
EPS (5.000 cổ phần) 1,44 3,36 8,16 
EPS mong đợi  3,36  
Độ lệch chuẩn EPS  3,04  
Hệ số biến đổi CV  0,90  

Sự phân bố EPS trong hai trường hợp cơ cấu nợ khác nhau được biểu 
diễn trên đồ thị sau: 

 

 

                        
     
      
 
 

 
  
        

 

 

ở đây chúng ta sử dụng đường biểu diễn liên tục mà không chỉ vẽ đồ 
thị rải rác bao gồm số liệu trong bảng c. Ta thấy EPS mong đợi cao hơn 
nhiều nếu đòn bẩy tài chính được sử dụng. 

Một cách nhìn khác về quan hệ giữa EPS mong đợi, rủi ro và đòn bẩy 
tài chính được thể hiện trong hình e. Hình này được vẽ dựa vào số liệu của 
bảng d dưới đây. 

2,4 ®v 3,36 ®v EPS (®v)

Mật độ 
xác suất 

Nợ =0% 
 

Tài trợ 50% nợ 
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Bảng d. 
 

Tỉ lệ Nợ/Tài sản 
(%) 

EPS 
mong đợi (đv)

Độ lệch chuẩn 
của EPS (®v) 

Hệ số biến đổi    
CV 

D/A    
0 2,40 1,52 0,63 
10 2,56 1,69 0,66 
10 2,75 1,9 0,69 
30 2,95 2,17 0,73 
40 3,2 2,53 0,79 
50 3,36 3,04 0,9 
60 3,3 3,79 1,15 

 
(Những số liệu này dựa theo cách tính từ bảng 6-3). 

 
Hình e. 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10     20        30     40        50     60     D/A  10   20   30   40   50  60           
Như vậy chúng ta thấy EPS mong đợi tăng cho đến khi doanh nghiệp 

được tài trợ bằng 50% nợ. Khi nợ tăng lên, lãi suất sẽ tăng nhưng ảnh hưởng 
này không mạnh bằng ảnh hưởng của giảm số cổ phiếu. Tuy nhiên, EPS 
được tối đa hoá tại tỷ lệ nợ là 50%. Khi tỷ lệ nợ > 50%, lãi suất sẽ tăng 
nhanh, EPS sẽ giảm mặc dù số cổ phiếu vẫn giảm. 

Sử dụng đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng tốt lẫn xấu. Đòn bẩy tài chính 
càng cao sẽ càng làm tăng EPS mong đợi (trong ví dụ trên, cho đến khi D/A 
=50%) nhưng cũng làm tăng rủi ro của doanh nghiệp. Rõ ràng tỷ lệ nợ 

EPS mong đợi 
(®v) 

EPS =3,36

Rủi ro
TC 

Rủi ro  
kinh doanh 

Rủi ro 
(CV) 

1,15

1,00 

0,63

D/A

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 
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không nên vượt quá 50%, nhưng trong phạm vi từ 0 - 50%, tỉ lệ này nên là 
bao nhiêu? Đây cũng là một điểm mấu chốt trong mục này. 

* Phân tích điểm đẳng lợi EPS 

Một cách khác xem xét hai phương pháp huy động vốn của doanh 
nghiệp kể trên được thể hiện trong hình g -  mô tả điểm đẳng lợi EPS. Đó là 
điểm mà tại đó EPS là như nhau bất kể doanh nghiệp sử dụng nợ hay vốn cổ 
phần. Tại mức doanh thu thấp, EPS cao hơn nhiều nếu vốn cổ phần được sử 
dụng nhiều hơn nợ. Tuy nhiên, đường biểu diễn nợ dốc hơn phản ánh EPS sẽ 
tăng nhanh hơn mức tăng doanh thu nếu nợ được sử dụng. Hai đường cắt 
nhau tại mức doanh thu bằng 160.000 đv. Dưới mức đó EPS sẽ cao hơn nếu 
doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn cổ phần hơn, trên mức đó, sử dụng nợ sẽ 
cho EPS cao hơn. 

Nếu chúng ta chắc chắn rằng, doanh thu không bao giời giảm dưới 
mức 160.000 đv thì sử dụng trái phiếu sẽ là phương pháp được ưa chuộng 
hơn để tài trợ cho sự tăng tài sản. 

Hình g. 
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       -4    

      

Lợi thế của việc sử dụng vốn cổ phần.

Lợi thế của việc sử dụng nợ
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vốn cổ phần 

   100               160    200     Doanh thu (1000 ®v)
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* ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến giá cổ phiếu và chi phí vốn 

Bảng e 

Nî/Tµi 
sản (D/A) 

Lãi suất 
nợ Kd 

EPS 
mong 

đợi 

Hệ số bê 
ta dự 

đoán (β) 
 

Ks=Lrf = 
(Km-Krf)β

Giá cổ 
phiếu 

dự đoán 

Chi phí 
vốn bình 
quân gia 

quyền 
(WACC) 

0%  2,4 1,5 12% 20 12% 
10% 8% 2,56 1,55 12,2% 20,98 11,46% 
20% 8,2% 2,75 1,65 12,6% 21,83 11,08% 
30% 9% 2,97 1,8 13,2% 22,5 10,86% 
40% 10% 3,2 2 14% 22,86 10,08% 
50% 12% 3,36 2,3 15,2% 22,11 11,2% 
60% 15% 3,3 2,7 16,8% 19,64 12,12% 

 

 ở đây, chúng ta nhận thấy, cơ cấu vốn tối đa hoá giá trị cổ phiếu của 
doanh nghiệp có tỉ lệ nợ thấp hơn tỉ lệ nợ trong cơ cấu vốn tối đa hoá EPS 
mong đợi. Trong bảng e, giá dự đoán của cổ phiếu, chi phí vốn bình quân gia 
quyền được xác định tại những tỉ lệ nợ khác nhau. Lãi suất nợ và EPS được 
lấy từ bảng 6-2 và hình e. 

     Doanh nghiệp B trả tất cả lợi nhuận cho cổ đông dưới dạng cổ tức, 
vì vậy EPS =DPS. 

Chúng ta giả sử lãi suất không rủi ro Lrf =6%, lãi suất cổ phiếu có độ 
rủi ro trung bình Km =10%. Vậy, tại tỷ lệ D/A = 0%, Ks =12%. Vì tất cả lợi 
nhuận được trả dưới dạng cổ tức nên không có lợi nhuận không chia và sự 
tăng trưởng EPS và DPS bằng 0. Vì thế, mô hình giá cổ phiếu có mức tăng 
trưởng bằng 0 được tính như sau. 

Po = DPS/Ks = 20 đv (cho trường hợp đầu tiên). 

Để tính WACC có thể sử dụng công thức: 

WACC = Wd x Kd(1-T) + WsKs 

Trường hợp D/A = 40%, WACC = 10,08%. Hệ số bê ta ở cột 4 là số 
dự đoán. Hệ số bê ta của một loại cổ phiếu đo lường sự biến đổi tương đối về 
mức độ rủi ro của nó so với cổ phiếu có độ rủi ro trung bình. Cả lý thuyết và 
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thực nghiệm đều chỉ ra rằng hệ số bê ta của một doanh nghiệp tăng cùng với 
mức độ đòn bẩy tài chính. 

Chúng ta thấy rằng giá cổ phiếu mong đợi đầu tiên tăng cùng với mức 
độ đòn bẩy tài chính và đạt đến đỉnh cao 22,86 đv tại tỷ lệ nợ là 40% và 60% 
vốn cổ phần. 

Ta có thể quan sát điều này một cách cụ thể qua hình k: 

 

Hình k: 
 EPS 
    3,50 
 
    3,00 
 
    2,50 
 
 
               10     20   30     40    50    60       D/A (%) 
 
Chi phí vốn(%) 
 
 
 
 
   Min = 10,8% 
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Như vậy, những số liệu được giả định ở trên đã cho thấy: cơ cấu vốn 

tối ưu của doanh nghiệp B là 40% nợ vay và 60% vốn cổ phần. 
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Câu hỏi ôn tập 

 
 

1. Cơ cấu vốn và chi phí vốn của doanh nghiệp. Nhận xét về cơ cấu vốn của 
các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? 

2. Nhận xét vấn đề chi phí vốn ở Việt Nam hiện nay. 

3. Phân biệt vốn tự có, vốn chủ sở hữu, vốn pháp định, vốn điều lệ của 
doanh nghiệp. 

4. Cách xác định chi phí vốn trung bình của doanh nghiệp. 

5. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí vốn và tỷ lệ chiết khấu được sử dụng 
trong đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư. 

6. Mức “Thu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước” ở Việt Nam được quy định 
giảm, khoản thu này có xu hướng bị loại bỏ. Hãy bình luận.  
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